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I. Giới thiệu công trình  

1) Tên công trình: nhà ở cán bộ công nhân viên các ban trực thuộc trung ương đảng 

2) Chức năng                   : nhà ở công cộng  

3) Chủ đầu tư                  : ban tài chính quản trị trung ương cục quản trị  

4) ĐÞa điểm xây dựng     : cổ nhuế -từ liêm - hà nội 

5) Vị trí                              :   nằm trên khu đất quy hoạch rộng 2000m2, mặt chính 

hướng về phía Tây Nam, bốn bên đều giáp với đường quy hoạch, phía Đông Bắc giáp 
với nhà ở Công ty nhập khẩu sách báo và cách công trình đó 8,5 m, vì vậy thi công 
phải tránh gây ra tiếng  ồn và chấn động mạnh, còn lại hai bên đông tây đều có các dải 

cây để chống bụi, chống ồn.  

6) Phân khu chức năng công trình   

 Tầng1: là nơi để xe, hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp phục vụ cho cán bộ công 
nhân viên trong khu vực nhà ở cũng như toàn khu vực, chứa máy phát điện và máy biến 
áp phục vụ điện cho tòa nhà. 

 Tầng 2: bố trí các căn hộ có diện tích nhỏ phục vụ cho gia đình có số lượng 3-4 
nhân khẩu. Bao gồm: 6 căn hộ loại I( 90m2) có 2 phòng ngủ, 1 phòng loại I (20 m2 ), 1 
phòng loại II (18 m2 ). 

 Tầng 3-10: Bố trí các căn hộ có diện tích lớn phục vụ cho gia đình có số lượng nhân 
khẩu nhiều hơn.Bao gồm : 4 căn hộ loại I ( 90m2 ), 1 căn hộ loại II ( 110 m2 ), 1căn hộ 
loại III (70 m2 ). Căn hộ loại II có 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ loại I(20 m2 ), 1phòng 
loại II (18 m2 ), căn hộ này dùng cho hộ gia đình có đông nhân khẩu 4-6 người, hộ gia 
đình có 3 thế hệ chung sống. Căn hộ loại III chỉ có một phòng ngủ loại II (18 m2 ) 
dùng cho hộ ít nhân khẩu, người sống độc thân. 

 Tâng 11: bố trí phòng sinh hoạt chung  

 Tầng Mái: được sử dụng là mái bê tông có các lớp cách nhiệt chống nóng và chống 
thấm và hệ thống thoát nước mưa và 2 bể chứa nước dự trữ dung tích 30m3 phục vụ cho 
các hộ gia đình trong khu nhà ở . 

II. Yêu cầu cơ bản của công trình  

 Công trình thiết kế cao tầng, kiến trúc đẹp mang tính hiện đại, uy nghiêm mạnh mẽ, 
góp phần tạo cho thủ đô có được vẻ đẹp văn minh sang trọng. 

 Đáp ứng phù hợp với yêu cầu sử dụng và các quy định chung của quy hoạch thành 
phố trong tương lai, không làm phá vỡ ngôn ngữ kiến trúc của khu vực. 

 Đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong khu 
vực khu nhà cao tầng nói riêng và toàn bộ khu dân cư có công trình xây dựng nói 
chung. 

 Bố trí sắp xếp các tầng hợp lý, khoa học tận dụng được địa điểm của công trình gần 
đường giao thông để làm nơi kinh doanh buôn bán các loại hình dịch vụ. 

 Bố trí các căn hộ có diện tích hợp lý phục vụ đầy đủ các yêu cầu cho đối tượng là 
cán bộ công nhân viên các ban thuộc trung ương đảng có nhu cầu về nhà ở . 

 Các tầng bố trí đầy đủ các khu vệ sinh, hệ thống kỹ thuật như điện nước, chiếu sáng, 
cứu hoả an ninh... 

 Bố trí thang máy, thang bộ đầy đủ đảm bảo giao thông thuận tiện và yêu cầu khác.  
1) Yêu cầu thích dụng  

 Công trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng, phân chia không gian phòng 
linh hoạt, các hộ gia đình đều khép kín, ngoài ra còn bố trí khu vực phụ trợ hợp lý như 
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khu vực để xe, cửa hàng mua bán các vật dụng cần thiết cho các hộ gia đình.Tầng 1làm 
không gian giao dịch chung nên được bố trí thông thoáng với nhiều cửa kính và chiều 
cao tầng lớn. Hệ thống cầu thang được bố trí ở vị trí trung tâm nhà, đảm bảo giao thông 
thuận lợi, dễ nhận biết. 

 Tổ chức hệ thống cửa đi, cửa sổ và kết cấu bao che hợp lý đảm bảo điều kiện vi khí 
hậu như cách nhiệt, thông thoáng, chống ồn... 

2) Yêu cầu bền vững  

 Là khả năng kết cấu chịu được tải trọng bản thân, tải trọng khi sử dụng, tải trọng khi 
thi công công trình, đảm bảo tuổi thọ của công trình đặt ra. Độ bền này được đảm bảo 
bằng tính năng cơ lý của vật liệu, kích thước tiết diện và sự bố trí cấu kiện phù hợp với 
sự làm việc của chúng, thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong sử dụng hiện tại và lâu dài, 
thoả mãn yêu cầu về phòng cháy và có thể thi công được trong điều kiện cho phép. 

3) Yêu cầu kinh Tế  

Kết cấu phải có giá thành hợp lý, giá thành của công trình được cấu thành từ tiền vật 
liệu, tiền thuê hoặc khấu hao máy móc thi công, tiền trả nhân công... Phụ thuộc vào giải 
pháp kết cấu, biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công do đó cần lựa chọn giải pháp kết 
cấu và biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với đặc điểm công trình nhưng vẫn đảm bảo 
tiến độ đặt ra. 

4) Yêu cầu mỹ quan   

Công trình có tuổi thọ lâu dài vì vậy công trình được xây dựng ngoài mục đích thoả 
mãn nhu cầu sử dụng còn phải có sức truyền cảm nghệ thuật, tạo cảm giác nhẹ nhàng, 
thanh thoát, tránh gây sự nặng nề, tù túng ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của con 
người. Giữa các bộ phận phải đạt mức hoàn thiện về nhịp điệu, chính xác về tỷ lệ, có 
màu sắc chất liệu phù hợp với cảnh quan chung. 

III. Giải pháp kiến trúc  

1) Giải pháp mặt bằng  

 Các kích thước 46.7mx15.5m ( tính theo khoảng cách 2 trục biên). Mặt bằng được 
thiết kế đối xứng đơn giản và gọn, do đó có  khả năng chống xoắn và chịu tải trọng 
ngang.  

 Hệ thống 2 cầu thang máy và 2 thang bộ được bố trí ngay ở tiền sảnh thuận tiện cho 
việc giao thông liên hệ từ thấp lên các tầng cao của nhà. 

 Giao thông theo phương nằm ngang theo kiểu hành lang giữa, trong đó các căn hộ 
được bố trí ở hai bên hành lang, hành lang liên hệ với các cầu thang máy và cầu thang 
bộ ở 2 bên sảnh của ngôi nhà 

 Hệ thống khu vực kinh doanh tổng hợp được bố trí phía dưới tấng 1 có 2 mặt quay ra 
hướng đường giao thông chính  phục vụ cho việc kinh doanh buôn bán các loại hình 
dịch vụ, 2 bên cửa hàng ta bố trí khu vực để xe, ban bảo vệ, trạm biến thế Máy phát 
điện dự phòng . Hệ thống giao thông tầng 1 rất linh hoạt ,có thể đi vào tòa nhà từ 4 
hướng khác nhau. 

 Giải pháp liên hệ phân khu : Sử dụng giải pháp phân khu theo tầng và từng khu vực 

trong tầng. Tòa nhà chia ra hai phân khu rõ rệt , mỗi khu gồm  một khu vực để xe , 3 

căn hộ , một thang máy và một thang bộ. ở mỗi tầng 3 căn hộ sử dụng chung một 
thang máy và một thang bộ.  
2) Giải pháp mặt đứng 

 Công trình gồm 11 tầng, cao 43.7m, hình dáng cân đối và có tính liên tục 
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 Tầng một : Cao 5,1m; cốt mặt sàn +0,00m cao hơn hẳn các tầng trên tạo cho công 
trình có được hình dáng khoẻ chắc. Tầng một được sử dụng làm khu vực kinh doanh 
dịch vụ tổng hợp , nơi giữ xe, phòng quản lý  và chứa các máy móc, thiết bị phục vụ 
cho toàn bộ công trình. 

 Tầng 2-10 : Bố trí các phòng ở các loại diện tích phục vụ cho nhiều yêu cầu về nhà ở 
chiều cao tầng đều là 3,5m rất hợp lý tạo lên  vẻ đồng điệu thống nhất hiện đại . 

 Tầng 11: Là tầng sinh hoạt chung thiếu nhi và người cao tuổi ,được bố trí trên cao 
vừa thoáng mát vừa yên tĩnh và không ảnh hưởng đến các tầng dưới rất phù hợp làm  
phòng sinh hoạt chung. 

 Tầng mái : Sử dụng các lớp chống thấm chống nóng, và để chứa nước sinh hoạt dự 
trữ trong 2 bể dung tích 30m3 cho khu nhà. 
Giải pháp kiến trúc đưa các ban công khối phụ nhô ra phía trước, tạo ra hình khối sinh 
độngcho mặt đứng để nó không phẳng lì đơn điệu. 

IV. các giải pháp khác về kỹ thuật 

1) Thông gió  

a) Thông gió tự nhiên 
Công trình đón hướng gió Đông Nam, hệ thống cửa sổ, ban công, lô gia hết sức linh 
hoạt và phong phú đảm  bảo cho việc  thông gió của mỗi tầng. Ngoài ra còn hệ thống 
các ống thông gió, thông hơi sảnh tầng ở phòng vệ sinh và bếp của mỗi căn hộ nằm 
trong mỗi tầng đảm bảo tốt việc thông hơi ,thông gió trong nhà.    

b) Thông gió nhân tạo 

Với khí hậu nhiệt đới ẩm của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung rất nóng và 
ẩm. Do vậy để diều hoà không khí công trình có bố trí thêm hệ thống máy điều hoà, 
quạt thông gió tại mỗi tầng. 

2) Chiếu sáng  

Cũng bao gồm cả chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo. Chiếu sáng tự nhiên là sự vận dụng 
ánh sáng thiên nhiên thông qua các lớp cửa kính để phân phối ánh sáng vào cả phòng. 
Để đảm bảo chiếu sáng tự nhiên thì thiết kế tỉ số diện tích cửa sổ cho diện tích phòng 
phải lớn hơn 1/6, Ngoaì ra còn có hệ thống đèn điện nhằm đảm bảo tiện nghi ánh sáng 
về ban đêm. 

3) Cung cấp điện và nước sinh hoạt   

Hệ thống ống nước được liên kết với nhau qua các tầng và thông với bể nước mái phía 

trên công trình, hệ thống ống dẫn nước được máy bơm đưa lên, các hệ thống này được 

bố trí trong công trình, khu vực bếp và vệ sinh ở mỗi căn hộ đều có các ống kỹ thuật 

nước và ở trần tầng 1 có lắp trần kỹ thuật ở khu vưc kinh doanh dịch vụ tổng hợp  để xử 

lý các đường ống kỹ thuật tại khu vực này, đường ống kỹ thuật điện đựoc bố trí song 

song và bên cạnh ống kỹ thuật nước nhằm  đảm bảo yếu tố an toàn khi sử dụng và điều 

kiện sửa chữa được thuận tiện. 

4) Phòng cháy, chữa cháy 

Để nhằm ngăn chặn những sự cố xảy ra tại mỗi tầng đều có hệ thống biển báo phòng 
cháy, biển hướng dẫn phòng chống cháy tại các cửa cầu thang. Công trình có bể nước 
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dự trữ để cứu hoả khi có hoả hoạn xảy ra, ở mỗi tầng đều có bố trí hệ thống bình chữa 
cháy phòng khi có sự cố.  
 

5) Thoát người khi có sự cố  

Bố trí các lối thoát phải là ngắn nhất đồng thời tác dụng của lối thoát này cũng phải 
hữu dụng khi sử dụng bình thường. Giải pháp 2 cầu thang bộ là giải pháp hợp lý nhất 
vừa tận dụng được khả năng lưu thông và thoát người khi có sự cố. Các cầu thang được 
bố trí ngay trục chính là nơi mà mọi điểm trên mặt bằng đến đó ngắn nhất, lối thoát 
cuối cùng bố trí ở hai cầu thang bộ ở tầng.với công trình có bậc chịu lửa là 1-2 khoảng 
cách giữa hai cầu thang bộ đảm bảo nhỏ hơn 40-45m.  
 

6) Thoát nước mái, nước thải, vận chuyển rác xuống tầng 1  

 Các ống thoát nước được bố trí từ tầng mái xuống tầng 1để thoát nước mưa ,hệ 
thống ống thoát nước được bố trí tại các tầng và được nối với nhau xuống tầng 1 để 
thoát nước thải sinh hoạt  

 Kho chứa rác được thiết kế tại vị trí gần thang máy và được thải từ tầng trên xuống 
tầng dưới bằng hệ thống đường ống. Tại tầng 1 kho chứa rác có hố ga thu nước bẩn để 
xử lí trước khi thải ra  ngoài hệ thống thoát nước chung.  
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CHƢƠNG 1 : CHUẨN BỊ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN 

I.PHÂN TÍCH CHỌN PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU CHO CÔNG TRÌNH 

1) PHƢƠNG ÁN HỆ KẾT CẤU CHỊU  LỰC  

ě Trong nhà cao tầng, thường sử dụng một số kết cấu chịu lực cơ bản sau: 

 Hệ khung chịu lực được tạo thành từ các thanh cứng (cột) và ngang (dầm) liên 

kết cứng với nhau tại các nút của khung. 

 Hệ tường chịu lực được tạo thành từ các tấm tường phẳng chịu tải trọng thẳng 

đứng. 

 Hệ lõi chịu lực có cấu kiện chịu lực là lõi có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín 

hoặc hở. Phần không gian bên trong lõi thường dùng để bố trí các thiết bị vận chuyển 

theo phương thẳng đứng (cầu thang bộ, cầu thang máy…), các đường ống kỹ thuật 

(cấp thoát nước, điện…). 

 Hệ hộp chịu lực có các bản sàn được gối vào các kết cấu chịu tải nằm trong mặt 

phẳng tường ngoài mà không cần các gối trung gian khác bên trong. 

ě Từ các hệ có bản đó người ta cấu tạo nên các hệ hỗn hợp được tạo thành từ sự 

kết hợp giữa hai hoặc nhiều hệ cơ bản: 

   Hệ khung - Tường chịu lực. 

   Hệ khung -Lõi chịu lực. 

   Hệ khung -Hộp chịu lực. 

   Hệ hộp - Lõi chịu lực. 

   Hệ khung - Hộp -Tường chịu lực. 

ě Trong các hệ hỗn hợp có sự hiện diện của khung, tuỳ theo cách làm việc của 

khung mà ta sẽ có sơ đồ giằng hoặc sơ đồ khung giằng. 

 Trong sơ đồ giằng khung chỉ chịu được phần tải trọng thẳng đứng tương ứng 

với diện tích truyền tải đến nó, còn toàn bộ tải trọng ngang và một phần tải trọng thẳng 

đứng do các kết cấu chịu tải cơ bản khác chịu (lõi, tường, hộp…). 

 Trong sơ đồ khung giằng khung cùng tham gia chịu tải trọng thẳng đứng và 

ngang với các kết cấu chịu lực cơ bản khác. 

ě Do công trình có chiều cao lớn , nên tải trọng ngang và thẳng đứng rất lớn . Để 

thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày , giao thông và thoát nạn theo phương đứng , 

công trình có hệ thống thang bộ và thang máy   bố trí ở 2 bên hành lang theo phương 

ngang nhà . 

lựa chọn kết cấu khung- vách chịu lực  theo sơ đồ khung giằng, sử dụng các lỏi 

thang máy và vách thang bộ cùng tham gia chịu lực với hệ khung .Thông qua liên kết 

truyền lực của sàn ở độ cao mổi tầng, tải trọng ngang của công trình được truyền hầu 

hết vào vách và lõi 

 

2) PHƢƠNG ÁN KẾT CẤU SÀN  

 

a) Sàn sƣờn toàn khối  

ě Ưu điểm: Tính toán, cấu tạo đơn giản, được sử dụng phổ biến ở nước ta với 

công nghệ thi công phong phú nên thuận tiện cho việc lựa chọn công nghệ thi công. 
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ě Nhược điểm: Với vật liệu bê tông cốt thép thông thường, chiều cao dầm và độ 

võng của bản sàn thường rất lớn khi vượt khẩu độ lớn, dẫn đến chiều cao tầng của 

công trình lớn nên gây bất lợi cho kết cấu công trình khi chịu tải trọng ngang và không 

tiết kiệm được không gian sử dụng. 

ě Tuy nhiên, với vật liệu thép, bê tông thép hỗn hợp hoặc sử dụng bê tông cốt 

thép ứng lực trước thì vấn đề đã được giải quyết một cách tương đối triệt để. Chiều 

dày sàn cũng như chiều cao dầm giảm đáng kể khi sử dụng các phương án này. 

 

b) Sàn ô cờ  

Cấu tạo gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai phương, chia bản sàn thành các ô 

bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo khoảng cách giữa các dầm không quá 

2m. 

ě Ưu điểm: Tránh được có quá nhiều cột bên trong nên tiết kiệm được không gian 

sử dụng và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và 

không gian sử dụng lớn như hội trường, câu lạc bộ. 

ě Nhược điểm: Không tiết kiệm vật liệu, thi công phức tạp. Mặt khác, khi mặt 

bằng sàn quá rộng cần phải bố trí thêm các dầm chính. Vì vậy, nó cũng không tránh 

được những hạn chế do chiều cao dầm  chính phải cao để giảm độ võng. 

 

c) Sàn nấm  

Cấu tạo gồm các bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột làm mũ cột để đảm bảo liên kết chắc 

chắn và tránh hiện tượng đâm thủng bản sàn. 

ě Ưu điểm: Chiều cao kết cấu nhỏ nên giảm được chiều cao công trình. Tiết kiệm 

được không gian sử dụng. 

ě Nhược điểm: Tính toán, cấu tạo phức tạp, tốn kém vật liệu. Trong một số 

trường hợp gây ảnh hưởng đến giải pháp kiến trúc vì bắt buộc phải làm  mũ cột.Thi 

công khó 

Kết luận:Căn cứ và đặc điểm kết cấu và kiến trúc của công trình, trên cơ sở phân 

tích sơ bộ ta đi đến kết luận chọn phương án sườn toàn khối để thiết kế cho công trình. 

 

II.  CHỌN VẬT LIỆU CHO CÔNG TRÌNH   

ě Chọn bê tông mác B25 cho cột - dầm - sàn - cầu thang vách  

ě Chọn thép < 10 nhóm AI ,   10 nhóm AII  

 

III.  LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN     

1) CHỌN CHIỀU DÀY SÀN   

ě chọn chiều dày bản theo công thức     

hb = nl
m

D
    với h b  >h min =  6 cm       đối với  nhà dân dụng                

D = 0,8-1,4  phụ thuộc vào tải trọng 

M = 30-35      với bản loại dầm  (l  là nhịp bản ) 

M =40- 45      với bản kê 4 cạnh  (l  là cạnh bé ) 

ě Các ô bản của công trình chủ yếu là  bản kê bốn cạnh, nên chọn chiều dày ở tất  

cả các ô bản là như nhau và lấy bản lớn nhất để chọn cho toàn công trình. nhịp bản lớn 

nhất theo phương ngắn là 6,5 m  
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 chọn D =1,M = 41  ta được chiều dày bản chọn là :hb = 
1

6,5 0,16
41

 (m) 

2) Chọn tiết diện dầm   

ě Chọn bề rộng  tiết diện dầm chính  350 (m m)  

ě Chọn bề rộng tiết diện dầm phụ và dầm bo bằng chiều dày tường bằng 220 mm      

ě Chọn chiều cao dầm chính  theo công thức : 

nd
l)

12

1

8

1
(h . Với ln là nhịp tính toán của dầm , lấy gần đúng là khoảng cách giữa 

hai tâm vách ở biên nhà . 

 Dầm chính ngang nhà  ln =  7400 mm 

 
1 1

.7400
11 11

d nh l  672mm 

 Dầm chính dọc nhà      ln =  6600 mm 

1 1
.6500

11 11
d nh l = 590mm 

Kết hợp với yêu cầu kiến trúc , chọn hd = 600 mm cho các dầm chính dọc nhà và hd 

= 700 mm cho dầm chính ngang nhà 

 Dầm trên tầng mái có nhịp 8000mm chọn  8000.
10

1

10

1
nd lh = 800mm ;Bd = 

400 mm 

 Các dầm liên kết vách cầu thang với lõi thang máy : ln =  6600 mm ;hd 

= 6600.
8

1

8

1
nl  = 800 mm  .  Chọn chiều cao dầm hd = 800 mm   ,   b = 350 mm  

ě Chọn chiều cao dầm phụ theo công thức: nd lh )
15

1

12

1
(      

 nhịp  l1 =  5000 mm và l2 =  6500 mm 

hdp1 = 5000.
15

1

15

1
nl  =350 mm, hdp2 =

1 1
.6500

15 15
nl  =450 mm. vậy ta có kích thước 

tiết diện dầm : 

                       D1 = 600x 350                                            D2 = 800x350 

                       D3 = 450x220                                             D4 = 300x220 

                       D5 = 800x400                                             D6 = 700x350 

 

3) Chọn tiết diện cột   

a) Cột tầng điển hình 

Diện tích cột được xác định sơ bộ theo công thức 

A= (1,2 1,5).
b

N

R
 

N = n . q . F 

n : Số sàn ở phía trên cột , n = 10 

Bê tông cột mác B25  Rb = 14,5Mpa=1450T/m
2 

F : Diện tích truyền tải của một sàn vào cột , lấy đối với cột trục C - 5 như hình vẽ : 

Sơ bộ chọn q =  1 t/m
2
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Cột giữa lấy cột trục  B -  5  để tính toán  

Cột biên lấy cột trục  A - 5  để tính toán 

 

 Diện truyền tải vào cột biên  

                                 
            

F = 6,5 x 3,8 = 24,7 m
2 

N = 10 . 1 . 24,7= 247t 

Fc = 
247

1,2. 0,2041
1450

 m
2
 = 2041 cm

2
 

Chọn cột chữ nhật h=70 cm b = 50cm . 

 Diện truyền tải vào cột giữa  
          

F = 6,5 . 7,4 = 48,1 m
2 

N = 10 . 1 . 48,1= 481t 

Fc = 
481

1,2. 0,398
1450

 m
2
 = 3980 cm

2
 

Chọn cột chữ nhật   h = 90 cm    b = 60 

cm 

 

Nhà có 11 tầng để đảm bảo tiết kiệm 

cũng như chịu lực ta thay dổi tiết diện 

cột hai lần. Tiết diện cột như nhau từ 

tầng 1 đến tầng 5 và từ tầng 6 đến tầng 

11.tải trọng tác dụng lên cột tầng 6 là : 

 

 

ě với cột biên : Fc 

=1,3.
6,5.1.6.3,8

1450
=0,1226m

2
=1226cm

2
. 

chọn cột tiết diện  50x30cm 
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ě với cột giữa : Fc =1,3.
6,5.7,4.6.1

1450
=0,2388cm

2
 =2388cm

2
chọn cột tiết diện 

60x40cm 

ě  

 

4) CHỌN TIẾT DIỆN LÕI + VÁCH   

Theo TCXD 198 - 1997 tổng diện tích tiết diện lõi và vách xác định theo công thức:  

Fvl = 0,015 . Fst 

Fvl : tổng diện tích tiết diện lõi + vách 

Fst : tổng diện tích sàn từng tầng , Fst = 45,7 . 15,5 = 708,35  m
2
 

Fvl = 0,015 . 708,35 = 10,625 m
2
 
 

Tổng chiều dài các vách là : l  54,86 m  

Chiều dày vách là : 

dvl = 
l

F
vl = 

10,625

54,86
 = 0,1937m 

Chọn chiều dày các vách là 25 cm . Thoả mãn các điều kiện dvl  15 cm và dvl  

350
17,5

20 20

tÇngh
 cm. hmax là chiều cao tầng nhà. 

 

IV. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG   

1) TĨNH TẢI   

a) Tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng  1  

Lớp gạch lát dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g1 = n1 . h1 . g1 = 1,1 . 0,015 . 1,8 = 0,03 t/m

2
 

Lớp vữa lát dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g2 = n2 . h2 . g2 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m

2
 

Lớp trát trần dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g3 = n4 . h4 . g4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m

2
 

- Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn là :  

g = g1 + g2 + g3 = 0,03 + 0,035 + 0,035 = 0,10 t/m
2 

b) Tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng điển hình ( từ tầng 2 đến tầng 10 )   

trọng lượng bản thân sàn là : gs=1,1.0,16.2500=0,44t/m
2
 

Lớp gạch lát dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g1 = n1 . h1 . g1 = 1,1 . 0,015 . 1,8 = 0,03 t/m

2
 

Lớp vữa lát dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g2 = n2 . h2 . g2 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m

2
 

Lớp trát trần dày 1,5 cm g = 1,8 t/m
3
 : g3 = n4 . h4 . g4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m

2
 

Tường gạch qui về phân bố đều trên sàn theo công thức : 

F

G
g4  

G : Tổng trọng lượng tường trên sàn . 

F : Tổng diện tích sàn , lấy bằng 708,35m
2
 . 

G = n5 . h . g . ( 0,11 . l1 + 0,22 . l2 ) 

n5 : hệ số vượt tải , lấy bằng 1,1 

h : chiều cao tường , lấy bằng 3,00 m 

g : trọng lượng riêng , lấy bằng 1,8 t/m
3
 

l1 : tổng chiều dài tường 110 , lấy bằng  l1 =  165 m 

l2 : tổng chiều dài tường 220 , lấy bằng  l2 =  135 m 
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G = 1,1 . 3,00 . 1,8 . ( 0,11 . 165 + 0,22 . 135 ) = 284,229  t 

g4 = 
284,229

708,35
 = 0,4 t/m

2
 

Tổng tỉnh tải 

g =gs + g2 + g3 + g4 =0,44+ 0,03 + 0,035 + 0,035 + 0,4 = 0,94 t/m
2 

c) Tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng 11: 

ě phần mái tôn: 

 Trọng lượng mái tôn  dày 0,47 mm,  g = 7,8 t/m
3
 

g1 = n1 . h1 . g1 = 1,2 . 0,47.10
-3

 . 7,8 = 0,004 t/m
2
 

 trọng lượng xà gồ :   g2 = 32 kg/m
2
  =0,032  t/m

2
 

 vữa xi măng dày 2,5 cm  g = 1,8 t/m
3
   g3 = n1 . h1 . g1 = 1,3 . 0,025.1,8 = 0,059 

t/m
2
 

 trát trần dày  15 cm   g = 1,8 t/m
3
 :     g4 = n4 . h4 . g4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 

t/m
2
 

 trọng lượng tường thu hồi quy về tải phân bố : 

g5  =  1,1.1,8.0,22.[(0,4 + 0,4 + 0,8).7 + (0,8 +0,4).13/2]/ 120= 0,062 t/m
2
 

ě Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn là : 

g = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 = 0,004 + 0,032 + 0,059 + 0,062 = 0,192 t/m
2 

ě tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng 11 kể cả trọng lượng phần mái tôn  

là :0,985+0,192=1,177t/m
2
. 

d) Tĩnh tải tác dụng lên mái tum   

ě 2 lớp gạch lá nem  dày 2cm  g = 1,8 t/m
3
 : g1 = n1 . h1 . g1 = 1,1 . 0,02 . 1,8 = 

0,04 t/m
2
 

ě Lớp vữa tạo dốc 20 cm, g = 1,8 t/m
3
 : g2 = n2 . h2 . g2 = 1,3 . 0,2 . 1,8 = 0,468 

t/m
2
 

ě Lớp bê tông sàn dày 16 cm, g = 2,5 t/m
3
 : g3 = n3 . h3 . g3 = 1,1 . 0,16 . 2,5 = 

0,44 t/m
2 

ě Lớp trát trần dày 1,5 cm ,g = 1,8 t/m
3
 : g4 = n4 . h4 . g4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 

0,035 t/m
2
 

ě Trần nhựa   g5  = 0,033   t/m
2
 

ě Chống thấm   dày 0,5 cm, g = 1,8 t/m
3
 : g6 = n4 . h4 . g4 = 1,1 . 0,05 . 1,8 = 0,01 

t/m
2
 

ě Lớp chống nóng dày 15 cm, g = 1,8 t/m
3
 : g6 = n4 . h4 . g4 = 1,1 . 0,15 . 1,8 = 

0,297  t/m
2
 

ě Tổng tỉnh tải : g = g1 + g2 + g3 + g4  + g5 + g6= 

0,04+0,468+0,44+0,035+0,033+0,01+0,297 = 1,32  t/m
2 

 

2) HOẠT TẢI SỬ DỤNG   

a) Hoạt tải sử dụng đƣợc lấy theo TCVN 2737 - 1995  

Hoạt tải tác dụng lên phòng ngủ, khách, bếp, vệ sinh  :   lấy qtc = 200 kG/m2 = 0,2 

t/m2  qtt = n . qtc = 1,2 . 0,2 = 0,24  t/m2 

 Hành lang ,cầu thang    lấy q
tc
 = 300 kG/m

2
 = 0,3 t/m

2
  q

tt
 = n . q

tc
 = 1,2 . 0,3 = 

0,36 t/m
2
 

 Ban công   lấy   q
tc
 = 200 kG/m

2
 = 0,4 t/m

2
  q

tt
 = n . q

tc
 = 1,3 . 0,2 = 0,26 t/m

2 
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 Mái không sử dụng  lấy q
tc
 = 75 kG/m

2
 = 0,075 t/m

2
  q

tt
 = n . q

tc
 = 1,3 . 0,075 = 

0,0975 t/m
2
 

 Mái tôn  lấy q
tc
 = 30 kG/m

2
 = 0,03 t/m

2
  q

tt
 = n . q

tc
 = 1,3 . 0,03 = 0,039 t/m

2
 

 Phòng sinh hoạt chung lấy q
tc
 = 400 kG/m

2
 = 0,4 t/m

2
  q

tt
 = n . q

tc
 = 1,2 . 0,4 = 

0,48 t/m
2
 

 

b) hệ số giảm tải của hoạt tải : 

Do số tầng càng tăng lên xác suất  xuất hiện đồng thời tải trọng ở tất cả các tầng càng 

giảm, nên ta sử dụng hệ số giảm tải cho hoạt tải. Theo TCVN 2737-95 khi diện tích 

sàn  A ≥ A1 =36 m
2
  thì 1 = 0,5 + 

1

5,0

A

A
.khi diện tích sàn    A1 ≥A ≥ A2 =9 m

2
  thì 1 = 

0,4 + 

2

6,0

A

A
. để dơn giản tính toán ta xét 2 ô sàn điển hình 

 Sàn 1  :  có A = 6 ,5. 7,4 = 48,84       1 = 0,5 + 

1

5,0

A

A
   = 0,5 + 

0,5

48,84

36

 = 0,92 

 Sàn 2  :  có A = 3,6 . 8  = 28,8       1 = 0,4 + 

2

6,0

A

A
  = 0,4 + 

9

28

6,0
  = 0,76 

c) hoạt tải  sau khi đã giảm tải   

 Hoạt tải tác dụng lên phòng ngủ, khách, bếp, vệ sinh: q  = 0,24 . 0,92 = 0,1794  t/m
2
 

 Hành lang ,cầu thang: q = 0,76 . 0,36 = 0,273 t/m
2
 

 Ban công lấy giư nguyên: q = 0,26 t/m
2 

 

 Mái không sử dụng lấy: q1 = 0,0975 . 0,92 = 0,0897 t/m
2
 

 Mái tôn lấy giữ nguyên: q = 0,039 t/m
2
 

 Phòng sinh hoạt chung lấy: q1 = 0,48 . 0,92 = 0,4416 t/m2,               

 

                         

3) TẢI TRỌNG GIÓ   

Chiều cao công trình tính từ mặt đất tự nhiên tới mặt sàn mái là 40,1 m, do đó  trong 

tính toán chỉ xét tới tác dụng tĩnh của gió bỏ qua tác dụng động của gió.  

Tải trọng gió tĩnh được xác định theo công thức sau : 

 Wtc= Wo..K.C 

Trong đó: 

   K – hệ số kể tới sự thay đổi áp lực gió theo độ cao công trình. 

   C – hệ số khí động. 

Mặt bằng công trình có dạng hình chữ nhật:           phía đón gió:  C= 0,8. 

                            

                                                                  phía hút gió :  C= 0,6. 
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Wtt= n.Wtc trong đó : n=1,2 (hệ số vượt tải ). Địa điểm xây dựng công trình là Hà Nội, 

thuộc vùng gió II-B (Wo= 95kg/cm
2
 ). 

 Trên trực tế tải gió phân bố phức tạp tăng dần theo chiều cao nhưng để dễ tính toán, 

ta xem tải gió phân bố đều trên từng tầng, giá trị tải lấy ở cao độ sàn lớn nhất của 

tầng.Cao độ tính gió bắt đầu từ mặt đát tự nhiên(-0,6m ). 

 

 Giá trị tải gió được quy về cột thể hiện trong bảng. 

Tầng : 

chiều 

cao 

tầng(m) 

Z (m) k  
Wđ

tt 

(T/m2) 

Wh
tt

 

(T/m
2
) 

wđ
tt
  

(T/m) 

wh
tt

  

(T/m) 

1 5,1 5,1 0,882 0,080 0,060 0,520 0,390 

2 3,5 8,6 0,966 0,088 0,066 0,572 0,429 

3 3,5 12,1 1,034 0,094 0,071 0,611 0,462 

4 3,5 15,6 1,086 0,099 0,074 0,644 0,481 

5 3,5 19,1 1,121 0,102 0,077 0,663 0,501 

6 3,5 22,6 1,153 0,105 0,079 0,683 0,514 

7 3,5 26,1 1,185 0,108 0,081 0,702 0,527 

8 3,5 29,6 1,216 0,111 0,083 0,722 0,540 

9 3,5 33,1 1,239 0,113 0,085 0,735 0,553 

10 3,5 36,6 1,260 0,115 0,086 0,748 0,559 

11 3,5 40,1 1,281 0,117 0,088 0,761 0,572 

 

V. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG VÀO KHUNG TRỤC 5 

1) SƠ ĐỒ PHÂN TẢI CHO KHUNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 
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2) TẢI TRỌNG TRUYỀN TỪ SÀN VÀO DẦM PHỤ D3:  

Từ sàn S6: 

+tĩnh tải:  
2 3

2 3 1 4,1 4,1 0,94 4,1
(1 2 ) 1 2 1,6( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bg l
t m  

 hoạt tải: 
2 3

2 3 1 4,1 4,1 0,1794 4,1
(1 2 ) 1 2 0,306( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bq l
t m  

Từ sàn S5: 

+tĩnh tải:  
2 3

2 3 1 3,3 3,3 0,94 3,3
(1 2 ) 1 2 1,38( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bg l
t m  

 hoạt tải: 
2 3

2 3 1 3,3 3,3 0,1794 3,3
(1 2 ) 1 2 0,263( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bq l
t m  
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 trọng lượng bản thân dầm D3: 

0,45x0,22x6,5x2,5=1,609(t/m) 

Vậy tĩnh tải truyền từ D3 vào D6 khung trục 5 dƣới dạng lực tập trung là: 
1,609/2+6,5(1,6+1,38)/2=10,49 (t) 

Hoạt tải truyền từ D3 vào D6 khung trục 5 dƣới dạng lực tập trung là: 

6,5(0,306+0,263)/2=1,85(t) 

 

3) TẢI TRỌNG TRUYỀN TỪ SÀN VÀO DẦM D6 KHUNG TRỤC 5 (QUY 

VỀ DẠNG PHÂN BỐ): 

a) Sàn S3 

 

tĩnh tải: 
2 3

2 3 1 6,5 6,5 0,94 6,5
(1 2 ) 1 2 2,135( / )

2 2 7,4 2 7,4 2

bg l
t m  

hoạt tải :  
2 3

2 3 1 6,5 6,5 0,1794 6,5
(1 2 ) 1 2 0,408( / )

2 2 7,4 2 7,4 2

bg l
t m  

b) Sàn S5 

 tĩnh tải : 15 5 0,94 3,3
0,97( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

 hoạt tải: 15 5 0,1794 3,3
0,185( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

b) Sàn S6 

 tĩnh tải : 15 5 0,94 4,1
1,2( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

 hoạt tải: 15 5 0,1794 4,1
0,23( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

                       

4) TẢI TRỌNG TRUYỀN TỪ DẦM  D1 VÀO CỘT BIÊN TRONG KHUNG 

TRỤC 5 (QUY VỀ DẠNG PHÂN BỐ) : 

a) tải truyền tứ sàn S6 vào dầm D1  

 

+tĩnh tải:  
2 3

2 3 1 4,1 4,1 0,94 4,1
(1 2 ) 1 2 1,6( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bg l
t m  

 hoạt tải: 
2 3

2 3 1 4,1 4,1 0,1794 4,1
(1 2 ) 1 2 0,306( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bq l
t m  

b) tải truyền tứ sàn S3 vào dầm D1 
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ě tĩnh tải : 15 5 0,94 6,5
1,9( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

ě hoạt tải: 15 5 0,1794 6,5
0,364( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

c) tải trọng bản thân dầm D1: 

0,6x0,35x6,5x2,5=3,41(t/m) 

d) tải tập trung truyền từ dầm D1 vào cột biên là : 

ě tĩnh tải : 3,41+
1,9 6,5 1,6 6,5

14,785( )
2 2

t  

ě hoạt tải: 
0,306 6,5 0,364 6,5

2,18( )
2 2

t  

 

5) TẢI TRỌNG TRUYỀN TỪ DẦM  D8 VÀO CỘT GIỮA TRONG KHUNG 

TRỤC 5 . 

a) tải truyền tứ sàn S5 vào dầm D8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

+tĩnh tải:  
2 3

2 3 1 3,3 3,3 0,94 3,3
(1 2 ) 1 2 1,38( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bg l
t m  

 hoạt tải: 
2 3

2 3 1 3,3 3,3 0,1794 3,3
(1 2 ) 1 2 0,263( / )

2 2 6,5 2 6,5 2

bq l
t m  

b) tải truyền tứ sàn S3 vào dầm D8 

ě tĩnh tải : 15 5 0,94 6,5
1,9( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

ě hoạt tải: 15 5 0,1794 6,5
0,364( / )

8 2 8 2

sg l
t m  

trọng lượng bản thân dầm D8 : 

0,6x0,35x6,5x2,5=3,41 

Tổng tĩnh tải từ D8 truyền vào cột giữa là :  

3,41+
1,9 6,5 1,38 6,5

2 24,73( )
2 2

t  

Tổng hoạt tải từ D8 truyền vào cột giữa là :  

0,263 6,5 0,364 6,5
2 4,08( )

2 2
t   

6) MÁI  KHUNG TRỤC 5 (QUY VỀ DẠNG PHÂN BỐ). 

Tải truyền vào dầm. 

tĩnh tải mái : 
2 3

2 3 1 6,5 6,5 1,32 6,5
(1 2 ) 1 2 3,16( / )

2 2 8 2 8 2

bg l
t m
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hoạt tải:  
2 3

2 3 1 6,5 6,5 0,0897 6,5
(1 2 ) 1 2 0,22( / )

2 2 8 2 8 2

bq l
t m  

tải trọng tập trung : 

ě  tĩnh tải : 15 5 1,32 6,5
6,5 6,5 12,35( )

8 2 8 2

sg l
t  

ě hoạt tải: 15 5 0,1794 6,5
6,5 6,5 2,236( )

8 2 8 2

sg l
t  
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VI. SƠ ĐỒ CHẤT TẢI. 

1. TĨNH TẢI 
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2. HOẠT TẢI 1. 
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3. HOẠT TẢI 2. 
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4. GIÓ TRÁI 
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5. GIÓ PHẢI 
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VII. TỔ HỢP NỘI LỰC  

- Sau khi có được nội lực bằng chương trình Sap 2000 với các trường hợp tải 

trọng ta tiến hành tổ hợp nội lực . 

- Đối với cột thì chúng ta tiến hành tổ hợp lại hai tiết diện là đầu cột (tiết diện 2) 

và chân cột (tiết diện 1). 

- Tổ hợp nội lực bao gồm Tổ hợp cơ bản I và Tổ hợp cơ bản II. 

- Tổ hợp cơ bản I bao gồm nội lực do tĩnh tải và nội lực một trong các hoạt tải 

- Tổ hợp cơ bản II gồm nội lực do tĩnh tải và nội lực do hai hoạt tảI trở lên. 

Trong mỗi tổ hợp cần xét ba cặp nội lực nguy hiểm nhất. 

Dầm: 1:Mmax  Qtư    ;    2: Mmin  Qtư     ;       3: Mtư   Qmax; 

Cột:   1:Mmax Ntư    ;     2: Mtư Ntmax    ;      3: Qtmax Mtư Ntư 

Tổ hợp nội lực theo nguyên tắc: 

- Với tổ hợp cơ bản I:lấy giá trị nội lực tĩnh tải cộng với một giá trị nội lực hoạt 

tải , lập bảng tổ hợp  để tìm các giá trị max, min . 

- Với tổ hợp cơ bản II:lấy giá trị nội lực tĩnh tải cộng với 0.9 lần tổng các giá trị 

nội lực hoạt tải, lập bảng tổ hợp để tìm các giá trị max, min.  

với tải trọng gió nếu trong tổ hợp đã có gió phải thì không tính đến gió trái nữa hoặc 

ngược lại. 

 

VIII. KẾT QUẢ NỘI LỰC VÀ TỔ HỢP NỘI LỰC  CHO KHUNG K5  

(xem bảng excel) 

 

CHƢƠNG 2: TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG K5  

I. Tính cốt thép cột 

1.Vật liệu:  
- Bê tông cấp độ bền B25: Rb =14,5 MPa= 145 Kg/cm2     
     Rbt = 1,05 MPa=10,5 Kg/cm2    
- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm2  ,Rsw = 175 Mpa  =1750 Kg/cm2   
- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm2  ,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm2   
- Tra bảng phụ lục với bê tông B25,γb2 = 1;  

  Thép CI :   ξR = 0,618; αR = 0,427 

  Thép CII :   ξR = 0,595; αR = 0,418 

2. Tính toán cốt thép cột :  
Ta tính cốt thép cột tầng 1 bố trí cho tầng 1,2,3,4,5 ; tính cốt thép cột tầng 6 bố trí 

cho tầng 6,7,8,9,10; tính cốt thép cột tầng 11 bố trí cho tầng 11 . Với cột tầng 1,tầng 6 
và tầng 11, ta chỉ cần tính cốt thép cột trục 5, còn lại lấy cốt thép cột trục 4 lần lượt lấy 
theo cốt thép trục 6 

2.1. Tính cột trục 4   

2.1.1. Phần tử 155, tầng 1  

- Cột có tiết diện b h = (50 70)cm với chiều cao là : 5,1m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 5,1 = 3,57 m =357 cm. 
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- Độ mảnh 
357

5,1
70

ol

h
 < 8 nên ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc:  = 1. 
- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

510

600
;

70

30
)  = 2,3 (cm).

 
- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max): M = 35,796 (Tm) ;   N = -517,796 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = -35,796 (Tm) ;   N = -517,796 (T) 
+ Cặp 3 (e max):    M = -35,037 (Tm); N = -490,004 (T) 
- Ta tính toán cột theo phương pháp tính cốt thép đối xứng. 
 - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a’= 4cm 
h0 = h - a = 70 - 4 = 66 cm ;  
Za = ho- a = 66 - 4 = 62 cm. 

*Tính với cặp 1:  M = 35,796 (Tm) 
                            N = -517,796 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

35,796

517,796
= 0,07m = 7cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(7 ; 2,3) = 7 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1.7 + 0,5.70 - 4 = 38 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3517,796.10

71,42
. 145.50b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B25, thép CII -> ξR= 0,595=> ξRh0 =0,595.66 = 39,27 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x =71,42 (cm) > ξRh0 =39,27 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 
với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595).66= -171,27. 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 a1 = 
2.517796.38

145.50
 + 2.0,595.662

 +(1-0,595).66.62 = 12268,83 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 a0 = 517796. 2.38.0,595 (1 0,595).62 .66

145.50
 = -331516,57 

- Tính x lại theo phương trình sau:  
x3 - 171,27x2 + 12268,83x – 331516,57 =0 

-> x = 58,39 (cm) > ξRh0 =39,27 (cm).  

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
= 517796.38 145.50.58,39.(66 0,5.58,39)

2800.62
 

As= As’=23,59 (cm2) 

*Tính với cặp 2: M = -35,796 (Tm);  
 N = -517,796(T). 
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+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
35,796

0,069
517,796

m = 6,9 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(6,9 ; 2,3) = 6,9 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x6,9+ 0,5x70 - 4 = 37,9(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3517,796 10

71,42
. 145 50b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> ξR= 0,595=> ξRxh0 =0,595x66 = 39,27 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x=71,42(cm) > ξRxh0= 39,27 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595).66= -171,27. 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

  = 2.517796.38

145.50
 + 2.0,595.662

 +(1-0,595)x66x62 =12268,83 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b

 

a0 = 517796. 2.38.0,595 (1 0,595).62 .66

145.50
 = -331516,57 

x3 - 171,27x2 + 12268,83x – 331516,57 =0 

-> x = 58,39 (cm) > ξRh0 =39,27 (cm).  

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

517796.38 145.50.58,39 66 0,5.58,39

2800.62
 

As= As’=23,59 (cm2). 

*Tính với cặp 3: M = -35,037 (Tm);  
 N = -490,004 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 35,037

490,004
= 0,072 m =7,2 cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(7,2; 2,3) = 7,2 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x7,2 + 0,5x70 - 4 = 38,2(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3490,004 10

67,59
. 145 50b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B25, thép CII -> ξR= 0,595=> ξRxh0 =0,595x66 = 39,27 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x > ξRxh0 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595)x66= -171,27 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

= 
2.490004.38

145.50
 + 2.0,595.662

 +(1-0,595).66.62 =11977,5 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
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= 
490004. 2.38.0,595 (1 0,595).62 .66

145.50
= -313722,86 

x3 – 171,27x2 +11977,5x -313722,86 =0 
-> x = 58,03 (cm)  

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

490004.38 145.50.58,03 66 0,5.58,03

2800.62
 

As= As’=17,63 (cm2). 

=> Ta thấy cặp nội lực 2 đòi hỏi lượng thép bố trí là lớn nhất. 
Vậy ta bố trí cốt thép cột theo As= As’=23,59 (cm2). 

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
357

0,288 0,288.50

o ol l

r b
= 24,79; 

  (17 35) -> min =0,1% 

+ Hàm lượng cốt thép:  

 min

23,59
% .100% .100 0,71%

50.66
0,1%s

o

A

bh  

 
t= max

2 2.23,59
.100% .100 1,42%

50.66
3%s

o

A

bh  
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As ‘= 23,59 (cm2)  

chọn  4 28 có As= 24,63 (cm2) > 23,59 (cm2) 

 
Cắt cột trục 4 (tầng 1) 

2.2 Tính cột trục 5  

2.2.2.Phần tử 1, tầng 1,  

- Cột có tiết diện b h = (60 90)cm với chiều cao là : 5,1m. 
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 chiều dài tính toán: l0 = 0,7 H = 0,7 5,1 = 3,57 m =357 cm. 

- Độ mảnh 
357

3,96
90

ol

h
 < 8 nên ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc:  = 1. 
- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

510

600
;

90

30
)  = 3 (cm).

 
- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max): M = 92,608 (Tm) ;   N = -962,555 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = -91,082 (Tm) ;   N = -962,519 (T) 
+ Cặp 3 (e max):    M = 48,403 (Tm); N = -878,906 (T) 
- Ta tính toán cột theo phương pháp tính cốt thép đối xứng. 
 - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a’= 4cm 
   h0 = h - a = 90 - 4 = 86 cm ;  
        Za = ho- a = 86 - 4 = 82 cm. 

*Tính với cặp 1:  M = 92,608 (Tm) 
                           N = -962,555 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

92,608

962,555
= 0,096m = 9,6cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(9,6 ; 3) = 9,6 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1.9,6 + 0,5.90 - 4 = 50,6 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3962,555 10

110,64
. 145 60b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B25, thép CII -> ξR= 0,595=> ξRxh0 =0,595 x86 = 51,17 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x =110,64 (cm) > ξR xh0 =51,17 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595).86= -223,17 

a1 = 
2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 = 
2.962555.50,6

145.60
 + 2.0,595.862

 +(1-0,595).86.82 =22853,91 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b
 

 = 
962555. 2.50,6.0,595 (1 0,595).82 .86

145.60
 = -888921 

- Tính x lại theo phương trình sau:  
x3 – 223,17x2 + 22853,91x - 888921 =0 

-> x = 76,33 (cm) > ξR xh0 =51,17 (cm).  

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
= 962555.50,6 145.60.76,33.(86 0,5.76,33)

2800.82
 

As= As’=73,78 (cm2) 

*Tính với cặp 2: M = -91,082 (Tm); 
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  N = -962,519(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
91,082

0,095
962,519

m = 9,5 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(9,5 ; 3) = 9,5 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x9,5 + 0,5x90 - 4 = 50,5(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3962,519 10

110,63
. 145 60b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> ξR= 0,595=> ξR.h0 =0,595.86 = 51,17 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x=110,63(cm) > ξRxh0= 51,17 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 

với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595).86= -223,17 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 = 2.962519.50,5

145.60
 + 2.0,595.862

 +(1-0,595).86.82 =22831,37 

a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b

 

= 
962519. 2.50,5.0,595 (1 0,595).82 .86

145.60
= -887755,6 

x3 – 223,17x2 + 22831,37x -887755,6=0 
-> x = 76,42(cm). 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

962519.50,5 145.60.76,42 86 0,5.76,42

2800.82
 

As= As’=73,31 (cm2). 

*Tính với cặp 3: M = 48,403 (Tm); 
  N = -878,906 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 48,403

878,906
= 0,055 m =5,5cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(5,5; 3) = 5,5 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1.5,5 + 0,5x90 - 4 = 46,5(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3878,906 10

101,02
. 145 60b

N
x

R b
 (cm). 

+ Bê tông B20, thép CII -> ξR= 0,595=> ξRxh0 =0,595.86 = 51,17 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x=110,63(cm) > ξRxh0= 51,17 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách giải phương trình bậc 3: 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 =0 
với: a2 = -(2+ ξR) h0= -(2+0,595).86= -223,17 

a1 = 2 .

.b

N e

R b
+ 2ξRh0

2+(1-ξR)h0Za 

 = 2.878906.46,5

145.60
 + 2.0,595.862

 +(1-0,595).86.82 =21052,5 
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a0 = R R a 02. . (1 )Z h

.b

N e

R b

 

= 
878906. 2.46,5.0,595 (1 0,595).82 .86

145.60
= -769282,17 

x3 – 223,17x2 + 21052,5x -769282,17=0 
-> x = (cm). 

As’=
0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z
=

962519.50,5 145.60.76,42 86 0,5.76,42

2800.82
 

As= As’=73,3 (cm2). 

 
+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
357

0,288 0,288.60

o ol l

r b
= 20,66 

 (17 35) -> min =0,1% 

+ Hàm lượng cốt thép:  

 min

80,3
% .100% .100 1,55%

60.86
0,1%s

o

A

bh  

 
t= max

2 2.81,43
.100% .100 2,9%

60.86
3%s

o

A

bh  
Vậy, tiết diện cột ban đầu chọn hợp lí. Với  As=As ‘= 80,3 (cm2)  

chọn  8 36có As= 81,43 (cm2) > 80,3 (cm2) 

  
Cắt cột trục 5 (tầng 1) 

 

 

2.3. Tính toán cốt thép đai cho cột 

Cốt đai ngang chỉ đặt cấu tạo nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt thép dọc, tạo thành 
khung và giữ vị trí của thép dọc khi đổ bê tông: 

+ Đường kính cốt đai lấy như sau: 
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® max(
4

1
max ; 5 mm) = max(

4

1
x36 ; 5 mm) =max(9; 5)mm.  

  Chọn cốt đai có đường kính 10. 

+ Khoảng cách giữa các cốt đai được bố trí theo cấu tạo :  

 - Trên chiều dài cột: 

a® ≤ min(15 min, b,500) = min(270; 300;500) =270 mm.  

 Chän a® = 200 mm. 

- Trong đoạn nối cốt thép dọc bố trí cốt đai:  

      a® ≤ 10 min = 180 mm.   Chọn a® = 100 mm. 

II. Tính cốt thép dầm trục 5 tầng 2. 

1. Vật liệu:  

  - Bê tông cấp độ bền B25: Rb =14,5 MPa= 145 Kg/cm2     
     Rbt = 1,05 MPa=10,5 Kg/cm2    
- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm2  ,Rsw = 175 Mpa  =1750 Kg/cm2   
- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm2  ,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm2   
- Tra bảng phụ lục với bê tông B25,γb2 = 1;  

  Thép CI :   ξR = 0,618; αR = 0,427 

  Thép CII :   ξR = 0,595; αR = 0,418 

2. Tính toán cốt thép dầm :  
Ta tính cốt thép dầm cho tầng có nội lực lớn nhất và dầm tầng mái (tầng 11) rồi bố 

trí cho tầng còn lại. Với dầm nhịp AB  ta chỉ cần tính cốt thép dầm  nhịp AB, BC còn 
lại lấy thép  dầm nhịp AB bố trí cho dầm nhịp CD. 

2.1.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp AB  tầng 2, phần tử 113,114 (bxh=35x70 

cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thước 35x70cm,nhịp dầm L=740cm. 
Nội lực dầm được xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M+ = 25,706 (Tm);   Qtu= 0,164 (T) 

- Gối A:       M- = - 76,623 (Tm);      Qtu= 38,785 (T) 

- Gối B:       M- = - 60,145 (Tm).       Qtu= -31,798 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt thép 

chung cho cả 2, M-  = - 76,623 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = 38,798 (T). 
a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M- = - 76,623 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 35 x 70 cm. 
- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 70 - 4 =66 (cm). 

- Tính hệ số:    
4

2 2

76,623 10
0,346 0,418

14,5 35 66
m R

ob

M x

R bh x x
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0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,346 0,777m x
        

    

4
276,623.10

53,36
280 0,777 66s

s o

M
A cm

R h  

- Kiểm tra: min 0,05
62,83

.100% 2,72% %
. 35.66
s

o

A

b h
 

min < < max = 3% 

-> Chọn thép 5 40 có As=62,83 (cm2).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 25,706 (Tm)  để tính. 
- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  
Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 12 cm. 
- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =70 - 4 = 66 (cm). 
- Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 
 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(4,2-0,25)=1,975m 
 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 7,4/6= 1,2 m. 
Lấy Sc= 1,0 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,35+ 2x1,0= 2,35 m 
- Xác định vị trí trục trung hoà:   
  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 145x225x12x(66- 0,5x12) 
Mf =23490000 (kGcm)= 234900(kGm)=234,9(Tm). 
Có Mmax= 25,706 (Tm) < Mf=234,9 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 235 cm;  h=70 cm. 

Ta có: 
4

2 2

25,706 10
0,017 0,418

14,5 235 66
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,017 0,991m x  

4
225,706.10

14,036
280 0,991 66s

s o

M
A cm

R h  

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  min

18,47
.100% 0,8% 0,05%

. 35.66
s

o

A

b h
 

Chọn thép: 3 28 có As=18,47 (cm2).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:  Qmax=  

38,785 (T)  

- Bê tông cấp độ bền B25 có:  Rb =14,5 MPa= 145  kG/cm2 

  Eb = 2,25.104 MPa ;  Rbt = 1,05 MPa= 10,5 kG/cm2 
- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm2 ; Es = 2,1x 105 MPa 
- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 
g=gA-B+gd =7320,25+(0,35x0,7x2500x1,1)=7994(kG/m)=79,94(kG/cm). 
p=p2=940(kG/m)=9,4( kG/cm). 
giá trị q1=g+0,5p= 79,94+ (0,5x9,4)=84,64( kG/cm). 
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- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên n =0; 
f

=0 vì 

tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min= 03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x10,5x35x66 =14550 ( kG) 

-> Qmax= 38,785 (T) > Qb min= 14,55(T). 
-> Bê tông không đủ chịu cắt,cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 
- Xác định giá trị:  

2
02.(1 ). . .nb b f btM R b h

  
(Bê tông nặng -> 2b =2)  

=> Mb = 1x(1+0+0)x10,5x35x662=1600830(kGcm). 

- Tính
11 . 2 1600830.84,642b bQ M q 23280 (kG).  

  +) 1 23280

0,6 0,6
b

Q
=38800 (kG). 

- Ta thấy Qmax  =38,785 < 1

0,6
b

Q
=38.8 (kG). 

-> qsw = 
2 2

max b1

b

Q Q

4M
=

2 238785 23280

4 1600830
 =151,37 (kG/cm) 

- Yêu cầu qsw ( max b1

0

Q Q

2h
; bmin

0

Q

2h
) 

 +) max b1

0

Q Q

2h
=
38785 23280

2 66
=117,46(kG/cm). 

+) bmin

0

Q

2h
=
14550

2 66
= 110,22kG/cm). 

Ta thấy qsw= 151,37 > ( 117,46 ; 110,22). 

Vậy ta lấy giá trị qsw= 151,37 (kG/cm) để tính cốt đai. 

Chọn cốt đai 10 (asw= 0,785cm2), số nhánh cốt đai n =2. 

- Xác định khoảng cách cốt đai: 
 

+) Khoảng cách cốt đai tính toán: 

s tt =
R n asw sw

qsw

=1750 2 0,785    

151,37  
=18,15 (cm). 

+) Khoảng cách cốt đai cấu tạo:  
 Dầm có h= 70 cm > 45 cm -> s ct =min (h/3;50 cm)=min (23;50) =23 (cm). 
+) Giá trị smax : 

2
04

max

(1 )

Q

nb bt

max

R bh
s

21,5 (1 0) 10,5 35 66

38785
=61,9 (cm). 

- s = min (s tt ; s ct ; smax)= min (18,15 ; 23 ; 61,9) = 18 (cm). 
Chọn s = 15 cm = 150mm. Ta bố trí 10 a150 trong đoạn L/4=7,4/4=1,85m  ở 2 

đầu dầm. 
- Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:  

1 1
0,3. . . . . ow b b

Q R bh  
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 + 
1w
=

5

1 4

. 2,1 10 2 0,785
1 5 1 5

. 2,25 10 35 15 
s sw

w

b

E n a

E b s
=1,028 < 1,3. 

 + 1
1

bb
R = 1- 0,01x14,5=0,855 

-> 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,028x0,855x145x35x66=88320,28(kG) 

Ta thÊy Qmax= 38,785 (T) < 
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 88,32 (T), nên dầm không bị 

phá hoại do ứng suất nén chính. 
- Đặt cốt đai cho đoạn dầm giữa nhịp: h=700 >300 mm. 
-> s ct =min (3h/4;500)= min (525;500) 
Chọn s=250mm bố trí trong đoạn L/2=6,5/2=3,25m ở giữa dầm. 

 
Cắt dầm 113 

 

Cắt dầm 114 
 

Dầm phụ có tiết diện là 220x400 còn dầm chính có chiều cao tiết diệnlà 700. Do vậy 
S = 220 + 2.300 =820(mm).vậy bố trí trong khoảng 300 mm kể từ mép dầm .mỗi bên 

trong khoảng 300mm bố trí 6 đai 10 khoảng cách là 60.tổng diện tích cốt thép là 

12 10=9,42cm2. 

CHƢƠNG 3 : TÍNH TOÁN SÀN 

I. Tính toán ô sàn phòng khách tầng 5 (7,4 x6,5m) 

1. Thông số thiết kế 
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1)Vật liệu:  

Bảng 1. Thông số bê tông B25. 

Rb .10
2 

(T/m
2
) 

Rbt .10
2
 

(T/m
2
) 

Eb .10
6
 

(T/m
2
) 

Hệ số 

poisson 

Trọng 

lượng 

riêng 

(T/m
3
) 

14,5 1,05 3 0,2 2,5 

Bảng 2. Thông số cốt thép sàn. 

Nhóm Cường độ chịu kéo    
Cường độ 

chịu nén Es .10
6 

(T/m
2
) 

Cốt thép 
 Rs  .10

2 

(T/m
2
) 

Rsw .10
2 

(T/m
2
) 

Rsc .10
2 

(T/m
2
) 

AII 280 225 280 21 

 

2)Xác định tải trọng: 

Hoạt tải tính toán tác dụng lên sàn: 

      ps=0,2208T/m
2 

Tổng tải trọng tác dụng lên sàn  7,4  6,5m: 

2

s sq (g p ) (0,94 0,1794) 1,12  (T / m )  

 

2. Xác định sơ đồ tính: 

Ta đi tính cho 1 ô bản kích thước 7,4  6,5m. Bản liên kết cứng với dầm theo các 

phương. Sơ đồ tính của bản là bản liên tục tính theo sơ đồ khớp dẻo, chịu lực theo 2 

phương do có tỉ số kích thước theo 2 phương là: 7,4/6,5 = 1,14< 2. 

Nhịp tính toán của ô bản: 

o1 1 dn

o2 2 dd

l l b 6,5 0,35 6,15 (m)

l l b 7,4 0,35 7,05 (m)
 

Theo mỗi phương của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m.Sơ đồ tính như hình vẽ. 

 

1m 

1m 

7,4 

6,5 

M A2 
M 2 

M B2 
M A1 

M 1 

M B1 
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Hình 3-1. Sơ đồ tính toán 1 ô bản sàn trực giao 

3. Xác định nội lực: 

Phương trình tính nội lực: 

2

b o1 o2 o1
1 A1 B1 o2 2 A2 B2 o1

q l (3 l l )
2 M M M l 2 M M M l

12
 

2

b o1 o2 o1
1

1 1 o2 2 2 o1

q l (3 l l )
M

12 2 A B ) l (2 A B ) l
                            (3-

1) 

Với:  2 Ai Bi
i i

1 1 1

M M M
,  A ,   B

M M M
                                                    (3-2) 

Dựa vào tỉ số  l2/l1, tra bảng ta được các tỉ số trong bảng: 

Bảng 3. Các tỉ số mômen để tính bản 

kê 4 cạnh theo sơ đồ khớp dẻo 

 l2/l1 θ A1 và B1 A2 và B2 

1,14 0,8 1,2 1 

Thay các tỉ số vào phương trình: 

2

b o1 o2 o1
1

1 1 o2 2 2 o1

2

q l (3 l l )
M

12 2 A B ) l (2 A B ) l

1,12 7,05 (3 7,05 6,15)
         1,3  T.m

12 2 1,2 1,2) 7,05 (2 0,8 1 1) 6,15

 

Vậy trị số mômen tại mép và giữa bản theo các phương là: 

1

2 1

A1 B1 2 1

A2 B2 2 1

M 1,3 Tm

M M 0,8 1,3 1,04  Tm

M M B M 1,2 1,3 1,56 Tm

M M A M 1 1,3 1,3 Tm

 

4. Tính cốt thép bản: 

1)Tính cốt thép chịu lực theo phương cạnh l1 

Giả thiết ao1 = a’o1 = 0,02 m. ho1 = h’o1 = hs – ao1 = 0,16 – 0,02 = 0,14 m. 

 

-Cốt thép chịu mômen dương: M1 = 1,3 Tm 

1
m pl2 2 2

b 01

M 1,3
0,045 0,255

R b h 14,5 10 1 0,14
   

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,045) 0,977  
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4 21
s 2

s 0

M 1,3
A 3,39 10  m

R h 0,977 280 10 0,14
 

Chọn 5Φ10 có fa = 0,785 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 20 cm.có As=3,927 cm
2
  

- Cốt thép chịu mômen âm: 

Do 
A1 B1M   M   1,56   

Giả thiết ao1 = a’o1 = 0,02 cm. ho1 = h’o1 = hs – ao1 = 0,16 -0,02 = 0,14 m. 

1
m pl2 2 2

n o1

M 1,56
0,055 0,255

R b h 14,5 10 1 0,14
   

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,055) 0,972  

4 21
s 2

s 0

M 1,56
A 4,09 10  m

R h 0,972 280 10 0,14
 

Chọn 6Φ10 có fa = 0,785 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 100/6 cm.có Aa= 4,712 cm
2
  

 

Dùng cốt mũ. Khoảng cách từ mép cốt mũ đến trục dầm là: 

o1 dl b 6,15 0,35
1,7 (m)

4 2 4 2
.  

2) Tính cốt thép chịu lực theo phương cạnh l2 

ho2 = h’o2 = ho1 – Φ10 = 0,14 – 0,01 = 0,13 m. 

- Cốt thép chịu mômen dương: M2 = 1,04 Tm 

2
m 2 2 2

b o2

M 1,04
0,042 0,255

R b h 14,5 10 1 0,13
 

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,042) 0,979  

4 22
s 2

s 0

M 1,04
A 2,92 10   m

R h 0,979 280 10 0,13
 

Chọn 4Φ10 có Aa = 3,142 cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 25 cm. 

 

- Cốt thép chịu mômen âm: 
A2 B2M   M   1,3  Tm  

1
m pl2 2 2

b 01

M 1,3
0,053 0,255

R b h 14,5 10 1 0,13
   

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,053) 0,973  
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4 21
s 2

s 0

M 1,3
A 3,67 10  m

R h 0,973 280 10 0,13
 

Chọn 5Φ10 có fa = 0,785 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 20 cm.có Aa=3,927 cm
2
  

 

- Dùng cốt mũ. Khoảng cách từ mép cốt mũ đến trục dầm là: 

o2 dl b 7,05 0,35
2 (m)

4 2 4 2
.  

 

II.  Tính toán ô sàn hành lang theo bản loại dầm 

Kích thước ô bản 8x3,6m, có tỉ số l1/l2=2,2 vậy bản làm việc theo một phương  

cạnh ngắn. 

Chiều rộng bản tính toán là 1

350 160
3600 3505( )

2 2 2 2

d b
b

b h
l l mm   

Ta có: 

Tổng tải trọng tác dụng lên ô sàn: 

q=0,94+0,1785=1,12t/m 

Nội lực trong bản: 

2 2

ax

1,12 3,505
1,72 .

8 8
m

ql
M T m  

ax

1,12 3,505
1,96(T)

2 2
m

ql
Q  

Giả thiết lớp bảo vệ ao = 2 (cm) => ho = 16- 2 = 14(cm) 

Thép chịu mô men dương: 

max

2 2 2

0

1,72
0,06 0,429

14,5 10 1 0,14
m R

b

M

R bh
 ;  0,963  

4 2max

2

1,72
4,55 10 ( )

280 10 0,963 0,14
s

s o

M
A m

R h
 

Chọn 6 10 có As = 4,71 (cm
2
) 

0 0
0 0min

0

100 100 4,71
0,336 0,1

100 14

sA

bh
 

Cốt thép theo phương cạnh dài đặt theo cấu tao là  Chọn 10 a200  
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Do chọn sơ đồ tính là dầm đơn giản nhưng vãn phải bố trí thép âm ở xung quanh 

ô bản. Chọn thép chịu mô men âm Chọn 10 a250 khoảng cách  từ  mép bản  ra mép 

mũ lấy 0,2 l với  (l là cạnh  song song với  phương bố  trí  thép ) 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt cho bản. Do bản không bố trí cốt đai do đó lực cắt hoàn 

toàn do bê tông chịu: 

ax min1,96 0,8 0,8 1,05 100 1 0,14 11,76( )m b bt oQ T Q R bh T   

Vậy bản thỏa mãn điều kiện chịu cắt. 

 

III. Tính toán ô sàn nhà vệ sinh 

Tính toán thép sàn khu vệ sinh theo sơ đồ đàn hồi .ta tính cả ô sàn to theo sơ đồ 

đàn hồi .sau đó đặt thép ở chỗ khu sàn vệ sinh theo giá tri mô men tính được 

.còn lại có thể đặt thép theo sơ đồ khớp dẻo.    

 

1. Thông số thiết kế 

1)Vật liệu:  

Bảng 4. Thông số bê tông B25. 

Rb .10
2 

(T/m
2
) 

Rbt .10
2
 

(T/m
2
) 

Eb .10
6
 

(T/m
2
) 

Hệ số 

poisson 

Trọng 

lượng 

riêng 

(T/m
3
) 

14,5 1,05 3 0,2 2,5 

Bảng 5. Thông số cốt thép sàn. 

Nhóm Cường độ chịu kéo    
Cường độ 

chịu nén Es .10
6 

(T/m
2
) 

Cốt thép 
 Rs  .10

2 

(T/m
2
) 

Rsw .10
2 

(T/m
2
) 

Rsc .10
2 

(T/m
2
) 

AII  280 225 280 21 

Hệ số diều kiện làm việc của bê tông: 2 1b  , B25 , cốt thép CI 

 => hệ số giới hạn vùng nén theo sơ đồ đàn hồi: 
0,618

0,427

R

R

  

2)Xác định tải trọng: 

Hoạt tải tính toán tác dụng lên sàn: 

      ps=0,2208T/m
2 

Tổng tải trọng tác dụng lên sàn  7,4  6,5m: 

2

s sq (g p ) (0,94 0,1794) 1,12  (T / m )  
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2. Xác định sơ đồ tính: 

 

Ta đi tính cho 1 ô bản kích thước 7,4  6,5m. Bản liên kết cứng với dầm theo các 

phương. Sơ đồ tính của bản là bản liên tục tính theo sơ đồ đàn hồi, chịu lực theo 2 

phương do có tỉ số kích thước theo 2 phương là: 7,4/6,5 = 1,15< 2. 

Theo mỗi phương của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m.Sơ đồ tính như hình vẽ. 

 

Hình 3-2. Sơ đồ tính toán 1 ô bản sàn vệ sinh. 

3. Xác định nội lực: 

Tải trọng q phân bố đều trong bản do đó momen được xác định theo công thức: 

1 1 1 2

2 2 1 2

A1 B1 1 1 2

A2 B2 2 1 2

M q l l Tm

M q l l  Tm

M M q l l Tm

M M q l l Tm

  

Bảng 6. Các tỉ số mômen để tính 

bản kê 4 cạnh theo sơ đồ đàn hồi. 

 l2/l1 1   2  1   2   

1,15 0,02 0,015 0,0461 0,0349 

Thay các tỉ số vào phương trình: 

1

2

A1 B1

A2 B2

M 0,02 1,12 7,4 6,5 1,18Tm

M 0,015 1,12 7,4 6,5 =0,8Tm

M M 0,0461 1,12 7,4 6,5 2,48 Tm

M M 0,0349 1,12 7,4 6,5 1,88Tm

  

 

4. Tính cốt thép bản: 

1)Tính cốt thép chịu lực theo phương cạnh l1 

Giả thiết ao1 = a’o1 = 0,02 m. ho1 = h’o1 = hs – ao1 = 0,16 – 0,02 = 0,14 m. 

1m 

1m 

7,4 

6,5 

M A2 

M 2 

M B2 
M A1 

M 1 

M B1 
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- Cốt thép chịu mômen dương: M1 = 1,18 Tm 

1
m R2 2 2

b 01

M 1,18
0,041 0,427

R b h 14,5 10 1 0,14
   

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,038) 0,979  

4 21
s 2

s 0

M 1,18
A 3 10  m

R h 0,979 280 10 0,14
 

Chọn 4Φ10 có fa = 0,785 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 25 cm.có As=3,142 cm
2
  

Có min

0

3,142
% 0,22% 0,05%

100 14

sA

b h
 

- Cốt thép chịu mômen âm: 

A1 B1M   M   2,48  Tm 

1
m pl2 2 2

b o1

M 2,48
0,087 0,427

R b h 14,5 10 1 0,14
   

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,087) 0,954  

4 21
s 2

s 0

M 2,48
A 6,23 10  m

R h 0,954 280 10 0,14
 

Chọn 8Φ10 có fa = 0,785 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a = 12,5 cm.có As=628,3cm
2
  

Có min

0

6,283
% 0,449% 0,05%

100 14

sA

b h
 

Dùng cốt mũ. Khoảng cách từ mép cốt mũ đến trục dầm là: 

d1 bl 6,5 0,35
1,8 (m)

4 2 4 2
.  

 

2) Tính cốt thép chịu lực theo phương cạnh l2 

ho2 = h’o2 = ho1 – Φ10 = 0,14 – 0,01 = 0,13 m. 

- Cốt thép chịu mômen dương: M2 = 0,08 Tm 

2
m 2 2 2

b o2

M 0,8
0,033 0,427

R b h 14,5 10 1 0,13
 

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,033) 0,985  
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4 22
s 2

s 0

M 0,8
A 2,23 10   m

R h 0,985 280 10 0,13
 

Chọn 3Φ10 có fa = 0,875 cm
2
.  

Khoảng cách giữa các cốt thép là: a =100/3 cm. 

Có 
min

2,356
0,18% 0,05%

100 13
 

 

- Cốt thép chịu mômen âm: 
A2 B2M   M   1,88  Tm  

2
m 2 2 2

b 02

M 1,88
0,077 0,427

R b h 14,5 10 1 0,13
 

m0,5 (1 1 2 ) 0,5 (1 1 2 0,077) 0,96  

4 2A2
s 2

s 0

M 1,88
A 5,38 10 m

R h 0,96 280 10 0,13
 

Chọn 7Φ10 có fa =  0,785cm
2
. Khoảng cách giữa các cốt thép là: a =12,5 cm. 

Có 
min

5,498
0,42% 0,05%

100 13
 

- Dùng cốt mũ. Khoảng cách từ mép cốt mũ đến trục dầm là: 

d1 bl 7,4 0,35
2 (m)

4 2 4 2



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
 

 

Trần Văn Vũ . Lớp XD1301D 

       44          

 

 



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
 

 

Trần Văn Vũ . Lớp XD1301D 

       45          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
 

 

Trần Văn Vũ . Lớp XD1301D 

       46          

Chương 4: Tính toán  cốt thép thang bộ 

I. Mặt bằng kết cầu thang tầng 5 

                  

                      

 
II. Các kích thước hình học  

Yêu cầu thiết kế: giữa chiều cao h và chiều rộng của bậc thang nên đảm bảo 2h+b=60 

 63 (cm). 
Chọn b=25 (cm), h=15(cm). 
Độ dốc của thang nằm khoảng 280đến 330 

đảm bảo độ rộng vế thang cho thoát người và đi lại  
2 bản thang 1           kích thước mặt bằng  : 1750x1200x160 
1 bản thang 2           kích thước mặt bằng  : 1000x1200x160 
2 chiếu nghỉ             kích thước                    1200x1200x80 
1 chiếu tới                kích thước                    1200x3350x80 
1 dầm chiếu tới        tiết diện                        220x250 
2 dầm chiếu nghỉ     tiết diện                        220x250 

III. Tính toán cốt thép thang   

1) Tính bản thang loại 1 

Chiều dài của bản thang theo mặt phẳng nghiêng là: 
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L2=
22 25,175,1 = 2,15(m). 

Chiều ngắn l1 =1,175(m).  
Độ dốc của thang là:  

=arctg(
1,25

1,75
) =35032’ 

sin =0,581 

cos = 0,813 

a) Sơ đồ tính bản thang :bản kê 3 cạnh   

                      

 
b) Tải trọng tác dụng lên bản thang: 

 

Cấutạo các lớp 
 

(cm) 
 

(KG/m3) 

n Kg/m2 

Đá granitô 2 2000 1,1 44 

Vữa lót 1,5 1800 1,3 35,1 

Gạch xây bậc  1800 1,1  

Bản thang 16 2500 1,1 440 

Vữa trát 1,5 1800 1,3 35,1 

Hoạt tải   1,2 300.1,2=360 

Tổng    914 

 

ě  Các tải trọng tác dụng lên bản thang là: 

gtc(đágranito)= số bậc thang(b+h)x x(bề rộng bản thang). .n=7.(25+15).2.10 -

4.1,175.2000.1,1=145 KG 

gtc(vữa lót)=7.2(b+h). (bề rộng bản thang ). .n=7.2.(25+15).1,5.10-4  

.1,175.1800.1,3=128 kg 
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gtc(v÷a trát)=1,3.( 2,15.1,175.1,5. 10-2+2,15.0,08.0,015).1800=95kg 

gtc (của bậc thang)=7.b.h(bề rộng bản thang ). .n=7.15.25.10-4.1,175.1800.1,1=339kg 
tải trọng của bản thang là: 
gtc (của bản thang)=1,1.2,15.1,175.0,16.2500=1112kg 

ě  Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản thang là: 
g=145+128+95+339+1112=1819kg 
Tổng tĩnh tải tác dụng lên bản thang theo phương vuông góc với bản thang là: 

Gt=
15,2.175,1

cos.1819
585 KG/m2 

ě Hoạt tải tác dụng theo phhương vuông góc với bản thang là: 
Pt=360.cosα=360.0,813=293kg/m2 

ě Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang là: 
585+293=878kg/m2 
c) Mô men 

Có r=l2/l1=2.15/1.175=1.65 
Tra bảng được: 
 =M2/M1=0.7 

A1=Ma1/M1=1 ; B1=Mb1/M1=1; A2=Ma2/M1=0.9 ; B2=Mb2/M1=0 
Bố trí cốt thép đều cho bản có phương trình : 
Q.l2

1.(3l2-l1)/12=(2M1 +Ma1+Mb1).l2+(2M2+Ma2+Mb2).l1 

 
2

1

878.1,175 .(3.2,15 1,175)
((2 1 0).2,15 (2.0,7 0,9 0,9).1,175).

12
M  

M1=54,17kgm  M2=37,92 ; Ma2=Mb2=48,8 ;Ma1=M1=54,17 

d) Tính toán cốt thép dọc. 

Chọn a=1,5cm, h0=14,5cm 

Ta có: 
2 2

5417
0,017 0,418

14,5.100.14,5
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2.0,017 0,991m  

25417
0,13

2800.0,991.14,5s
s o

M
A cm

R h
 

Kiểmtra hàm lượng cốt thép :  min

3,02
.100% 0,2% 0,05%

. 100.14,5
s

o

A

b h
 

Chọn thép: 6 8a200 có As=3,02 (cm2).    

Bố trí 8a200 cho phương còn lại cả phía trên và dưới  

2) Tính bản thang loại 2 

a) Sơ đồ tính 

Bản loại dầm  
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b) Tải trọng tác dụng 

Lấy như với bản thang 1 xong không nhân với hệ số cos q=997kg/m2 

c) Mô men 

 
Tải trọng quy về phân bố theo chiều dài là: q=q*3.35=3340kgm 

ě Mô men lớn nhất ở hai đầu ngàm là: 
M=ql2/12=3340*1.2/12=334kgm 

ě Mô men lớn nhất ở giữa nhịp là  
M=ql2/24=3340*1.2/24=167kgm 

 Chọn a = 2.5 cm, => ho =  - a = 16 -2.5 = 13.5 (cm) 

d) Tính thép 

ě Tính thép ở giữa ô bản  chịu mô men dương 

Ta có: 
2 2

16700
0,063 0,418

14,5.100.13,5
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2.0,063 0,967m
 

b. 

216700
0,045

2800.0,967.13,5s
s o

M
A cm

R h

 
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  min

3,02
.100% 0,2% 0,05%

. 100.13,5
s

o

A

b h
 

Chọn thép: 6 8a200 có As=3,02 (cm2).    
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 Hàm lượng cốt thép :  = 
5.13.100

02.3
.100% = 0,22%> min=0,1% 

ě Tính thép ở biên ô bản chịu mô men âm    

Ta có: 
2 2

33400
0,126 0,418

14,5.100.13,5
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2.0,126 0,932m
 

c. 

233400
0,95

2800.0,932.13,5s
s o

M
A cm

R h

 
Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  min

3,02
.100% 0,2% 0,05%

. 100.13,5
s

o

A

b h
 

Chọn thép: 6 8a200 có As=3,02 (cm2).    

 

3) Tính dầm chiếu nghỉ   

a) Chọn kích thước sơ bộ của dầm 

Chiều cao của dầm chọn sơ bộ theo công thức h=ld/md. 

md=12 20,lấy md=13,6  ; ld=3,4(m)  h =3,4/13,6=0,25 (m). 
Chọn bxh=220x250 (mm). 

b) Tải trọng tác dụng 

                                  

 
ě Trọng lượng bản thân dầm. 
gbt=1,1 2500.22,0.25,0. =165(KG/m) 

ě Tải trọng do bản thang 1 truyền vào phân bố tam giác .giá trị lớn nhất là 
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G1=
2

cclq
 =

2

15,2.878
= 944(KG/m) 

ě Tải trọng của bản thang 2 truyền vào phân bố đều trên chiều dài dầm 
G2=q2*1.2/2=997*1.2/2=598kg/m 

ě Hai giá trị lực tập trung có giá trị là: 
2

15.2
*)2.1*(

2

1
1q =566 (kg) 

        sơ đồ hình học 

 
 
Sơ đồ tính được chuyển về dầm đơn giản có nhịp 3.4 m 

 

 
ě ĐÓ đơn giản tính toán quy tải tam giác và tải tập trung về phân bố đều theo 
chiều dài của dầm 

ě Tải tam giác quy về phân bố theo chiều dài dầm là: 
2*(944*1.175)/3.4=650kg/m 

ě Tải tập trung quy về phân bố theo chiều dài dầm là: 
2*566/3.4=330kg/m 

ě Tổng tải trọng phân bố đều theo chiều dài dầm là: 
Q=165+598+650+330=1746kg/m 

ě Mô men lớn nhất : 

Mg=
8

2

1lq
=

8

4,31746 2x
=2522 (KG.m). 

ě Lực cắt lớn nhất  

 Qmax=
2

1lq
=4288(KG) 

c) Tính toán cốt thép dọc  

 Dùng thép AII 

Giả thiết a = 3 cm  ho = 25 - 3 = 22 (cm) 
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Ta có: 
2 2

174600
0,113 0,418

145.22.22
m R

ob

M

R bh
 

0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2.0,113 0,939m  

2174600
3,018

2800.0,939.22s
s o

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  min

3,08
.100% 0,63% 0,05%

. 22.22
s

o

A

b h
 

Chọn thép: 2 14 có As=3,02 (cm2).   

Cốt cấu tạo chọn 2 12. 

d) Tính toán cốt thép đai 

ě Kiểm tra điều kiện bê tông không bị phá hoại theo tiết diện nghiêng: 

  Q  k0Rnbh0 
 Qmax=4288 (KG). 
 k0Rnbh0=0,35.130. 22.22=22022(KG). 

Vậy Qmax  k0Rnbh0 dầm thoả mãn điều kiện hạn chế về lực cắt. 

ě Kiểm tra điều kiện đặt cốt đai: 

Q  k1Rkbh0  
Qmax=4288 (KG). 
k1Rkbh0 =0,6.10..22.22=2904  (KG). 

Qmax> k0Rnbh0  phải tính cốt đai cho dầm. 

Giả thiết dùng thép đai là 8(fđ=0,503cm2), hai nhánh n=2. 

Utt= 2

0
2.

8...

Q

bh
RfnR

kdad

=532(cm); Umax=
4288

22.22.10.5,15.1 22

0

Q

bhRk =37(cm).Uct  
150

2/h
 

=125(mm).vậy chọn đai 8a100 
 
Chương 5 : tính toán móng 

IV. Số liệu địa chất   

     

STT 
lớp đất 

Bề dày lớp 
đất (m) 

Độ sâu đáy 
lớp (m) 

Các đặc trưng cơ bản Mô tả lớp đất 

1 6 6 N=13.8, 0 Set,sét pha dẻo cứng 

2 10 16 N=18  Sét nửa cứng 

3 18 34 N=6.8, 0 Sét,sét pha dẻo chảy đến dẻo mềm 

4 15 49 N=24.6, Cát mịn chặt vừa 
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5 >50  N=100, Cát,cát cuội sỏi trạng thái rất chặt 

 

V. Giải pháp nền và móng. 

1) Đặc điểm thiết kế 
Công trình đươc đặt trên nền đất yếu xen giữa các công trình đã có sẵn xung quanh. 
Yêu cầu về thiết kế móng là phải chịu được tải trọng lớn và chịu kháng chấn. Độ lún 
cho phép phải bé và hạn chế lún lệch của công trình. 
Hiện nay,có các giải pháp móng thông dụng là móng nông (móng đơn, móng băng, 
móng bè), móng cọc (móng cọc đóng, móng cọc ép) và móng cọc khoan nhồi . 
Phương pháp móng nông tỏ ra không phù hợp với nhà cao tầng có mặt bằng bé, tải 
trọng lớn và chịu kháng chấn. Nếu sử dụng móng bè thì việc tính toán còn rất phức tạp 
và kết quả tính toán có độ tin cậy không cao. 
 Với công trình xây chen yêu cầu thi công không gây chấn động thì móng cọc đóng 
cũng là phương án không phù hợp. 
Như vậy , còn hai phương án móng cọc ép và móng cọc khoan nhồi là có thể sử dụng 
hợp lý. Để lựa trọn hai giải pháp móng này, ta tiến hành so sánh hai phương án móng. 
2)  So sánh phương án móng 

a)  Phương án móng cọc ép: 

* Ưu điểm: 
- Không gây chấn động mạnh do đó thích hợp với công trình xây chen. 
- Dễ thi công, nhất là với đất sét và á sét mềm. Các thiết bị công nghệ phổ biến. 
- Giá thành rẻ hơn so với phương án cọc khoan nhồi. 
* Nhược điểm : 
- Tiết diện cọc nhỏ do đó sức chịu tải của cọc không lớn, với công trình cao tầng nền 
đất yếu, nội lực ở chân cột lớn do đó số lượng cọc sẽ lớn. 
- Từ việc phân tích các lớp địa chất ta thấy rằng chiều sâu của lớp đất tốt (lớp sỏi) nằm 
ở độ sâu 49m. Nếu đặt móng cọc nên lớp đất thứ 4 (lớp cát mịn đến trung, chặt vừa 
chiều dày 15m ), cọc làm việc bằng ma sát là chủ yếu, thì độ tin cậy của móng sẽ thấp 
hơn khi yêu cầu kết cấu móng của công trình cao. Còn nếu đưa cọc đến lớp cuội sỏi 
,chặt thì ép cọc qua lớp cát mịn chặt dày 15m là khó khăn.  

b) Phương án móng cọc khoan nhồi  

*  Ưu điểm : 

- Có thể khoan đến độ sâu lớn cắm sâu vào lớp cuội sỏi  
- Kích thước cọc lớn, sức chịu tải của cọc rất lớn, chịu tải trọng chấn động tốt độ lún 
bé, đảm bảo yêu cầu cao của kết cấu móng. Sử dụng phù hợp với các loại đất yếu  
- Không gây chấn động trong quá trình thi công. 

*  Nhược điểm : 

- Thi công phức tạp, cần phải có thiết bị chuyên dùng như máy khoan, các thiết bị kiểm 
tra. 
- Giá thành tương đối cao. Yêu cầu về trình độ thi công cọc khoan nhồi.  
c) Lựa chọn 

 Qua sự phân tích so sánh, ta thấy rằng phương án kết cấu móng cọc khoan nhồi là 
hợp lý hơn cả. Đảm bảo về yêu cầu có thể thi công được; đảm bảo về chất lượng của 
móng và khả năng chịu tải, nhất là chịu chấn động của kết cấu móng. Thoả mãn yêu 
cầu về độ biến dạng của hệ kết cấu, độ lún nhỏ. Vậy chọn phương án kết cấu móng là 
móng cọc khoan nhồi . 
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 Đối với mỗi loại cột biên hay cột giữa , ta chọn tư bảng tổ hợp ra nội lực chân cột 
lớn nhất để tính. Cột trục B-2 có lực dọc chân cột lớn nhất là 962t, do đó sử dụng 2 cọc 
nhồi đường kính 1,0 m . Cột trục A-2 có lực dọc chân cột  là 518 t ,tính thêm tải trọng 

do sàn tầng 1 là 536t sử dụng cọc nhồi đường kính 1,0 m . 

 Các cọc nhồi đều được hạ vào tầng cuội sỏi với độ sâu 3 m . 

VI. Tính toán cốt thép móng  

1) Tính toán móng cọc C1 trục a-2  

a) Sức chịu tải của cọc có đường kính 1,0 m   

xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn 

 Sức chịu tải của cọc về phương diện đất nền   

Qs = u . K2 . (N1 . l1 + N2 . l2 + N3 . l3 + N4 . l4 + N5 . l5 + N6 . l6 + N7 . l7 ) =  

 3,14 . 0,1 . (  13,8 . 6 + 10.18 + 15 . 24,6 + 18 . 6,8 +  100 . 3 )  331t 

Qc = FNK
n1

 = 12 . 100 . 0,785  942 t 

Khả năng chịu tải của cọc về phương diện đất nền là : 

P® = 
32

Q

25,1

Q
cs  = 

331 942

1,5 2
 = 692 t 

 Sức chịu tải của cọc về phương diện vật liệu   

Sử dụng bê tông B25 , cốt thép nhóm AII sử dụng 9 25 bố trí quanh chu vi.  

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định theo công thức: 

              PvL = .(m1.m2.Rb.Ab + Rs.As)   

Trong đó:       : Hệ số uốn dọc, với mãng đài thấp  = 1. 

 Rb,Rs  : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông và cốt thép 

m1   : Hệ số điều kiện làm việc. Đối với cọc BTCT được nhồi theo 

phương thẳng đứng  th× : m1 = 0,85 . 

 m2  : Hệ số điều kiện làm việc kể đến ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc. 

phương pháp thi công cọc, cọc đổ bê tông trong huyền phù sét Bentonit nên m2 = 

0,7 

Ab : diện tÝch mặt cắt ngang của cọc : Ab =0,785m² 

As : diện tích cốt thép cọc: As = 44,18cm² 

 Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc là: 

PVL = 0,85.0,7.1450.0,785 + 28000.0,004418 = 800,9 (T ) 

Vậy:  sức chịu tải của cọc đơn là : 

Pc = min(P® , Pvl) = P® = 692t 
b) Tính toán kiểm tra móng cọc   

 Bố trí nhóm cọc trong đài   

cọc  có lực dọc lớn nhất lấy từ tổ hợp (5+6+9) có : 

Nmax = 518 t ,kể  thêm cả trọng lượng tầng 1 là 536t ;MMAX=35796 kgm 
Sử dụng cọc có đường kính 1,0 m có sức chịu tải Pc = 692t , lựa chọn sơ bộ số cọc theo 
công thức : 
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n = 
c

max

P

N
 .1,2= 

518

692
 .1,2= 0,89  chọn 1 cọc cho đài . 

 Kiểm tra chiều sâu đài cọc   

Theo quan niệm tính toán móng cọc đài thấp , lực cắt tác dụng vào đài do lớp đất trên 
đáy dài tiếp thu vậy chiều sâu đài phải đủ để chịu lực cắt . Theo cách bố trí đài trên 
hình vẽ ta kiểm tra lực cắt theo phương ngang. 

Q.max = 12,5 t lấy từ tổ hợp (5+7+9) . 

Điều kiện để chiều sâu đài đủ để tiếp thu lực cắt là: h  0,7tg(45 - 
2

)
d

b.

Q
 

 góc ma sát trong của đất   =12,30  

Lớp đất trên cùng là sét pha dẻo cứng 1,7 t/m3  
 

h  0,7tg(45 - 
2

)
d

b.

Q
 = 0,7 . tg(45-12,3/2) . 

12,5

1,7.2,2
 = 1,03 m 

Chiều sâu đáy đài so với mặt dất tư nhiên  là 1,4 m > 0,7m  chiều sâu đáy đài đủ để 
tiếp thu lực cắt . 

 Kiểm tra sức chịu tải của cọc   

Kiểm tra với cặp nội lực Nmax = 518 t , M = 35,796 tm,  tổ hợp (5+6+9) 

Lực dọc lớn nhất tác dụng lên một cọc là: Pmax = 
n

lbhN tb ...
 

Trong đó : 

tb : trọng lượng riêng trung bình lớp đất phủ mặt đài và bê tông móng bằng 2,5 t/m3 
h : chiều sâu đáy đài lấy từ mặt dất tự nhiên , h = 2,0 m 
b : bề rộng đài , b = 2,2 m 
l : chiều dài đài , l = 2,2 m 
n : số cọc trong một đài , n = 1 

Pmax = 
518 2,5.2.2,2.2,2

1
 = 542,2 t 

Pmax < Pđ=692  vậy cọc đủ khả năng chịu tải .  

c) Tính toán kiểm tra đài cọc   

Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng: Kẻ các đường xiên 45o từ mép cột xuống đài 
ta thấy chúng không cắt các cọc nhồi do đó không phải kiểm tra chọc thủng cho đài . 

 Cấu tạo giằng đài. 

Chọn kích thước tiết diện giằng đài là 0.5x1m. Cao trình mặt trên của giằng bằng với 

cao trình của mặt đài. 

 Tính toán cốt thép cho đài móng. 

Sơ đồ tính thép:  
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móng m-1

1 - 1

-0.60

-2,00

0,00

 

 

 Tính cốt thép ở mặt trên và mặt dưới của đài : đài được coi như ngàm vào cột và cọc 

song ở trường hợp này đài chỉ gồm một cọc và phía trên là một cột  nên mặt trên  và 

dưới của đài chỉ chịu tải trọng là phản lực của đất nền .phản lực này là không đáng kể 

do đó cốt thép phía trên và dưới của đài được đặt theo cấu tạo . 

 Chỉ tính cốt thép mặt dưới của đài chịu giá trị mô men từ chân cột truyền xuống .giá 

trị mô men tính ở cốt đáy đài là: 

 M=M0+Q0.hm+N0.e .với cột có đường kính 1m thì các giá trị  nội lực chân cột là : 

M0= 35,796 tm, Q0= -12,9 t,  N0=518t,   

M=35,796+12,9.2+518.0,378= 257,4tm 

 Diện tích cốt thép tính toán:  
2

2257400.10
75,6 ( )

0.9. . 0,9.135.2800o a

M
F cm

h R
  

Chọn 14 28 có Fa =86,2 (cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép a=120 (mm).  

Cốt thép theo phương dọc nhà  đặt:14 20 a=120mm. Thép lớp trên đặt  14a200. còn 

lại đặt 14a200  để tránh co ngót cho bê tông . 

d) Kiểm tra cường độ đất nền dưới mũi cọc   

Móng cọc được coi như một móng khối quy ước .móng  khối quy ước  được xác định  
như sau: 
+ chiều sâu chôn móng bằng độ sâu mũi cọc  
+ kích thước đáy khối móng quy ước bằng  
Fqư=Lqư.Bqư .Lqu và Bqu được xác định dựa tuỳ theo đó là cọc chống hay ma sát . 

Lqu=L1+2L.tg  

Bqu=B1+2L.tg  
L là chiều dài tính từ đáy lớp đất thứ ba đến mũi cọc L=18m 

4

tb  . với tb= 4=300 
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tb : góc ma sát trong trung bình của các lớp đất 
Vậy các kích thước của móng khối qui ước là : 

Lqu = 1+ 2.18 . tg(
4

30
) = 5,74 m 

Bq­= Lq­=5,74m 
L1,B1:khoảng cách giữa hai hàng cọc ngoài cùng .vì ở đây chỉ có một cọc nên lấy bằng 
đường kính cọc khoan nhồi  
Sơ đồ móng khối quy ước cho ở hình vẽ : 
Sức chịu tải của đất nền dưới mủi cọc  theo Terzaghi là : 

Pu = s bN  + sq tbhNq + sccNc 
Trong đó : 

s  , sq : các hệ số hình dạng dùng cho móng đơn chiều dài hữu hạn 

s  = 0,5 - 0,1
Lqu

Bqu
 = 0,5 - 0,1 . 

5,74

5,74
 = 0,4 

sq = 1 

: trọng lượng riêng của lớp đất dưới cùng , = 1,9 t/m3 

tb : trọng lượng riêng trung bình của các lớp đất phía trên đáy móng , tb = 1,82 t/m3 

N Nq , Nc : tra bảng theo  của lớp đất dưới cùng 

 = 450  N  = 297 , Nq = 135  

lớp dưới cùng là tầng cuội sỏi  c = 0  không cần tra bảng hệ số Nc 

Vậysức chịu tải của đất nền là : 

R = 
5,2

p
u  = 

0,4.1,9.5,74.297 1,82.52.135

2,5
 = 5629t/m2 

Tải trọng mà đất nền phảI chịu là(tại vị trí đý móng quy ước): 

Nqu=N0+Nmqu= N0+ tb . hmBqu.Lqu 
Mqu=M 
N0 là lực nén tại chân cột N0=518t, M0 là mô men tại tiết diện chân cột M0=35,796tm 
M=M0+Q0. hm+ N0.e 
Q0=12,9t lực cắt tại tiết diện chân cột  
ứng suất dưới đáy móng quy ước là:  

Ptb = 
Fqu

Nqu
= 

LquBqu

N

.
 + tb . hm  

Trong đó : 

tb : trọng lượng riêng trung bình của bê tông móng và đất phía trên đáy móng qui ước 

lấy tb = 2 t/m3 

Ptb = 
518

5,74.5,74
 + 2. 50 = 115,7  t/m2 

Pmax=
Fqu

Nqu
+

W

Mqu

¦
=115,7+

2

35,796 12,9.52 518.0,378

5,74.52

6

=116t/m2 

Ptb << R và Pmax<1,2R  đất nền đủ khả năng chịu tải  . 

e) kiểm tra lún của móng cọc (trạng thái giới hạn 2) 

Kiểm tra lún theo hai công thức sau: S<Sgh và S Sgh 
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độ lún của móng có thể tính theo phương pháp đàn hồi vì dưới đáy móng khối quy ước 

chỉ có một lớp đất: S = 
E

)1(pb 2

 

 

b:bề rộng của đay móng khối quy ước ;E mô đun biến dạng của lớp đất dưới 

đáy khối móng quy ước qc,  qc có thể tra bang theo chỉ số spt_N: 

Lớp 5 :N=100 qc=200 

là hệ số phụ thuộc vào loại đất   E05=1,5.200=300kg/cm2=3000t/m2 

: hệ số hình dạng tra bảng phụ thuộc vào tỉ số 
l

b
 , với b = 5,6    l = 5,6   = 0,99 

 

 xác định áp lực gây lún pgl : pgl = 
LquBqu

N

..15,1

0 =
518

1,15.5,74.5,74
=13,67/m2 

Độ lún của móng khối qui ước là S = 
213,67.5,74.0,99(1 0,3 )

3000
 = 0,023 m = 2,3cm < Sgh 

2) tính toán móng cọc trục B-2  

a) Sức chịu tải của cọc  

 Sức chịu tải của cọc về phương diện đất nền   

Theo Meyerhof , sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn bao gồm hai thành 
phần : lực ma sát quanh cọc Qs và lực chống mũi cọc Qc . 

Qs = 
i2ii

NKlu  

Trong đó : 
li : chiều dài đoạn cọc trong lớp đất thứ i 

ui : chu vi đoạn cọc trong lớp đất thứ i . Với cọc tròn đường kính 1 m   ui = const = 
3,14  

iN  : Kết quả xuyên tiêu chuẩn trung bình của lớp đất i . 
K2 : Hệ số kể đến ma sát quanh cọc lấy bằng 0,1 t/m2 đối với cọc nhồi . 

Qc = FNK
n1

 

Trong F : diện tích mũi cọc , với cọc đường kính 1 m   F = 0,785 m2 

n
N : Kết quả xuyên tiêu chuẩn của lớp đất mà mũi cọc chống vào . 

K1 : Hệ số kể đến lực chống mũi cọc lấy bằng 12 t/m2 đối với cọc nhồi . 
Vậy , theo kết quả xuyên tiêu chuẩn , ta có : 
Qs = u . K2 . (N1 . l1 + N2 . l2 + N3 . l3 + N4 . l4 + N5 . l5 + N6 . l6 + N7 . l7 ) =  

3,14 . 0,1 . (  13,8 . 6 + 10.18 + 15 . 24,6 + 18 . 6,8 +  100 . 3 )  331t 

Qc = FNK
n1

 = 12 . 100 . 0,785  942t 

Khả năng chịu tải của cọc về phương diện đất nền là : 

P® = 
32

Q

25,1

Q
cs  = 

331 942

1,5 2
 = 692 t 

 Sức chịu tải của cọc về phương diện  

 Vật liệu   

Sử dụng bê tông B25 , cốt thép nhóm AII sử dụng 925 bố trí quanh chu vi . 

Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc được xác định theo công thức: 
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              PvL = .(m1.m2.Rb.Ab + Rs.As)   

Trong đó:       : Hệ số uốn dọc, với mãng đài thấp  = 1. 

 Rb,Rs  : Cường độ chịu nén tính toán của bê tông và cốt thép 

m1   : Hệ số điều kiện làm việc. Đối với cọc BTCT được nhồi theo 

phương thẳng đứng  th× : m1 = 0,85 . 

 m2  : Hệ số điều kiện làm việc kể đến ảnh hưởng của phương pháp thi công cọc. 

phương pháp thi công cọc, cọc đổ bê tông trong huyền phù sét Bentonit nên m2 = 

0,7 

Ab : diện tÝch mặt cắt ngang của cọc : Ab =0,785m² 

As : diện tích cốt thép cọc: As = 44,18cm² 

 Vậy sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc là: 

PVL = 0,85.0,7.1450.0,785 + 28000.0,004418 = 800,9 (T ) 

Vậy sức chịu tải của cọc đơn là : 
Pc = min(P® , Pvl) = P® = 692 t 
b)  Tính toán kiểm tra móng cọc   

 Bố trí nhóm cọc trong đài         

Cột có lực dọc lớn nhất lấy từ tổ hợp (5+6+8) có : 

Nmax = 962 t , M. = -92,608 tm , 
Sử dụng cọc có đường kính 1,2 m có sức chịu tải Pc = 692 t , lựa chọn sơ bộ số cọc theo 
công thức : 

n = max .1,2
c

N

P
 = 

962
.1,2

692
 = 1,7  chọn 2 cọc cho đài . 

Bố trí hệ cọc như hình vẽ : 

 Kiểm tra chiều sâu đài cọc   

Theo quan niệm tính toán móng cọc đài thấp , lực cắt tác dụng vào đài do lớp đất trên 
đáy dài tiếp thu vậy chiều sâu đài phải đủ để chịu lực cắt . Theo cách bố trí đài trên 
hình vẽ ta kiểm tra lực cắt theo phương ngang 
Q.max = 26,4 t  
Điều kiện để chiều sâu đài đủ để tiếp thu lực cắt là : 

h  0,7tg(450 - 
2

)
d

b.

Q
 

  góc ma sát trong của đất   =12,30  

Lớp đất trên cùng là sét pha dẻo cứng  1,70 t/m3  

h  0,7tg(45 - 
2

)
d

b.

Q
 = 0,7 . tg(45-

2

 12,3
) . 

26,4

1,70.1,6
 = 1,04 m 

Chọn chiều sâu đáy đài so với mặt dất tư nhiên  là 1,4 m   

 Kiểm tra sức chịu tải của cọc   

Kiểm tra với cặp nội lực Nmax = 962 t , tổ hợp (5+6+8) 

Lực dọc lớn nhất tác dụng lên một cọc là : 
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Pmax = 
n

lbhN tb ...
 

Trong đó : 
tb : trọng lượng riêng trung bình lớp đất phủ mặt đài và bê tông móng bằng 2,5 t/m3 
h : chiều sâu đáy đài lấy từ mặt dất tự nhiên , h = 2.0 m 
b : bề rộng đài , b = 2 m 
l : chiều dài đài , l = 3,8 m 
n : số cọc trong một đài , n = 2 

Pmax = 
962 2,5.2.2.3,8

2
 = 500t 

Pmax =503t < Pđ =692t  vậy cọc đủ khả năng chịu tải . 

c)  Tính toán kiểm tra đài cọc  

 tính toán chọc thủng:đài có thể bị chọc thủng do cột hay do cọc 

 tính cột chọc thủng:cột choc thung đài khi ứng suất tiếp lớn và bê tông trong đài 
không đủ chịu lực cắt điều này rất khó xảy ra vì bê tông chịu được lực cắt rất lớn  
cọc chọc thủng đài:từ mép cột kẻ các đường 450 cọc nằm trong phạm vi của hai đường 
kẻ vậy không phải kiểm tra cọc chọc thủng đài.     

 Tính toán cốt thép  

Sơ đồ tính thép: 

móng m-2

2 - 2

-0.60

-2,00

0,00

 

 tính cốt thép ở mặt trên và mặt dưới của đài : đài được coi như ngàm vào cột và cọc 

song ở trường hợp này đài chỉ gồm một cọc và phía trên là một cột  nên mặt trên  và 

dưới của đài chỉ chịu tải trọng là phản lực của đất nền .phản lực này là không đáng kể 

do đó cốt thép phía trên và dưới của đài được đặt theo cấu tạo . 

 Chỉ tính cốt thép mặt dưới của đài chịu giá trị mô men từ chân cột truyền xuống .giá 

trị mô men tính ở cốt đáy đài là: 
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M=M0+Q0.hm+N0.e .với cột có đường kính 1,0m thì các giá trị  nội lực chân cột là : 

M0=92,608 tm; Q0=26,4 t; N0=962 t 

 M=92,608+26,4.2+962.0,492=618,1 tm 

 Diện tích cốt thép tính toán:  
2

2

0

618100.10
181,8( )

0.9. . 0.9.135.2800s

M
F cm

h R
  

Chọn 20 36 có Fa =203,54 (cm2). Khoảng cách giữa các cốt thép a=120 (mm).  

Cốt thép theo phương dọc nhà  đặt:2036  a=120mm 

Thép lớp trên đặt  14a200. còn lại đặt 14a200  để tránh co ngót cho bê tông. 

 

d) Kiểm tra cường độ đất nền dưới mũi cọc   

Móng cọc được coi như một móng khối quy ước móng  khối quy ước  được xác định  
như sau: 
+ chiều sâu chôn móng bằng độ sâu mũi cọc  
+ kích thước đáy khối móng quy ước bằng  
Fqư=Lqư.Bqư .Lqu và Bqu được xác định dựa tuỳ theo đó là cọc chống hay ma sát . 

Lqu=L1+2L.tg  

Bqu=B1+2L.tg  
L là chiều dài tính từ đáy lớp đất thứ ba đến mũi cọc L=18m 

4

tb  . với tb= 4=300 

tb : góc ma sát trong trung bình của các lớp đất. Vậy các kích thước của móng khối 

qui ước là : Lqu = 1,2 + 2.18 . tg(
4

30
) = 6 m. Bq­= Lq­=6m. L1,B1:kho¶ng cách giữa 

hai hàng cọc ngoài cùng =3m.Sơ đồ móng khối quy ước cho ở hình vẽ : 
2.5.Tính toán kiểm tra đài cọc:  

Kiểm tra đài móng theo điều kiện tháp đâm thủng:  

(Theo giáo trình BTCT2 ‚Cấu kiện bê tông cốt thép phần cấu kiện nhà cửa‛). 

Cần kiểm tra khả năng đâm thủng qua mép trong(so với vị trí cột) của các cọc đặt gần 
cột theo công thức: 

kocc RhChCbP ..).().( 1221  

Trong đó : 

P- Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy tháp 

đâm thủng, P = P1+ P2  = 500t. 

bc,hc - kích thước tiết diện dải cột: 0,6x0,9m. 

Rk = 105T/m2 cường độ chịu kéo tính toán của bêtông. 

ho - chiều cao hữu ích của đài, ho = 1,65m( lớp bê tông bảo vệ 5cm, chiều sâu 

chôn cọc  vào đài là 10cm). 

C1,C2: khoảng cách trên mặt bằng từ mép cột đến mép của đáy tháp đâm thủng 

trên. Ta có C1 = 0,39 
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C2 = 0,25 

α1, α2: các hệ số tính theo công thức: 

2

1

0
11 15,1

C

h
  

Ta có: 

C1 , C2 < 0,5.ho = 0,5.1,65 = 0,855(m) 

Ta lấy C1 = C2 = 0,5ho để tính khí đó 1 = 2 = 3,35 

692( ) 3,35.(0,22 0,825) 3,35.(0,5 0,825) .1,65.105 1375,52( )dt cdtP T P T  

Thoả mãn điều kiện. 

Tương tự cho cọc 2 có kích thước tiết diện dải cột: 0,6x0,9m. 

 Cũng thoả mãn điều kiện trên. 

Tính toán cường độ trên thiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Điều kiện về cường độ được viết như sau:  

ko RhbQ ...  

Trong đó: 

Q – tổng phản lực các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng  

Q= 500(T). 

b – bề rộng của đài, b=320cm. 

Ta có C = 0,39m < 0,5.ho nên C = 0,5.ho 

ho – chiều cao hữu ích của tiết diện đang xét, ho =165cm. 

 -  hệ số không thứ nguyên. 

565,1217,017,0 2

2

C

h
 

Thay các giá trị vào công thức: 

Q   . b. ho. Rk=1,565.3,2.1,65.105 =1209,9(T). 

Điều kiện thoả mãn. 

 
f) kiểm tra lún của móng cọc (trạng thái giới hạn 2)  

Kiểm tra lún theo hai công thức sau: S<Sgh và S Sgh 
độ lún của móng có thể tính theo phương pháp đàn hồi vì dưới đáy móng khối quy ước 

chỉ có một lớp đất: S = 
E

)1(pb 2

.trong đó:  

 

=0,3 ; b: bề rộng của đay móng khối quy ước ;E mô đun biến dạng của lớp đất dưới 

đáy khối móng quy ước qc,  qc có thể tra bang theo chỉ số spt_N: 
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Lớp 5 :N=100  qc=200 

là hệ số phụ thuộc vào loại đất   E05=1,5.200=300kg/cm2=3000t/m2 

: hệ số hình dạng tra bảng phụ thuộc vào tỉ số 
l

b
 , với b = 6; l = 6   = 0,99 

 

 xác định áp lực gây lún pgl : 

pgl = 
LquBqu

N

..15,1

0 =
962

1,15.6.6
=23,2t/m2 

Độ lún của móng khối qui ước là S = 
223,2.6.0,99(1 0,3 )

3000
 = 0,042 m = 4,2cm < Sgh = 8 

cm .  
 

 

 
 
 
 

Phần III 

45%  

GiảI pháp Thi công 
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Chương i: đặc điểm công trình và điều kiện thi công 

I.  đặc điểm  công trình   

 Công trình ‚nhµ ở cán bộ công nhân viên các ban trực thuộc trung ương đảng ‛  được 

xây dựng trên diện tích 2500m2 đất quy hoạch , thuộc xã cổ nhuế, huyện từ liêm Hà Nội.          
 Gồm :  

 đất xây dựng nhà ở: 1074m2.  

 đất làm đường ,vỉa hè: 962m2 

 Diện tích xây dựng: 677m2 

 Diện tích sàn xây dựng: 6770m2 

 Chiều cao công trình: 43,7m 

 Công trình gồm 2 đơn nguyên, có chung tầng 1 cao 5,4 m dùng làm khu vực kinh doanh 

tổng hợp, chổ để xe đạp  xe máy,và tầng 11 cao 3,6 m dùng làm phòng sinh hoạt cộng đồng. 

Còn lại mỗi đơn nguyên gồm 9 tầng mỗi tầng cao 3,5m và có 3 căn hộ để ở, 1 thang máy và 

một thang bộ riêng biệt, bố trí ở hai bên nhà theo phương ngắn. 

 Lưới cột 6x7,4m với 3 cột giữa có kích thước 60x90cm,từ tầng 6 đến tầng 11 cột giữa có 

kích thước 50x70cm .cột biên kích thước 50x70, từ tầng 6 đến tầng 10 cột biên có kích thước 

là 40x50cm . kích thước dầm chính là 35x70cm theo phương ngang nhà và 250x600 theo 

phương dọc nhà  ,dầm phụ  22x40 cm  ,dầm tầng mái biên là  35x40cm và dầm giữa là  

35x80cm . 

 Sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối dày 18cm , giao thông là 2 thang máy và 2 thang bộ 

,chiều dày vách 25cm đổ liền khối với khung sàn.  

 Cốt  +0,00 cao hơn cốt tự  nhiên 0,6m .đài móng cao 1,4 m ,giằng cao 1,0 m , cốt mặt đài  -

1,20m  cốt đáy đài  -3,0m. 

II.  điều kiện thi công    

1) ĐÞa điểm xây dựng    
 Công trình mặt chính hướng về phía nam , bốn bên giáp với đường quy hoạch. Đường quy 

hoạch rộng 10 m ,cách cổng 20m ,các đường còn lại rộng 3,5 m  ,vị trí này rất thuận tiện cho 

giao thông ,vận chuyển vật liệu ,máy móc.phía bắc giáp với nhà ở công ty nhập khẩu sách báo 

và cách công trình đó 12 m ,vì vậy thi công phải tránh gây ra tiếng  ồn và chấn động mạnh 

,còn  hai bên Đông- Tây đều có các dải cây để chống bụi , chống ồn . 

2) ĐÆc điểm địa chất điạ chất thuỷ văn công trình   
Số liệu địa chất có được từ việc khoan khảo sát tại công trường và thí nghiệm trong phòng kết 

hợp với các số liệu xuyên tĩnh.Địa chất thuỷ văn:  công trình được xây dựng thuộc khu vực 
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phát triển đô thị phía bắc Hà Nội gần sông Hồng . Mực nước ngầm tương đối ổn định ở độ sâu 

5m , nước ít ăn mòn. 

3) ĐiÒu kiện vốn vật tư              
 Vốn đầu tư được cấp theo từng giai đoạn thi công công trình . 

 Vật tư được cung cấp liên tục đầy đủ phụ thuộc vào giai đoạn thi công  

 Bê tông cọc và đài cọc dùng bê tông B25 là bê tông thương phẩm của công ty Vinaconex. 

 Bê tông dầm, sàn, cột  dùng bê tông thương phẩm B25 của công ty Vinaconex. 

 Thép  sử dụng thép Thái Nguyên loại I đảm bảo yêu cầu và có chứng nhận chất lượng của 

nhà máy. 

 Dùng xi măng Hoàng Thạch PC40 có chứng nhận chất lượng của nhà máy. 

 Gạch lát, gạch lá nem dùng sản phẩm của công ty Hữu Hưng. 

 Khung Nhôm, cửa kính Singapo. 
 Điện dùng cho công trình gồm điện lấy từ mạng lưới điện thành phố và từ máy phát dự trữ 

phòng sự cố. Điện được sử dụng để chạy máy, thi công và phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên. 

 Nước dùng cho sản xuất và sinh hoạt được lấy từ mạng lưới cấp nước thành phố. 

 Nhân lực  được xem là đủ đáp ứng theo yêu cầu của tiến độ thi công. 

 Máy móc thi công gồm:  

 Một máy đào đất. 

 Một cẩu bánh xích. 

 Một cần trục tháp. 

 Xe vận chuyển đất. 

 xe chở bê tông  

 bơm bê tông 

 máy trộn vữa tại công trường  

 Đầm dùi, đầm bàn, máy bơm nước ngầm 

 máy hàn  

III. trình tự thi công    
- Công trình được thi công theo trình tự những hạng mục sau:  

- Giai đoạn 1:  thi công phần ngầm gồm các việc  xử lý nền móng, thi công cọc khoan 

nhồi. 

- Giai đoạn 2 : thi công phần móng  đài cọc, giằng móng. 

- Giai đoạn 3 : thi công phần thân gồm: thi công khung, sàn, cầu thang. 

- Giai đoạn 4 : Hoàn thiện phần thân  xây, trát, quét vôi, lắp cửa, .. 

- Giai đoạn 5 : thi công phần phụ trợ  cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ, trồng 

cây, .. 

 

CHƯƠNG II: thi  công phần ngầm 
 

i. thi công cọc khoan nhồi    

1) ưu nhược điểm của cọc khoan nhồi   
 Ưu điểm:   

- Chế tạo cọc tại  chỗ nên bớt được khâu vận chuyển, bốc xếp 

- Cọc có chiều dài tuỳ ý mà không phải nối do đó tránh phức tạp 

- Có thể sử dụng ở lớp đất có nhiều địa tầng khác nhau, có thể đưa cọc xuống rất sâu kể 

cả vào trong tầng đất cứng như tầng đá gốc 

- Sức chịu tải của cọc lớn nên giảm bớt số lượng cọc cần thi công do đó giảm bớt thời 

gian thi công, giảm bớt kích thước đài cọc 
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- ít gây ảnh hưởng tới các công trình lân cận, nên đặc biệt thuận lợi khi thi công trong 

thành phố 

 Nhược điểm:nhược điểm lớn nhất của cọc khoan nhồi là rất khó kiểm soát được chất 

lượng của cọc    

2) Phương án thi công đào đất 

a) PA1:  Thi công cọc nhồi trước trên mặt đất tự nhiên sau đó tiến hành đào 

đất. 
 Ưu điểm :  

- Vận chuyển đất và thi công cọc khoan nhồi dễ dàng. Di chuyển thiết bị thi công thuận 

tiện. 

- Công tác thoát nước thải, nước mưa dễ dàng. 
 Nhược điểm:   

Khoan đất , thi công cọc nhồi khó khăn. Chiều sâu hố khoan lớn. 

b) PA2 : Đào đất toàn bộ tới cao trình đáy đài, sau đó thi công cọc khoan nhồi. 

 Ưu điểm:   

- Đất được đào trước khi thi công cọc, do đó cơ giới hoá phần lớn công việc đào đất, tốc 

độ đào được nâng cao , thời gian thi công đất giảm 

- Khi đổ bê tông cọc, dễ khống chế cao trình đổ bê tông, dễ kiểm tra chất lượng bê tông 

đầu cọc. 

- Khi thi công đài móng, giằng móng thì mặt bằng thi công tương đối rộng rãi. 

 Nhược điểm:   

- Quá trình thi công cọc nhồi gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị thi công.  

- Phải làm đường tạm cho máy thi công lên xuống hố móng. 

- Đòi hỏi có hệ thống thoát nước  tốt. 

- Khối lượng đất đào lớn . 

 Phương án 2 khó được áp dụng do việc di chuyển thiết bị khó khăn, mặt khác làm 

đườngcho xe cơ giới vận chuyển đất gặp nhiều trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do vậy 

lựa chọn phương án 1- thi công cọc nhồi sau đó tiến hành đào đất. 

3) Lựa chọn phương án thi công cọc khoan nhồi   

a) Phương pháp thi công dùng ống vách   
Với phương pháp này ta phải đóng ống vách đến độ sâu thiết kế (53 m) và đảm bảo việc rút 

ống chống lên được. Việc đưa ống và rút ống qua các lớp địa chất không dễ nhất là qua các 

lớp cát nên việc hạ ống vách phải tính đến công suất của máy đồng thời thi công phức tạp, giá 

thành cao; thời gian kéo dài do phải mất thời gian hạ ống vách và thu hồi ống vách 

b) Phương pháp thi công bằng guồng xoắn   
Phương pháp này tạo lỗ bằng cách dùng cần có ren  xoắn khoan xuông đất. Đất được đưa lên 

nhờ vào các ren đó. Với phương pháp này việc đưa đất cát và sỏi lên không thuận tiện mà tầng 

cát trên thực tế lại sâu nên không sử dụng phương án này 

c) Phương pháp thi công phản tuần hoàn  
Theo phương pháp này máy đào sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch Bentonite được 

bơm xuống để giữ thành hố đào, mùn khoan và dung dịch được máy bơm và máy nén khí đẩy 

lên từ hố khoan đưa vào bể lắng. Lọc tách dung dịch Bentonite cho quay lại và mùn khoan ướt 

được bơm vào xe téc và vận chuyển ra khỏi công tường.  

ưu điểm của phương pháp này là thi công đơn giản và giá thành rẻ. 

Nhược điểm là thi công chậm, chất lượng của hố khoan không cao và nếu khoan trong các lớp 

đất như vùng đá, vùng đất sét...thì sẽ gặp khó khăn, nếu không phá vụn được tảng đất đá thì sẽ 

không đẩy đất đá lên được. 

Như vậy phương pháp này chỉ phù hợp với các loại nền đất bùn hoặc cát pha sét. Các hố khoan 

không sâu và yêu cầu chất lượng không cao. 



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
 

 

Trần Văn Vũ . Lớp XD1301D 

       67          

d) Phương pháp thi công gầu xoay và dung dịch Bentonite giữ vách   
- Phương phàp này lấy đất lên bằng gầu xoay được gắn trên cần của máy khoan. Gầu có 

răng cắt đất và nắp để đổ đất ra ngoài. Dùng ống vách bằng thép được hạ xuống bằng máy 

rung tới độ sâu 6m để giữ thành. sau đó vách được giữ bằng dung dịch vữa sét Bentonite. 

- Khi tới độ sâu thiết kế, tiến hành thổi rửa đáy hố khoan bằng phương pháp  Bơm 

ngược, thổi khí nén. Độ sạch của đáy hố được kiểm tra bằng hàm lượng cát trong dung dịch 
Bentonite. Lượng mùn còn sót lại được lấy ra nốt khi đổ bê tông theo phương pháp vữa dâng. 

Đối với phương pháp này Bentonite được tận dụng lại thông qua máy lọc tới 5-6 lần 

- Phương pháp này khắc phục được các nhược điểm của phương pháp thổi rửa là thi công 

nhanh hơn, chất lượng hố khoan đảm bảo hơn, thích hợp được cả trong nền đất sét và cát to. 
Tuy nhiên, do giữ vách bằng dung dịch Bentonite nên vẫn không kiểm soát hết chất lượng của 

thành hố khoan.Có thể sử dụng phương pháp này với các loại đất sét, các loại đất cát và sỏi, 

nếu gặp đá mồ côi thì  dùng khoan phá. 

e) Lựa chọn phương án   
Dựa vào cấu tạo các lớp đất nền , công nghệ thi công , ưu nhược điểm và mức độ ứng dụng các 

phương pháp trên  

chọn phương pháp gầu xoay và dung dịch Bentonite giữ  vách     

4. Các bước thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp thi công ” gầu xoay 

và dung dịch Bentonite giữ vách ”   

Quy trình thi công cọc nhồi : 

_ công tác chuẩn bị 

_ Định vị tim cọc và đài cọc .  

_ Hạ ống vách . 

_ Khoan tạo lỗ . 

_ Lắp đặt cốt thép . 

_ Thổi rửa đáy hố khoan . 

_ Đổ bê tông . 

_ Rút ống vách . 

_ Kiểm tra chất lượng cọc  

a) công tác chuẩn bị      
 chẩn bị Bê tông  

Bê tông thương phẩm B25 ,độ sụt 18  1.5 cm. bê tông phải đổ ngay sau khi trộn 1 giờ đối với 

mùa hè ,thêm 30 phút đối với mùa đông .Tại công trường, mỗi xe bê tông thương phẩm đểu 

phải kiểm tra chất lượng. Mỗi một cọc phải lấy 3 tổ hợp mẫu để kiểm tra cường độ  một tổ hợp 

ở mũi cọc, một tổ hợp ở giữa thân cọc và một tổ hợp ở đầu cọc. mỗi tổ hợp lấy 3 mẫu thử. Vậy 

mỗi cọc nhồi phải có ít nhất 9 mẫu để kiểm tra cường độ. 

 chẩn bị Cốt thép  

Cốt thép được gia công, buộc, dựng thành từng lồng; các lồng được nối với nhau bằng nối 

buộc .Sai số cho phép khi chế tạo lồng thép được quy định như sau : 

 Sai số cho phép (mm) 

Cự  ly giữa các cốt chủ 

Cự ly cốt đai 

Đường kính lồng thép 

Độ dài lồng thép 

 10 

 20 

 10 

 50 

 Dung dịch Bentônite  

 Dung dịch Bentônite có tác dụng: Hình thành một lớp vỏ mỏng bằng dung dịch trên bề mặt 

lỗ đã đào để có thể chịu được áp lực nước tĩnh đề chống lở thành hố đào 

 Yêu càu với dung dịch bentonite: 

+ Hàm lượng cát nhỏ hơn 5% 
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+ Dung trọng 1.02-1.05 

+ độ nhớt :35 sc 

+ PH= 9-12 

 Tỉ lệ pha Bentonite khoảng 4%, 30-50 KG Bentonite trong 1m3 nước 

 

b) ĐÞnh vị tim cọc   
 Từ mặt bằng định định vị móng cọc của thiết lập hệ thống định vị gồm các trục chính, trục 

cơ bản, trục dọc, trục ngang  và điểm dóng gửi vào các công trình lân cận hoặc đóng các cọc 

mốc bằng cọc thép nằm ngoài phạm vi thi công. 

 Từ hệ thống trục định vị đã lập, dùng máy kinh vĩ ngắm theo hai phương X,Y của công 

trình để xác định hai trục theo hai phương của tim cọc. Dùng dây mực kẻ theo hai phương này 

và giao điểm của chúng là vị trí tim cọc. 

c) Hạ ống vách  
 ống vách bằng thép dài 6 m, đường kính trong bằng đường kính cọc  được đặt ở phần trên 

miệng hố khoan nhô lên khỏi mặt đất một khoảng 0,6 m. ống vách có nhiệm vụ định vị, dẫn 

hướng cho máy khoan,Giữ ổn định cho bề mặt hố khoan đảm bảo không bị sập thành phía trên 

của lỗ khoan.Ngoài ra ống vách còn làm sàn đỡ tạm thời và thao tác buộc, nối, lắp dựng và 

tháo dỡ ống đổ bê tông. 

 ống vách được thu hồi lại sau khi đổ bê tông cọc nhồi xong. 

 Phương pháp hạ ống : sử dụng máy khoan với gàu có lắp thêm đai sắt để mở rộng đường 

kính, khoan sẵn một lỗ đến độ sâu của ống vách. Sử dụng cần cẩu đưa ống vách vào vị trí, hạ 

ống xuống đúng cao trình thiết kế. Sau đó chèn chặt ống vách bằng đất sét và nem chặt, cố 

định không cho ống vách dịch chuyển trong quá trình khoan. 

d) Khoan tạo lỗ   
 Quá trình này được thực hiện sau khi đặt xong ống vách tạm.  Khi khoan đến lớp sét, sét 

cứng nên dùng đầu khoan guồng xoắn ruột gà.Khoan lớp cát, nên dùng gầu thùng.Khoan vào 

hòn, đá mồ côi thường dùng mìn phá, kết hợp với khoan đá. 

 Trong quá trình khoan, dung dịch bentonite luôn được đổ đầy vào lỗ khoan. Sau mỗi lần 

lấy đất ra khỏi lòng hố khoan, bentonite phải được đổ đầy vào trong để chiếm chỗ.Hai hố 

khoan ở cạnh nhau phải khoan cách nhau ít nhất 24h kể từ khi kết thúc đổ BT cọc trước đó để 

khỏi ảnh hưởng đến bê tông cọc trước 

 Mức bentonite phảI lớn hơn mực nước ngầm 2m .không nên lớn quá vì dung dịch sẽ bị rò rỉ 

ra ngoài . 

 Kiểm tra hố khoan  

 Khi khoan, chiều sâu hố khoan có thể được ước tính thông qua cuộn cáp hoặc chiều dài cần 

khoan. Để chính xác có  thể dùng quả dọi đáy bằng đường kính khoảng 5cm buộc vào đầu 

thước dây thả xuống đáy để đo và kiểm tra chiều sâu hố đào và cao trình bê rông trong quá 

trình đổ. 

 Sau khi khoan xong khoảng 30 phút tiến hành kiểm tra độ sạch của mùn khoan , khi lớp 

mùn khoan ở đáy hố khoan nhỏ hơn 10cm thì mới  hạ lồng cốt thép. 

  Hố khoan còn phải Kiểm tra về  độ thẳng đứng và đường kính lỗ cọc. 

e) Hạ cốt thép  
 Dùng cẩu hạ đứng từng lồng cốt thép xuống một. Lồng thép được treo tạm thời trên miệng 

ống vách bằng cách ngáng qua các đai tăng cường buộc sẵn, cách đầu trên lồng thép khoảng 

1,0m. Dùng cẩu đưa lồng tiếp theo tới nối với lồng dưới rồi tiếp tục hạ xuống. Trường hợp cốt 

thép không dài hết chiều dài cọc cần phải chống lực đẩy nối cốt thép khi đổ bê tông bằng cách 

hàn 3 thanh thép hình I 120 vào vách ống để cố định lồng thép. 

 Cốt thép được giữ đúng ở vị trí đài móng nhờ 4 thanh thép  18 đặt cách đều theo chu vi 

lồng thép. Đầu dưới được liên kết với thép chủ, đầu trên được hàn vào thành ống vách, bốn 

thanh thép này được cắt rời khỏi ống vách khi công tác đổ bê tông kết thúc. 
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 Lớp bảo vệ của khung cốt thép: khoảng cách từ mép ngoài cốt thép đến ống chống phải lớn 

hơn hai lần đường kính cốt liệu lớn nhất .lớp bảo vệ được làm bằng thép dẹt rộng 5cm ,dài 40-

50 mm ,trên một mặt bố trí từ 4-6 cái .khoảng cách bố trí dọc theo chièu dài cột là từ 3-6 m 

.nếu cự li gần quá thì dễ bị mắc đá to ,còn nếu xa quá thì không đảm bảo  

                 

 

                                          

 

con kê thép
 

Chú ý: 

 để tránh biến dạng thì các lồng thép chỉ được xếp chồng lên nhau là 2 tầng  

 vị trí nối hai lồng thép thì cốt đai buôc sau cho thuận tiện  

 dùng loại thép có đường kính lớn uốn thành các vòng tròn ,sau đó hàn cốt chủ vào xung 

quanh mé ngoài của vòng thép ,rồi buộc khung cốt  thép .khoảng cách giữa các vòng từ 2-3m 

 độ dài của khung cốt thép phụ thuộc vào thiết bị ,không gian hiện trường …song không dài 

quá vì lồng thép dễ bị biến dạng .thường bằng 8m 

 Biện pháp phòng ngừa  khung cốt thép bị biến dạng khi bốc xếp vận chuyển 

 Bố trí hai móc cẩu trở lên 
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 Cho các dầm chống  vào bên trong lồng thép khi cẩu lắp ,vận chuyển .khi lắp buộc thì tháo 

bỏ các dầm chống này ra                                                                 

f)  xử lý cặn đáy hố khoan  
 Sau khi lắp ống đổ bê tông xong ta đo lại chiều sâu đáy hố khoan, nếu lớp lắng này lớn hơn 

10 cm so với khi kết thúc khoan thì phải tiến hành xử lý cặn 

 Dùng ngay ống đổ bê tông làm ống xử lý cặn lắng. Sau khi lắp xong ống đổ bê tông ta lắp 

đầu thổi rửa lên đầu trên của ống đổ bê tông. Đầu thổi rửa có hai cửa  một cửa nối với ống dẫn 

 150 để thu hồi dung dịch Bentônite và bùn đất từ đáy lỗ khoan về thiết bị lọc dung dịch, một 

cửa khác được thả ống khí nén đường kính 45, ống này dài bằng 80% chiều dài cọc. Khí nén 

ra khỏi ống 45 quay lại thoát lên trên ống đổ tạo thành một áp lực hút ở đáy ống đổ đưa dung 

dịch Bentônite và bùn đất theo ống đổ bê tông đến máy lọc. Trong quá trình thổi rửa phải liên 

tục cấp bù dung dịch Bentônite cho cọc để đảm bảo chiều cao của dung dịch Bentonite trong 

hố khoan luôn cao hơn mực nước ngầm tại vị trí hố khoan là 2.0 m  

g) đổ bê tông 
 Thu hồi ống thổi khí, thay vào đó là lắp ống đổ bê tông. Tháo ống thu hồi dung dịch 

bentonite và lắp ống thu dung dịch bentonite trào ra do đổ bê tông  

 ống đổ bê tông có đường kính 25 cm, làm thành từng đoạn dài 3 m; một số đoạn có chiều 

dài 2 m; 1,5 m; 1 m; để có thể lắp ráp tổ hợp tuỳ thuộc vào chiều sâu hố đào. ống đổ bê tông 

được nối bằng ren kín. ống đổ sẽ được treo trên miệng ống vách qua giá đỡ.  

 ống đổ bê tông phảI  cách đáy hố khoan 20  30 cm để tránh tắc ống. 

 Bê tông phảI đổ hết trong vòng 1 giờ sau khi trộn xong  

 Tốc độ đổ bê tông khoảng 0.6m3/1 phhút  

 ống dẫn phảI luôn cắm sâu vào trong bê tông 2m để cho cặn bần luôn luôn ờ trên mặt .nếu 

ống dẫn ở nông quá thì trọng lượng bê tông sẽ đè chìm phần cặn bẩn phía trên xuống .cũng 

không nên cắm ống dẫn vào trong bê tông sâu quá 9m vì bê tông sẽ khó chảy ra  

 thường xuyên đo độ cao của bê tông dâng lên để quyết định nhấc ống dẫn lên .thiết bị đo là 

dây đo có buộc 1 quả dọi .tay người có thể cảm nhận được khi quả dọi chạm vào lớp cốt liệu 

thô của bê tông  

                                  

dây đo

q
u

¶
 d

ọ
i t

h
ép

điểm 0 của

dây đo

                         
 khối lương bê tông đổ vượt khoảng 10-20% .với loại cọc có ống chống thì khối lượng bê 

tông đổ vượt nhỏ hơn  

 Để tránh hiện tượng tắc ống khi chờ bê tông thì  nâng lên hạ xuống ống đổ bê tông trong hố 

khoan nhưng phải đảm bảo đầu ống luôn ngập trong bê tông. 

 Quá trình đổ bê tông được khống chế trong vòng 4 giờ. Nếu bê tông cọc cuối cùng thấp hơn 

cao trình thiết kế phải tiến hành nối cọc. Kết thúc đổ bê tông thì ống đổ được rút ra khỏi cọc 
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5.Kiểm tra thi công  cọc khoan nhồi 
Một số dạng khuyết tật xuất hiện trong cọc khoan nhồi : 

 

Dạng khuyết tật  Nguyên nhân  

Tiết diện cọc đột ngột mở rộng  Sập vách  

Mùn khoan tích tụ dưới mũi cọc  Hố khoan chưa được làm sạch  

Bê tông rời  Bê tông có độ sụt qúa thấp  

Bê tông không lọt ra phạm vi lồng thép  Hàm lượng thép quá cao 

 

a) Kiểm tra trong quá trình  thi công 
 Kiểm tra dung dịch bentonite 

Dung dịch bentonite dùng trong thi công cọc khoan nhồi phảI đạt được các chỉ tiêu sau : 

 Hàm lượng cát <5% 

 Dung trọng      1.02-1.05 

 độ nhớt             35 sc 

b) độ PH               9-12 
 Kiểm tra kích thước hố khoan  

 Hố khoan phải đủ độ sâu  

 đúng đường kính  

 Kiểm tra bê tông trước khi đổ  

 độ sụt  

 Cường độ  

 Cốt liệu thô 

c) Kiểm tra sau thi công 
 Kiểm tra khả năng chịu tảI của cọc bằng phương pháp nén tĩnh 

 Khoan lấy mẫu: xác định cường độ và độ liên tục của cọc  

– Quan sát bằng thiết bị vô tuyến :khoan lỗ dọc thân cọc rồi hạ thiết bị came-ra xuống để 

quan sát thành hố khoan  

 Phương pháp siêu âm :(là phương pháp có độ tin cậy cao nhất) 

  Bằng phương pháp này có thể xác định và kiểm tra được : 

 độ thẳng đứng của cọc  

 đường kính lỗ cọc  

 Khuyết tật có trong cọc  

 Cường độ bê tông  

 Nguyên tắc: 

 Khoan lỗ cọc và đưa bộ phát siêu âm xuống phía dưới .sóng siêu âm sẽ đập vào thành lỗ 

,căn cứ vào thời gian tiếp nhận lại phản xạ của sóng siêu âm để xác định cự li tới thành lỗ  

 Thiết bị gồm : 
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tời kéo

bộ phát tín 

hiệu 

bộ thu tín 

hiệu 

bộ ghi ác quy

ống vách

giá đỡ

 

 

6.  Kỹ thuật thi công cọc khoan nhồi   

a) Sơ đồ khoan cọc. 
Do yêu cầu không gây chấn động ảnh hưởng tới bê tông cọc trong thời gian bê tông ninh kết 

nên tuân theo nguyên tắc sau: không được phép khoan cọc khác trong phạm vi 3 lần đường 

kính cọc trong 5 ngày  

b) Tính toán thi công cọc khoan nhồi. 
 Tính thời gian thi công cho 1 cọc   

 Lắp mũi khoan , di chuyển máy:   30 phút. 

 Thời gian hạ ống vách :Trước khi hạ ống vách ta phải đào mồi   5,4 m , mất ( 
30’ đến 45’ ). 

 Hạ ống vách và điều chỉnh   ( 15’ đến 30’ ). 

 Sau khi hạ ống vách ta tiến hành khoan sâu xuống 53 m kể từ mặt đất tự 
nhiên. Theo ‚ Định mức dự toán xây dựng cơ bản ‚. Khoan lỗ có D = 1,2 m hao 
phí 0,024 ca/1m. 

 Chiều dài khoan sau khi đặt ống vách   53 - 5,4 = 47,6 m. 

 Thời gian cần thiết   47,6  0,024 = 1,14 ca = 9,12 h =547 phút 

 Thời gian làm sạch hố khoan:   15 phút. 

 Thời gian hạ lồng cốt thép:  Lấy thời gian điều chỉnh, nối 5 lồng cốt thép là 
150 phút. 

 Thời gian lắp ống đổ bê tông:   45 phút đến 60 phút. 

 Thời gian thổi rửa lần 2:   30 phút . 

 Thời gian đổ bê tông:   Tốc độ đổ   0,6 m3 / phút 
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Thể tích bê tông cọc: cọc 1m :  50,75 .3,14. 1 2/ 4 = 39,8m.3  
  Thời gian đổ cọc 1m là 39,8/0.6 =67 phút Ngoài ra còn kể đến thời gian chuẩn bị, cắt ống 

dẫn, do vậy lấy thời gian đổ bê tông là 100 phút với cọc 1m , rút ống vách   20 phút . 

Vậy thời gian thi công 1 cọc(cọc 1m) là:  T = 30 + 30+15 + 547 + 15 + 150 + 45 + 30 + 

100 + 20 = 982 phút. Do quá trình thi công có nhiều công việc xen kẽ , thời gian  gián đoạn, 

chờ đợi, vận chuyển. Vì vậy trong 1 ngày chỉ tiến hành làm xong 1 cọc. 

 Xác định lượng vật liệu cho 1 cọc  

 Bê tông :    cọc 1,m :39,8m3. 

 Cốt thép: Do cọc chịu uốn nên cốt thép đặt 2/3 chiều dài cọc , đặt 3 lồng mỗi 
lồng 11,7m .tổng khối lượng là:m1=[12(0,0252/4).3,14.7,8.11,7].3=(1,6t).1/3 

chiều dài cọc còn lại giảm nửa cót thép , đặt 2  lồng dài 9,5 m  gồm 9  25.khối 
lượng cốt thép là :     m2 = 9 . (0,0252/4). 3,14.7.8.  9,5.2 = 0,651(T) 

 Khối lượng thép đai cho 1 cọc (  12 a 200) : 

m3=0,0122/4.3,14.(2.3,14.1,2/2). 20

5075

.7,8  = 0,84 T 
 Tổng khối lượng thép cọc D=1m là:   m = 1,6+0,651+0,84=3,1T 

 Lượng đất khoan cho 1 cọc   V = Kt Vđất = 1 .50,75.3,14.1,22 /4 = 48,6 m3 

 Khối lượng Bentonite:  Theo định mức khối lượng dung dịch Bentonite cho 1 
m3 dung dịch là 39,26 kg/m3 . Trong quá trình khoan, dung dịch Bentonite luôn 
luôn đầy hố khoan nên lượng Bentonite cần thiết là:   
39,26 l d2/4 = 0,3926.(3,14.50,75.1,22/4) = 19  (T) 

7) Chọn máy thi công, xác định nhân công thi công 1 cọc   
Độ sâu hố khoan so với mặt bằng thi công (cốt 0.00 m) là -52 m, cọc có đường kính 1m.  

a) Máy khoan: 
Chọn máy khoan ED - 4000 của hãng Nippon Sharyo (Nhật), có những đặc kỹ thuật cơ bản 

sau: 

 

Đặc trưng Máy ED-4000 

- Chiều dài giá (m) 

- Đường kính lỗ khoan (mm) 

- Chiều sâu khoan (m) 

- Tốc độ quay của máy (vòng/phút) 

- M«men quay (KN.m) 

- Trọng lượng máy (T) 

- áp lực lên đất (kG/cm2) 

19.89 

500-1200 

53 

3.5 

4.4 - 5.2 

23.23 

0.73 

 

b) Chọn cần cẩu 

 Theo ‚định mức dự toán xây dựng cơ bản‛ để thi công 1 tấn thép cọc nhồi mất 
0,12 ca máy của cần cẩu loại 25 tấn , ta chọn cần cẩu bánh xích  TL-25EO 
c) Chọn ôtô vận chuyển đổ bêtông 
Mã hiệu KAMAZ - 5511 có các thông số kỹ thuật như sau : 
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Dung tích 

thùng 

trộn 

(m3) 

 

 

¤ tô cơ sở 

Dung tích 

thùng  

nước (m3) 

Công 

suất 

động cơ 

(W) 

Tốc độ 

quay thùng 

trộn 

(v/phót) 

Độ cao 

đổ phối 

liệu vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê tông 

ra 

(mm/phót) 

Trọng 

lượng 

bê tông ra 

(tÊn) 

5 KAMAZ-5511 0.75 40 9-14.5 3.62 10 21.85 

 

Kích thước giới hạn :   Dài 7.38 m ;  Rộng 2.5 m ;  Cao 3.4 m 

Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông : 

 áp dụng công thức :            n = 

Q

V

L

S
Tmax ( )

 
Trong đó :         n : Số xe vận chuyển. 

                         V : Thể tích bê tông mỗi xe ; V=5m3  

                         L : Đoạn đường vận chuyển ; L=10 km 

                         S : Tốc độ xe ; S =30 35 km ; 

                         T : Thời gian gián đoạn ; T=5 phút 

                         Q : Năng suất máy bơm ;  Q=90 m3/h. 

                               n = 
)

60

5

35

10
(

5

90

 = 6.64 xe. Chọn 7 xe để phục vụ công tác đổ bê tông. 

 Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông cọc là : 

 Đối với cọc 1 m:  39,8/5 =8 chuyến. Vậy cần bố trí 7 xe chở bê tông, chạy 
8chuyến là đủ bê tông để đổ một cọc d = 1m 
d) Chọn máy xúc đất 
1 Để xúc đất đổ lên thùng xe vận chuyển đất khi khoan lỗ cọc, ta dùng máy xúc gầu nghịch 

dẫn động thuỷ lực loại  EO-3322B1, có các thông số kỹ thuật sau: 

Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

Dung tích gầu         (q)     m
3
 0.5 

Bán kính nâng gầu   ® m 7. 

Chiều cao nâng gầu ( h) m 4.8 

Chiều sâu hố đào     (H) m 4.2 

Trọng lượng máy       (t) m 14.5 

Chu kỳ              (t ck ) Giây 17 

Khoảng cách tâm mép bánh xe(a) m 2.81 

 Bề rộng xe                ( b) m 2.7 

 Chiều cao xe             a m 3.84 

 

 Xác định nhân công phục vụ thi công 1 cọc   

Theo định mức dự toán XDCB ( lấy 80% định mức) , số nhân công phục vụ cho 1 m3 bê tông 

cọc bao gồm các công việc:   Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép , lắp đặt ống đổ bê 

tông, giữ và nâng dần ống đổ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Nhân công bậc 3,5 / 7   0,4 công/ m3. 

Vbt = 39,8 m3  Số công đổ bê tông cọc là :  cọc 1m   39,8 . 0,4 = 15,92 (công) 

Tổng hợp thiết bị thi công   

1 Máy khoan đất   ED - 4000      

1 Bể chứa dung dịch Bentonite 

1 Cần trục TL - 25OE             

1 Máy thuỷ bình                                
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1 Gầu làm sạch  8500.                   

1 Máy bơm hút dung dịch Bentonite 

1 ống vách    1000.            - 

1 Thước đo sâu     

1 Máy kinh vĩ  

1 Bể chứa nước 
e) Máy nén khí 

1 Máy trộn dung dịch Bentonite 

1 Gầu khoan    850.  

1 ống đổ bê tông. 

1 Máy hàn. 
1 « tô đổ đát 

 

    

 

III.thi công đất 

1) thi công đào đất 
 

  

 

 Mặt đất tự nhiên nằm ở cốt - 0,60 

 Cốt đáy đài - 2,60, cốt mặt đài  -1,20 

 Cốt sàn tầng 1  + 0,00 

 Cốt đáy giằng -2,60 

 Bê tông lót dày 10cm 

 Vậy phải đào đến độ sâu -2,70m. 

 Móng nằm trong lớp sét dẻo cứng, tra bảng ta được hệ số mái dốc là   0,5. 
 Phương án đào đất:Đào đất bằng máy toàn bộ tới cao trình đáy giằng ( cũng là cao trình đáy 

đài ) sau đó đào thủ công để sửa  những vị trí gần cọc máy không đào dược vì sợ va chạm với 

cọc làm ảnh hưởng đến chất lượng cọc          

a) Tính khối lượng phần đất đào bằng máy 

 Kích thước đáy phần này chính là miệng phần thủ công  a b = 19 x46,5m 

 Kích thước phần miệng hố móng  ( sâu 2,1 m)  

 c d = 22,1x48,6 m .Khối lượng đất  đào là:   

            V = )()()()( dbcadcba h/ 6 

                = )6,485,46).(1,2219()6,48.1,22()5,46.19( .2,1/6= 

                = 2404 m
3
 

 phần cọc chiếm chỗ:   31.1,8.3,14/4 =47,4 m3 

 tổng khối lượng đất đào:   vm = 2404 – 47,4 = 2356,6 m3  
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b) Tính khối lượng đất đào thủ công   
lấy bằng 10% đào đát bằng máy    vthc  = 236 m3 

 

2) Biện pháp kỹ thuật  

a) Chọn máy đào đất    
Chọn máy đào đất có số hiệu EO - 3323  có các thông số kỹ thuật như sau:  

 Dung tích gầu  q = 0,63 m3. 

 Bán kính đào lớn nhất  Rmax = 7,5 m. 

 Chiều cao đổ   h = 4,7 m. 

 Chiều sâu đào lớn nhất  H = 4,5 m. 

 Chu kỳ làm việc tck = 16,5 (s) 
b) Tính năng suất máy đào   

 N = q.n.kd.

1

k t ktg   (m
3/h) 

Trong đó :          

+ q:Dung tích gầu ; q = 0,63  (m3) 

+ Kd   Hệ số đầy gầu ; kd = 1,1 

+ kt    Hệ số tơi của đất ; kt = 1,2 

+ ktg  Hệ số sử dụng thời gian ; ktg = 0,75 

+ n-Số chu kỳ đào trong 1 giờ   n = 3600/Tck 

+ Tck = tck.Kvt.Kquay = 16,5.1,1.1 = 18,2  (s) 

+ Kvt  - Hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất; Kvt = 1,1 

+ Kquay  -Hệ số phụ thuộc góc quay cần với. Kquay= 1 

  n = 218

3600

,  = 197  (lÇn/h) 

 N = 0,63.197.1 21

11

,

,

0,75 = 85,3  (m3/h)   

 Năng suất máy đào 1 ca (8h)   Nca = 8.85,3 = 682,4(m3/ca) 

 Sử dụng một máy đào thì thời gian làm việc   
4

4,682

0,2360

N

V

(ngày) 
c) phương án  đào đất   

  Có hai phương án đào đất :đào dọc và đào ngang  
+ đào dọc: máy đào đến đâu lùi đến đó và đổ đất sang hai bên áp dụng khi chiều rộng hố đào 

từ 1.5-1.9 lần bán kính đào lớn nhất . 

+ đào ngang :trục phần quay có gàu vuông góc với trục tiến của máy  ,chỉ  nên áp dụng trong 

trường hợp san mặt bằng khai thác các mỏ than lộ thiênvì khoang đào rộng  

  Chọn phương án đào dọc :Máy đứng trên cao đưa gầu xuống dưới hố móng 
đào đất. Khi đất đầy gầu  quay gầu từ vị trí đào đến vị trí đổ là ô tô đứng bên 
cạnh.ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng suất máy đào là tiết kiệm  
từng giây trong thời gian chuyển gµu từ vị trí đào đến vị trí đổ _Bán kính đào đất 
chọn bằng 0.6-0.7 của bán kính đào tối đa.  
  

3)  thi công lấp đất hố móng  
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a) Tính toán khối lượng đất lấp  

 Lượng đất chuyển đi   Vchuyển =  Vmóng + Vgiằng 
+ Vmãng = 12.1,4.2,2.2,2+3.1,4.2,4.2,4+4.7.6.1,4 = 340 (m3) 

+ Vgi»ng = 100.0,5.1,4 = 70 (m3)  

 VchuyÓn = 340+70 = 410 (m3) 

– Lượng đất lấp   VlÊp = V®µo -  VchuyÓn = 2357-  410 = 1947(m3) 

b) Chọn xe chuyển đất 

 Chọn xe IFA để chuyển đất có thể tích thùng V = 6(m3) 
+ Thêi gian mét chuyÕn   T = Tbèc + T®i + T®æ + TvÒ  

+ Tbốc -  Thời gian đổ đất lên xe, Tbốc = 6(ph) 

+ Tđi ; Tvề -  Thời gian đi và về, giả thiết bãi đổ cách công trình 15km, vận tốc xe chạy trung 

bình 30 km/h, có T®i = TvÒ = 
)(30

30

60.15
ph

 

+ Tđổ -  Thời gian đổ đất, Tđổ = 5 (ph) 

 T = 6 + 30 + 30 + 5 = 71 (ph) 

1 xe trong một ca sẽ thực hiện được : 

chuyến. 

 

 

tức là  vận chuyển được :  5.6*6*0.8 = 26,8 (m3)  

Số ca xe cần thiết trong để vận chuyển hết số đất là :  
73

8.26

1947

 ( ca xe) .Chọn đội xe gồm  

20 xe chia ra 2 ca/1ngày (1ca/10 xe)để vận chuyển đất trong 4 ngày. 

 
 IV. thi công đài và giằng móng  

1) giác đài cọc và phá bê tông đầu cọc   

a) Giác đài cọc   

 Trước khi thi công phần móng, người thi công phải kết hợp với người đo đạc trải vị trí công 
trình trong bản vẽ ra hiện trường xây dựng. Trên bản vẽ thi công tổng mặt bằng phải có lưới đo 
đạc và xác định đầy đủ toạ độ của từng hạng mục công trình. Bên cạnh đó phải ghi rõ cách xác 
định lưới ô toạ độ, dựa vào vật chuẩn sẵn có, dựa vào mốc quốc gia hay mốc dẫn suất, cách 
chuyển mốc vào địa điểm xây dựng. 

 Trải lưới ô trên bản vẽ thành lưới ô trên mặt hiện trường và toạ độ của góc nhà để giác 
móng. 

 Khi giác móng cần dùng những cọc gỗ đóng sâu cách mép đào 2m. Trên các cọc, đóng 
miếng gỗ có chiều dày 20mm, rộng 150mm, dài hơn kích thước móng phải đào 400mm. Đóng 
đinh ghi dấu trục của móng và hai mép móng; sau đó đóng 2 đinh vào hai mép đào đã kể đến 
mái dốc. Dụng cụ này có tên là ngựa đánh dấu trục móng. 

 Căng dây thép (d=1mm) nối các đường mép đào. Lấy vôi bột rắc lên dây thép căng mép 
móng này làm cữ đào. 

 Phần đào bằng máy cũng lấy vôi bột  đánh để dấu vị trí đào. 
b) Phá bê tông đầu cọc   

 Bê tông đầu cọc được phá bỏ 1 đoạn dài 1,0 m. sử dụng các dụng cụ như máy phá bê tông, 
tròng, đục...  

 Phần đầu cọc sau khi đập bỏ phải cao hơn cốt đáy đài là 20 cm. 
 

2) Tính toán khối lượng bê tông  

a) Khối lượng bê tông lót. 

4,5
71

8,0.8.60..60

T

kT
n tca



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
 

 

Trần Văn Vũ . Lớp XD1301D 

       78          

 Đài móng ĐM1  (12 đài) :  VĐM1=1,6x1,6x0,1x12=3,07 m3 

 Đài móng ĐM2  (3 đài) :   VĐM2=2x3,8x0,1x3=2,28 m3 

 Đài móng v¸ch_lâi  (4 đài)  : VĐM4 =5,8x6,3x0,1x4=14,616 m3 

 giằng mãng:Vlgm=(5.2*10+3.6*14+30)*0.5*0.1=6.62 m3 
=> Tổng khối lượng bê tông lót: Vlót =3,07+2,28+14,616+6,62= 26,586m3 

b) Khối lượng bê tông đài +giằng móng: 

 Đài móng ĐM1  (12 đài) :  VĐM1=1.6*1.6*1.4*12=43 m3 

  Đài móng ĐM2  (3 đài) : VĐM3=2*3,8*1.4*3=31,92 m3 

 Đài móng vách_lõi  (4 đài) : VĐM4 =5.8*6.3*1.4*4=205 m3 

 Giằng móng : Vgiằng=0.5*1*(5.2*10+3.6*14+30) =66.2 m3 
 Tổng khối lượng bê tông : 

  Vbª tông =43+31,92+205+66.2=346,14 m3 

 

3)     Biện pháp kỹ thuật thi công : 

Khối lượng bê tông lót móng không lớn lắm, mặt khác mác bê tông lót chỉ yêu cầu M100 do 

vậy chọn phương án trộn bê tông bằng máy trộn ngay tại công trường là kinh tế hơn cả. 

a) Chọn máy trộn: 

 bê tông quả lê có mã hiệu SB -  16V có các thông số kỹ thuật sau:  
+ Dung tích hình học  500 lít 

+ Dung tích xuất liệu  330 lít 

+ Tần số quay  n = 18 vòng/phVận tốc nâng máng   0,25 m/s 

+ Công suất động cơ  Ne =4 kW 

+ Các kích thước giới hạn  LxBxH = 2,55 . 2,02 . 2,85 m. 

+ Trọng lượng  1,9 tấn  

b) Tính năng suất của máy:  

 N = Vsx. Kxl. nck. Ktg 

Trong đó:  

 Vsx là dung tích sản xuất của thùng trộn = 330 lít 

 Kxl = 0,65 là hệ số xuất liệu. 

 nck là số mẻ trộn trong 1 giờ. 

 nck = 3600/tck 

 tck = t®ævµo + ttrén + t®æra = 20 + 120 + 15 = 155 (s) 

 nck = 3600/155 = 24 (s) 

 Ktg = 0,75 là hệ số sử dụng thời gian. 

+ Vậy  N = 0,33.0,65.24.0,75.8 = 30,888 m3/ca 

+ Thời gian phải trộn hết số bê tông lót móng  

+ t = 26/30,888 = 0.8 (ca) 

+ Thi công bê tông lót móng được tiến hành theo dây chuyền, nối tiếp công tác phá vỡ 

đầu cọc nên khối lượng bê tông trong mỗi phân khu tương đối nhỏ. Vì thế, có thể thi công 

bằng thủ công. Vận chuyển bê tông từ trạm trộn tới vị trí đổ bê tông lót móng bằng xe cút kít.  

4) công tác ván khuôn móng  

a) Các yêu cầu kỹ thuật   

Cốp pha  móng  dùng ván khuôn thép tổ hợp của hoà phát chế tạo   

b) tổ hợp cốp pha   

đài cao 1,4 m nên chọn cốp pha dài 1,5 m để tổ hợp  

kích thước đài  1.6x1.6x1,4 và 2.4x2.4x1.4 giằng: 0,5x1,0 

với đài 1.6x1.6: cạnh đài không giằng dùng 2 tấm ván khuôn góc nối 50x50, 4tấm ván phẳng 

300 và 2 tấm ván phẳng 200 .cạnh có giằng móng  dùng  2ván góc trong 150x150,4  ván 

phẳng 200 
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với đài 2.4x2.4x1.4:cạnh không giằng dùng 8 ván phẳng 300 ,2 góc nối 50x50. cạnh có giằng 

dùng 2 tấm 300 và 1 tấm 250 + với một góc trong 100x100    

Với giằng móng , dùng 3 tấm  phẳng 300 và một tấm phẳng 200 

c) Thiết kế cột chống ván khuôn 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn lấy theo TCVN 4453 - 1995. Tải trọng tác dụng lên ván 

khuôn là: 

      g = n.b. .H + n.b.p 

Trong đó :n  là hệ số vượt tải,  n = 1,3 với tải trọng động ; n = 1,2 với tải trọng    của bêtông. 

                 - b: Bề rộng một tấm cốp pha thép,  b = 30cm. 

- : Dung trọng của bêtông;  = 2500kg/m3. 

- H: Chiều cao tác dụng của đầm khi dùng đầm dùi, H = 0.7m. 

- P: Tải trọng do đầm bê tông, P = 200kg/m2. 

- q = 1.1*0.3*2500*0.7 + 1.3*0.3*200 = 760.5 kg/m. 

- q = 7.605 kg/cm. 

Tra bảng ván khuôn định hình ta có: (tấm rộng 30*150cm) 

 W = 6.55 cm3, J = 28.46 cm4. 

Khoảng cách sườn ngang đỡ ván khuôn là: 

 

.5.134
605.7

2100*55.6*10..10
cm

q

W
L

 

Với chiều cao đài là   1.4m, ta chọn khoảng cách chống là 70cm. 

 Kiểm tra độ võng của ván khuôn theo công thức: 

 

.013,0
46.28*10*1.2

60*605.7
.

128

1

.

.
.

128

1
6

44

max
cm

JE

lq
f

 

 fmax < [ f ] = 400

1

.l = 0.15 (cm) 

Sườn đứng chọn theo cấu tạo có tiết diện 8 x 8 (cm). 

 

     

d) Tháo dỡ   

 - Với bê tông móng là khối lớn, ván khuôn móng là loại ván khuôn không chịu lực nên có thể 

tháo ván khuôn sau khi đổ bê tông 2 ngày. 

- Độ bám dính của bê tông và ván khuôn tăng theo thời gian do vậy sau 7 ngày thì việc tháo 

dỡ ván khuôn có gặp khó khăn (Đối với móng bình thường thì sau 1-3 ngày là có thể tháo dỡ 

ván khuôn được  

5) công tác cốt thép   

a) Nối buộc cốt thép   

 Không nối ở các vị trí có nội lực lớn. 

 Trên 1 mặt cắt ngang không quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực được nối, (với 
thép tròn trơn) và không quá 50% đối với thép gai. 

 Chiều dài nối buộc cốt thép được lấy theo bảng của quy phạm. 

 Khi nối buộc cốt thép vùng chịu kéo phải được uốn móc(thép trơn) và không cần uốn móc 
với thép gai. Trên các mối nối buộc ít nhất tại 3 vị trí. 
b) Lắp dựng  

 Cốt thép được kê lên các con kê bằng bê tông mác M100 để đảm bảo chiều dầy lớp bảo vệ. 
Các con kê này có kích thước 50x50, dày bằng lớp bảo vệ được đặt tại các góc của móng 
,khoảng cách giữa các con kê không lớn hơn 1m.  

 Các thép chờ để lắp dựng cột phải được lắp vào trước và tính toán độ dài chờ phải   25d.  
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V. Công tác bê tông 

1) Thi công bê tông móng 

 Sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu tim, cốt đài móng, ván khuôn và cốt thép đài móng thì 
bắt đầu tiến hành đổ bê tông.  

 Chọn phương tiện thi công bê tông     

 Sau khi ván khuôn móng được ghép xong tiến hành đổ bê tông cho đài móng và giằng 
móng. Với khối lượng bê tông khá lớn (346 m3). Do đó đối với công trình này, ta sử dụng bê 
tông thương phẩm. 

a) Chọn loại xe chở bê tông 

thương phẩm   

Mã hiệu SB-92B có các 

thông số kỹ thuật như sau   

Dung 

tích 

thùng 

trộn 

(m) 

 

 

¤ tô cơ sở 

Dung 

tích 

thùng  

nước 

(m) 

Công 

suất 

động 

cơ (W) 

Tèc®équay      

thùng 

trén(v/phót) 

Độ 

cao đổ 

phối 

liệu 

vào 

(cm) 

Thời gian 

để bê tông 

ra(mm/phót) 

Trọng 

lượng 

bê tông 

ra (tÊn) 

6 KamAZ-

5511 

0,75 40 9-14,5 3,62 10 21,85 

 Kích thước giới hạn     Dài 2,2 m ;  Rộng 2,2 m ;  Cao 1,4  m 

 Tính toán số xe trộn cần thiết để đổ bê tông:   

n = 

)(max T
S

L

V

Q

 

Trong đó 

+ n   Số xe vận chuyển. 

+ V   Thể tích bê tông mỗi xe ; V=6m3  

+ L   Đoạn đường vận chuyển ; L=5 km 

+ S   Tốc độ xe ; S=30 35 km 

+ T   Thời gian gián đoạn ; T=10 phút 

+ Q   Năng suất máy bơm ;  Q=90 m3/h.                           

   n = 
)(

60

10

30

5

6

90

 =  5 xe   Chọn 5 xe để phục vụ công tác đổ bê tông.   

   Số chuyến xe cần thiết để đổ bê tông móng là:346/6 =58 chuyến 

b) Chọn máy bơm BT:  Chọn máy bơm bê tông Putzmeister M43 với các thông số kỹ thuật:   

Cao (m) Ngang 

(m) 

Sâu (m) Dài (xếp lại) (m) 

46 38,6 29,2 10,7 

     

Thông số kỹ thuật bơm  

 

 

 

 

 

 

Lưu lượng 

(m3/h) 

áp suất 

baR 

Chiều dài xi 

lanh (mm) 

Đường kính xy 

lanh (mm) 

90 105 1400 200 
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 Ưu điểm của việc thi công bê tông bằng máy bơm   :Với khối lượng lớn, thời gian thi công 
nhanh, đảm bảo kỹ thuật, hạn chế được các mạch ngừng, chất lượng bê tông đảm bảo. 

c) Chọn máy đầm bê tông   

 chọn loại đầm dùi   Loại dầm sử dụng U21-75 có các thông số kỹ thuật   
+ Thời gian đầm bê tông   30 sec         

+ Bán kính tác dụng   25  35 cm 

+ Chiều sâu lớp đầm   20  40cm   

+ Năng suất đầm 20m2/h(hoặc 6m2/h) 

 Đầm mặt   loại dầm U 7 có các thông số kỹ thuật   
+ Thời gian đầm   50 s   

+ Bán kính tác dụng 20-30cm 

+ Chiều sâu lớp đầm   10-30 cm  

+ Năng suất đầm 25m2/h (5-7m3/h)  

2) Các yêu cầu kỹ thuật khi thi công bê tông thương phẩm   

 Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đường kính nhỏ nhất 
của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đường kính trong nhỏ nhất của ống 
dẫn. 

 độ sụt là 14 - 16 cm , nếu khô sẽ khó bơm và năng xuất thấp. Nhưng nếu bê tông nhão quá 
thì dễ bị phân tầng, dễ làm tắc đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ. 

3) Công tác lấp đất    

Lấp đợt 1:   Sau khi đổ bê tông đài giằng, lắp đặt xong các hệ thống ngầm và tháo ván khuôn 

móng, ta tiến hành lấp đất lần 1 tới cốt - 0,6 m ( cốt tự nhiên ) 

Lấp đợt 2:   Sau khi lấp đất lần 1 và tháo ván khuôn cột tầng 1, xây tường móng xong thì ta 

tiến hành đắp đất đến cốt sàn tầng 1 (cốt  0,0). 

4) Thống kê các khối lượng công tác   

Cốt thép đài móng   M1, M2, đài móng thang máy, giằng móng 

Bê tông đài móng, giằng móng, lót móng.  

Ván khuân đài, giằng. 

5) Phân chia khu vực công tác trên mặt bằng   

Vì thi công bằng bơm bê tông nên tốc độ thi công bê tông khá nhanh, nhưng khi đổ bê tông 

móng gián đoạn đổ bê tông nhiều nên ta chia ra 2 ngày để đổ.    

 

 

 
 

            

Chương III :  thi công phần thân 
I.  Lựa chọn công nghệ   

1. ván khuôn  

Đối với công trình này, sơ bộ chọn công nghệ ván khuân định hình, hệ dàn giáo cột chống 

PAL do công ty Hoà Phát chế tạo. 

2. thi công bê tông  

Chọn phương pháp thi công bằng bê tông thương phẩm. 

II. phân chia khu vực thi công   

1) Phương án 1 

Thi công tuần tự các công tác của 1 sàn, sau khi tiến hành xong công việc trước thì tiến hành 

công việc tiếp theo. 
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Ưu điểm: 

Các công việc tiến hành tuần tự, do vậy việc quản lý được dễ dàng do đó chất lượng thi công 

được đảm bảo. 

Việc dự trữ vật tư dễ dàng do không phải dự trữ nhiều chủng loại vật tư cùng lúc. 

Nhược điểm:  

Các công việc tiến hành tuần tự do vậy các tổ đội công nhân làm việc bị gián đoạn, chỉ phù 

hợp khi có nhiều công trình cùng thi công . 

Không tận dụng được hệ ván khuôn dàn giáo do hệ số luân chuyển thấp. 

2) Phương án 2 

Tuỳ theo từng tầng, phân chia thành các phân khu thi công vừa tuần tự vừa song song 

Ưu điểm:  

Các tổ đội công nhân được chuyên môn hoá, thi công liên tục. 

Tận dụng được ván khuôn. 

Nhược điểm:  

Tạo các gián đoạn kỹ thuật khi thi công đổ bê tông . 

Việc quản lý và cung ứng vật tư khó khăn do nhiều công việc cùng tiến hành một lúc . 

Dựa vào đặc điểm công trình ta chọn phương án 1 - phân chia thành các phân khu thi công như 

hình vẽ . 

III. Chọn phương tiện phục vụ thi công. 

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, mau chóng đưa công trình vào sử dụng, thì cây chống cũng 

như ván khuôn phải được thi công lắp dựng nhanh chóng, công tác này ảnh hưởng nhiều đến 

tiến độ thi công khi mặt bằng xây dựng rộng lớn, do vậy cây chống và ván khuôn phải có tính 

chất định hình. Vì vậy sự kết hợp giữa cây chống kim loại và ván khuôn kim loại vạn năng khi 

thi công bê tông khung-sàn là biện pháp hữa hiệu và kinh tế hơn cả. 

1. Chọn loại ván khuôn    

Dùng ván khuôn kim loại của công ty Hoà Phát chế tạo.   

2. Chọn giáo chống sàn   ( Sử dụng giáo PAL, cột chống do Hoà Phát chế tạo) 

 Ưu điểm của giáo PAL:    

Giáo PAL là một chân chống vạn năng bảo đảm  an toàn và kinh tế. 

Giáo PAL có thể sử dụng thích hợp cho mọi công trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở 

độ cao lớn. 

Giáo PAL làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển nên 

giảm giá thành công trình. 

 Cấu tạo giáo PAL    

Giáo PAL được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp dựng theo kiểu tam giác 

hoặc tứ giác cùng các phụ kiện kèm theo như   

Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

Kích chân cột và đầu cột. 

Khớp nối khung. 

Chốt giữ khớp nối. 

 Trong khi lắp dựng chân chống giáo PAL cần chú ý những điểm sau :  

Lắp các thanh giằng ngang theo hai phương vuông góc và chống chuyển vị bằng giằng chéo. 

Trong khi dựng lắp không được thay thế các bộ phận và phụ kiện của giáo bằng các đồ vật 

khác. 

Phải điều chỉnh khớp nối đúng vị trí để lắp được chốt giữ khớp nối. 

3. Chọn cột chống sàn:    Sử dụng cây chống đơn kim loại do Hoà Phát chế tạo có các kích 

thước và chiều cao tuỳ ý(2 4,5)m.  

IV. Tính toán  ván khuôn 

1. Thiết kế ván khuôn cột   
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a)  tổ hợp ván khuôn cột 

 Cột 700 500: Sử dụng 4 tấm góc ngoài 100 100 55, 4 tấm phẳng rộng 250x55 cho2  cạnh 
700  và 2 tấm 300x55 cho 2 cạnh 500 

 Cột 900 600: Cốp pha góc ngoài  mỗi góc cần 1 tấm  góc nối 50 50; Tấm phẳng  dùng 4 

tấm 300 55 cho hai mặt cột h = 600 và 6 tấm 300 55 cho 2 mặt b = 900. 

 Cột 400 500: Chọn 4 tấm góc ngoài 100x100x55 ,1 tấm 200 cho 1 cạnh 400 và 1 tấm 300 
cho cạnh 500  

b)  tải trọng tác dụng: (Các tải trọng được tính toán theo TCVN 4453-1995) 

 Khi tính toán theo điều kiện chịu lực: bqnqnq )...( 2211  

Trong đó: áp lực ngang do vữa bê tông (ứng với phương pháp đầm dùi)  

q1 = h = 2500.0,75 = 1875 (kG/m2); b = 90cm: Bề rộng cột; -Khối lượng riêng của bê tông  

= 2500 (kg/m3); h-Chiều cao ảnh hưởng của đầm bê tông h = 0,75 (m);                        n1 Hệ số 

vượt tải của trọng lượng bê tông cốt thép n1=1,2; Tải trọng do chấn động phát sinh ra khi đổ bê 

tông: q2= 400 (kg/m2) (Đối với trường hợp đổ bê tông từ thiết bị vận chuyển có dung tích từ 

0,2-0,8 m3);   n2 Hệ số vượt tải do tải trọng chấn động khi đổ bê tông vào ván khuôn n2=1,3.  

Tải trọng tổng cộng   q = (1,2.1875+1,3.400).0,9 = 2493 (kG/m).  

 Khi tính toán theo điều kiện biến dạng  
bqq .1 =1875.0,9=1671(kG/m) 

c) Tính toán khoảng cách gông cột  

Ván khuôn cột được xem như là dầm liên tục, có các gối là các gông cột, khoảng cách giữa 

các gông là l . Chọn gông là 2 thanh thép hình liên kết với nhau thông qua 2 bulông dài 

12và 2 thanh gỗ 80x80.  

 Theo điều kiện biến dạng Deflection:                

l  

cm
EJ

696
107

360106191012

1000

617

1000

617 6

,
,

)/.(,..,

ω

.

   

 Tính theo điều kiện cường độ:  

                                   

)(60
93,24

3,4.2100.10.σ10
σ

10

2

cm
q

W
l

W

ql

 
 Trong đó:  

 W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 300, W = 6,55 (cm3) 
W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 250, W = 6,43 (cm3) 

W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 200, W = 4,42 (cm3) 

W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 150, W = 4,3 (cm3) 

W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 100, W = 4,08 (cm3) 

-Cường độ của ván khuôn kim loại, =2100 (kG/cm2) 

 Bố trí khoảng cách các gông là 60cm.  

 Ta tính cho trường hợp bất lợi nhất là cột lớn nhất và ván khuôn bế nhất để áp dụng cho 
toàn hệ cột 

 Kiểm tra lại theo điều kiện biến dạng: Độ võng được tính theo công thức   EJ

ql
f

128

4

 

Cã: EthÐp = 2,1.106  Kg/cm2, J = 15,68(cm4)   

 )(05,0
63,17.10.1,2.128

60.7,16
6

4

cmf .  

Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(15,0

400

60

400  (Thoả mãn) 
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2. Thiết kế ván khuôn sàn  

a) tổ hợp ván khuôn    

Dùng các tấm ván khuôn kim loại rộng 300 của hoà phát là chính còn các khoảng hở có thể 

dùng các tấm ván kích thước nhỏ hơn hoặc đệm bằng gỗ 

Đà ngang bằng gỗ 80 100, đà dọc bằng gỗ 100 120 (Thuộc nhóm V). 

Hệ chống đỡ:   Dùng hệ cột chống giáo của hoà phát.  

b) Xác định tải trọng   

 Tải trọng bản thân ván khuôn:  

 q1
tc = 20 = 20(kG/m2)  q1

tt = 1,1.20 = 22 (kG/m2) 

 Tải trọng do bê tông mới đổ:  

 q2
tc = 2500.0,18 = 450 kG/m2  q2

tt = 1,2.450 = 540 (kG/m2 ) 

 Trọng lượng cốt thép:  

 q3
tc = 100.0,18.1 = 18 kG/m2  q2

tt = 1,2.18 = 21,6 (kG/m2) 

 Tải trọng do người và thiết bị: q4
tc = 450 (kG/m2)  q3

tt = 1,3 450 = 585 (kG/m2) 

 Để tính toán với điều kiện chịu lực: q= qtt = 22 + 540 + 21,6 + 585 = 1168(kG/m2) 

 Để tính toán với điều kiện biến dạng: q= q1
tc+ q2

tc+ q2
tc=20+450+18=488(kG/m2) 

c) Tính toán khoảng cách giữa các đà ngang đỡ ván sàn  để ván khuôn có thể chịu được 

tải trọng 

 Cắt dải bản 1m để tính toán 

                                                    

 Tính theo điều kiện cường độ:            
Coi ván khuôn sàn như một dầm đơn giản kê lên 2 gối tựa là các đà ngang,ta có                

)(81
6.11

42,4.2100.8.σ8
σ

8

2

cm
q

W
l

W

ql

 

 Theo công thức tính cho dầm gỗ của Mỹ, Anh    

)(6,0
6.11

)180/1.(10.67,6.100

1000

526

ω

..

1000

526

)1(

)(63.0
6.11

08,0.15,0
.1,0.

1000

5.36

ω

.
..

1000

5.36

4

1

6

2

1

2

1

m
JE

l

nhipDeflection

m
bF

dl b

 

 Trong đó      

W- Mômen kháng uốn của tấm ván khuôn rộng 200, W = 4,42  (cm3) 

[ ]-Cường độ của ván khuân kim loại, [ ]=2100 (kG/cm2) 

l - chiều dài nhịp 

Fb- Khả năng chịu uốn(Kpa/m2) 

d- chiều cao tiết diện. 

b- chiều rộng tiết diện.  

E- Mô đun biến dạng. 

I- Mômen quán tính của tiết diện 

q=1168kg/m 
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q=1700kg/m

- Deflection [1/180(1nhịp) ; 1/240(2nhịp) ; 1/360(  3nhịp) 

Bố trí khoảng cách các đà ngang là 60cm. 

  Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:     

 Độ võng được tính theo công thức: EJ

ql
f

384

5 4

 

Cã: EthÐp = 2,1.106  (kG/cm2), J = 20,02 (cm4)  
)(029,0

02,20.10.1,2.384

60.88,4.5
6

4

cmf
 

 Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(15,0

400

60

400  (Thoả mãn) 

d) Tính toán khoảng cách giữa các đà dọc   

 Chọn khoảng các giữa các đà dọc là l = 120 cm (Bằng khoảng cách giữa các đầu giáo PAL) 

 Kiểm tra sự làm việc của đà ngang    

Để tính toán  theo điều kiện chịu lực: qtt = 1168.0,6 = 700 (kG/m) 

Để tính toán  theo điều kiện biến dạng:                   qtc 

=488.0,6   = 293 (kG/m) 

 Tính  theo điều kiện của công thức Deflection:  
                          

)(28,1
7

)360/1.(10.44,1.100

1000
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1000

526

)3(

)(69.1
7
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.12,0.

1000

7.40
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.
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1000

7.40

4
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1

m
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l

nhipDeflection

m
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 Tính  theo điều kiện cường độ:           

Các đà ngang như là dầm liên tục kê lên các đà dọc, ta có: q

W
l

.σ10

 

Trong đó: Egỗ =105 (kG/cm2) ; gỗ =150 (kG/cm2) 

J=
)4(67,666

12

10.8

12

33

cm
bh

; W=
)3(33,133

6

10.8

6

22

cm
bh

 

 
)(3,169

7

33,133.150.10
cml

, l=120 thoả mãn 

 Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:  

 Độ võng được tính theo công thức: EJ

ql
f

128

4

 
)(07,0

67,666.10.128

120.9.2
5

4

cmf
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q=840kg/m

pl/4

Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(,30

400

120

400  (Thoả mãn) 

Như vậy, tiết diện đà ngang đã chọn và khoảng cách giữa các đà dọc đã bố trí là thoả mãn. 

 Kiểm tra sự làm việc của đà dọc:    

 Tiết diện 100 120, có: J =
1440

12

12.10

12

33bh

(cm4); W=
240

6

12.10

6

22bh

(cm3 

  Theo điều kiện cường độ:   
Tải trọng tập trung   P=1,2.700=840,6(KG) 

)2/(105
2404

120840

4
σ cmkG

W

Pl

W

M

< [ ]gỗ 

=150 (kG/cm2) (Thoả mãn) 

  Theo điều kiện biến dạng:   
Tải trọng tập trung;  P=1,2.293=348(KG).  

Độ võng được tính theo công thức   EJ

Pl
f

48

3

 

)(08,0
1440.10.48

120.348
5

3

cmf
 

Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(3,0

400

120

400  (Thoả mãn) 

Như vậy, tiết diện đà dọc đã chọn và khoảng cách giữa các đà dọc đã bố trí là thoả mãn. 

3) Thiết kế ván khuôn dầm  

a) dầm 350x700  

Sử dụng tấm góc ngoài: 100x100 cho góc giữa thành và đáy dầm, tấm góc trong   150x100 

cho góc tiếp giáp giữa thành dầm và sàn. Sử dụng các tấm rộng 150 cho ván đáy và các tấm 

rộng 220+100 cho ván thành,  Do chiều cao thành dầm không lớn, nên áp lực vữa bê tông tác 

dụng lên ván thành nhỏ hơn rất nhiều so với ván đáy. Ta lấy khoảng cách giữa các nẹp đứng 

theo khoảng cách cột chống. 

 Tải trọng tác dụng  

 Tải trọng bản thân ván khuôn:       

q1
tc = 20 (kG/m2 )   q1

tt = 1,1.20 = 22 (kG/m2) 

 Trọng lượng bê tông:   

 q2
tc = 2500.0,70 = 1750 Kg/m2    q2

tt = 1,2.1750 = 2100 (kG/m2 ) 

 Trọng lượng cốt thép:  

 q3
tc = 100.0,70 =70Kg/m2    q3

tt = 1,2.70 = 84 (kG/m2 ) 

 Tải trọng do chấn động của bê tông:    

 q4
tc = 200 (kG/m2 )    q4

tt = 1,3.200 = 260 (kG/m2 ) 

 áp lực của vữa bê tông:    

q5
tc =2500.0,70 =1750Kg/m2    q5

tt = 1,3.1750 = 2275 (kG/m2 ) 

 Tải trọng do đầm vữa bê tông:    

q6
tc =200 Kg/m2    q6

tt = 1,3.200 = 260(kG/m2 ) 

Tải trọng tác dụng lên ván đáy  

Theo cường độ: qtt= q1
tt+ q2

tt+ q3
tt+ q4

tt+ q5
tt q6

tt =5001(kG/m2) q=0,35.5001=1750(kG/m ) 

Theo biến dạng: qtc= q1
tc+ q2

tc+ q3
tc+q4

tc+ q5
tc+ q6

tc =3600(kG/m2) q=0,35.3600=612(kG/m ).  

Tải trọng tác dụng lên ván thành:  

Theo cường độ   qtt= q5
tt+ q6

tt =2535(kG/m2 ) 
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q=1750kg/m

ql2/8

Theo biến dạng   qtc= q5
tc =1750 (kG/m2 ) 

 Tính khoảng cách gối tựa  

 Tính khoảng cách gối tựa theo cường độ   
Coi ván đáy dầm như một dầm đơn giản kê lên 2 xà gồ gỗ, ta có   

)(63
17

08,4.2100.8.σ8
σ

8

2

cm
q

W
l

W

ql

 

Trong đó     W- Mômen kháng uốn của ván khuôn rộng 

150,  W = 4,08 (cm3) 

[ ]-Cường độ của ván khuôn kim loại, [ ]=2100 

(kG/cm2) 

Bố trí khoảng cách các cột chống là  60 cm. 

  Kiểm tra điều kiện biến dạng : Độ võng được tính theo 

công thức: EJ

ql
f

384

5 4

 

Cã: EthÐp = 2,1.106  kG/cm2 , J = 15,6 (cm4)  
)(03,0

6,15.10.1,2.384

60.6.5
6

4

cmf
 

Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(15,0

400

60

400  (Thoả mãn) 

Chọn khoảng cách các cột chống là  0,8m. 

b) dầm 250x600 và 220x400 

Tương tự với dầm (250x600) ta cũng bố trí như vậy là thoả mãn các yêu cầu về chịu lực của 

ván khuôn dầm. 

Với dầm (220x400) thì bố trí như sau    

 Tải trọng tác dụng  

 Tải trọng bản thân ván khuôn:       

q1
tc = 20 (kG/m2 )   q1

tt = 1,1.20 = 22 (kG/m2) 

 Trọng lượng bê tông:   

 q2
tc = 2500.0,40 = 1000 Kg/m2    q2

tt = 1,2.1000 = 1200 (kG/m2 ) 

 Trọng lượng cốt thép:  

 q3
tc = 100.0,40 =40Kg/m2    q3

tt = 1,2.40 = 48 (kG/m2 ) 

 Tải trọng do chấn động của bê tông:    

 q4
tc = 200 (kG/m2 )    q4

tt = 1,3.200 = 260 (kG/m2 ) 

 áp lực của vữa bê tông:  

 q5
tc =2500.0,40 =1000Kg/m2    q5

tt = 1,3.1000 = 1300 (kG/m2 ) 

 Tải trọng do đầm vữa bê tông:    

q6
tc =200 Kg/m2    q6

tt = 1,3.200 = 260(kG/m2 ) 

  Tải trọng tác dụng lên ván đáy:  

Theo cường độ: qtt= q1
tt+ q2

tt+ q3
tt+ q4

tt +q5
tt+ q6

tt = 3090 (kG/m2)  q=0,35.3090=1081(kG/m ) 

Theo biến dạng: qtc= q1
tc+ q2

tc+ q3
tc +q4

tc+ q5
tc +q6

tc = 2400(kG/m2 )  q=0,35.2400=840(kG/m 

) 

 Tải trọng tác dụng lên ván thành: 
Theo cường độ: qtt= q5

tt+ q6
tt =1560(kG/m2 ) 

Theo biến dạng: qtc= q5
tc =1200(kG/m2 ) 

 Tính khoảng cách gối tựa theo cường độ   

 Tính khoảng cách gối tựa theo cường độ:   
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q=1081kg/m

ql2/8

              

Coi ván đáy dầm như một dầm đơn giản kê lên 2 xà gồ gỗ, ta có:  
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l
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ql

 

Trong đó: W- Mômen kháng uốn của ván khuôn rộng 220, W = 4,3  (cm3) 

[ ]-Cường độ của ván khuôn kim loại, [ ]=2100 (kG/cm2) 

Bố trí khoảng cách các cột chống là 80 cm. 

 Kiểm tra điều kiện biến dạng:    

Độ võng được tính theo công thức: EJ

ql
f

384

5 4

 

Cã: EthÐp = 2,1.106  kG/cm2 , J = 19,06 (cm4)  
)(144,0

06,19.10.1,2.384

80.8,10.5
6

4

cmf
 

Độ võng cho phép: 
fcm

l
f )(2,0

400

80

400  (Thoả mãn) 

Chọn khoảng cách các cột chống là 0,8 m. 

V. biện pháp kỹ thuật thi công 

 1. Gia công cốt thép 

Cốt thép phải được nắn thẳng và đánh gỉ làm sạch. Với cốt dọc có đường kính 16 trở lên ta 

dùng máy uốn, còn với đường kính nhỏ hơn thì dùng vam, bàn uốn tay. 

Cắt cốt thép dọc AII bằng máy cắt, dấu cắt cốt thép được đặt trên bàn cắt bằng dấu phấn, hoặc 

đánh dấu trực tiếp trên thanh thép. 

a) Cốt thép cột 

 Cốt thép cột được gia công ở phía dưới, sau đó được xếp thành các chủng loại, có thể buộc 
thành từng khung và được cẩu lên lắp đặt vào vị trí bằng cần trục. 

 Buộc cốt thép cột trước khi tiến hành lắp dựng ván khuôn cột. 

 Giữ ổn định của các thanh thép bằng hệ giáo chống. Sau đó tiến hành hàn nối cốt thép. 
Chiều dài được hàn, khoảng cách giữa các điểm nối phải đúng theo qui định. Cốt thép được 
hàn vào thép chờ của cột. 

 Dùng các miếng đệm (con kê) hình vành khuyên cài vào cốt thép để đảm bảo chiều dày lớp 
bảo vệ bêtông. Cốt thép cột sau khi buộc xong phải thẳng đứng, đúng vị trí và chủng loại. 
Khoảng cách cốt đai phải đảm bảo đúng như thiết kế. 

b) Cốt thép dầm, sàn 

 Cốt thép dầm được tiến hành đặt xen kẽ với việc lắp ván khuôn. Sau khi lắp ván khuôn đáy 
dầm thì ta đưa cốt thép dầm vào. 

 Phải đặt mối nối tại các tiết diện có nội lực nhỏ. Trong một mặt cắt kết cấu mối nối không 
vượt quá 50% diện tích cốt thép, mối nối buộc lớn hơn 30 lần đường kính. 
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 Thép sàn được đưa lên từng bó đúng chiều dài thiết kế và được lắp buộc ngay trên sàn. Bố 
trí cốt thép theo từng loại, thứ tự buộc trước và sau. Khi lắp buộc cốt thép cần chú ý đặt các 
miếng kê bê tông đúc sẵn để đảm bảo chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép. Khoảng cách cốt 
đai phải đảm bảo đúng như thiết kế. 

 Trước khi lắp cốt thép sàn phải kiểm tra, tiến hành nghiệm thu ván khuôn. Cốt thép sàn 
được rải trên mặt ván khuôn và được buộc thành lưới theo đúng thiết kế. Hình dạng của cốt 
thép đã lắp dựng theo thiết kế phải được giữ ổn định trong suốt thời gian đổ bê tông đảm bảo 
không xê dịch, biến dạng. Cán bộ kỹ thuật nghiệm thu nếu đảm bảo mới tiến hành các công 
việc sau đó. 
2. Chuẩn bị ván khuôn. 

 Ván khuôn được phân ra thành những tấm chính và tấm phụ. 
Tấm chính:  ta chọn những tấm có kích thước phù hợp với lao động thủ công, dễ lắp dựng  

200 1500, 300 1200; 300 1500, 200 1200... 

Tấm phụ: Các tấm góc trong, góc ngoài, các tấm có kích thước nhỏ để lắp xen kẽ với tấm 

chính. 

 Các tấm ván khuôn được tổ hợp lại thành những mảng tấm lớn. Liên kết giữa các tấm ván 
khuôn bằng chốt nêm. Với những chỗ thiếu mà kích thước không theo modul ta bù thêm gỗ, 
gỗ được đóng đinh vào ván khuôn thông qua các lỗ đinh có sẵn ở tấm ván khuôn và bằng đinh 
5 phân. 

 Để gia cường, tạo sự ổn định cho ván khuôn có các hệ thống sườn ngang, sườn dọc bằng 
thép ống, gỗ. Ngoài ra còn có các thanh giằng, tăng đơ. 

 Ván khuôn được vận chuyển đến vị trí lắp dựng bằng cần trục tháp. Trước khi vận chuyển 
ván khuôn, các bộ phận chi tiết của cột chống, gông cột và các tấm gỗ đệm phải được chuẩn bị 
đầy đủ. Ván khuôn phải đánh rửa sạch sẽ, bôi dầu trước và sau khi dùng. 
a) Ván khuôn cột 

Được tiến hành sau khi đã lắp dựng xong cốt thép cột và nghiệm thu cốt thép. Ván khuôn cột 

được ghép sẵn thành những tấm lớn có chiều rộng bằng bề rộng cạnh cột, liên kết giữa chúng 

bằng chốt nêm thép. Xác định tim ngang và dọc của cột, ghim khung định vị ván khuôn lên 

móng hoặc lên sàn bê tông. Khung định vị phải được đặt đúng toạ độ và cao độ quy định để 

việc lắp ván khuôn cột và ván khuôn dầm được chính xác. Cố định chân cột bằng các nẹp 

ngang, thanh chống cứng. Khi ghép trước tiên phải ghép thành hình chữ U có 3 cạnh, sau đó 

mới ghép nối tấm còn lại, các tấm ván khuôn được đặt thẳng đứng dùng móc, kẹp liên kết lại 

với nhau sau đó dùng thép định hình gông chặt lại đảm bảo khoảng cách giữa các gông đúng 

theo thiết kế. Sau khi gông xong kiểm tra lại tim cột điều chỉnh cho đúng vị trí. Dùng dọi để 

kiểm tra lại độ thẳng đứng ván khuôn cột theo 2 phương đã được neo giữ, chống đỡ bằng 

thanh chống xiên có kết hợp với tăng đơ kéo và tăng đơ chống. Chân cột có để một cửa nhỏ để 

làm vệ sinh cột trước khi đổ bêtông. 

b) Ván khuôn vách 

 Ván khuôn vách được lắp đặt bởi một tổ đội chuyên nghiệp riêng có tay nghề cao. 

 Sử dụng các tấm ván khuôn định hình bé ghép lại thành ván khuôn vách. Phía trong lồng 
thang máy có bố trí 1 cột chống tổ hợp chiều cao của cột chống phát triển cùng với tốc độ thi 
công vách thang. Trên cột chống có lát gỗ làm sàn công tác. 

 Ván khuôn vách phía trong được ghép hết cao trình sàn tầng đang thi công, tựa trên một vai 
bằng thép. Vai thép này được liên kết với phần vách đã đổ ở tầng dưới thông qua các lỗ chờ và 
bắt bulông. 

 Ván khuôn phía trong lồng thang máy được giằng bởi các thanh chống góc và giữ ổn định 
bởi các thanh chống thành. 

 Lắp tấm ván khuôn trong trước, lắp tấm ngoài sau. 
c)  Ván khuôn dầm, sàn 

 Ván khuôn dầm, sàn được lắp dựng đồng thời. 
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 Lắp theo trình tự  cột chống  xà gồ  ván đáy dầm  ván thành dầm  ván sàn. 

 Ván khuôn dầm được lắp đặt trước khi đặt cốt thép. Trước tiên ta tiến hành ghép ván đáy và 
cột chống sau đó mới tiến hành cố định sơ bộ. Ván đáy được điều chỉnh đúng cao trình, tim 
trục rồi mới ghép ván thành. Ván thành được cố định bởi hai thanh nẹp, dưới chân đóng đinh 
vào xà ngăn gác lên cột chống.Tại mép trên ván thành được liên kết với sàn bởi tấm góc trong 
dùng cho sàn. Ngoài ra còn có bổ sung thêm các thanh giằng để liên kết giữa 2 ván thành. Tại 
vị trí giằng có thanh cữ để cố định bề rộng ván khuôn. 

 Sau khi ghép xong ván khuôn dầm và cột ta tiến hành lắp hệ xà gồ, cột chống đỡ để lắp ván 
khuôn sàn. Khoảng cách giữa các xà gồ phải đặt chính xác. Cuối cùng lắp đặt các tấm ván 
khuôn sàn, ván khuôn sàn phải kín, khít, chỗ nào thiếu thì bù gỗ. kiểm tra lại cao độ, độ 
phẳng, độ kín khít của ván khuôn. 

3)  Công tác nghiệm thu ván khuôn  

Sau khi tổ đội công nhân đã lắp xong hệ cột chống, xà gồ, ván khuôn, cán bộ kỹ thuật cùng 

công nhân trong tổ đội đi kiểm tra lại một lần nữa. Khi kiểm tra nếu khuôn ván nào chưa đạt 

thì phải điều chỉnh hoặc làm lại ngay. Các dụng cụ dùng để kiểm tra bao gồm máy thuỷ bình, 

thước dài, mốc để kiểm tra lại độ bằng phẳng độ vuông góc và cao trình ván đáy, ván sàn. 

4) Tháo dỡ ván khuôn 

Thời gian tháo dỡ ván khuôn tiến hành sau khi đổ bê tông là 2 ngày với ván khuôn không chịu 

lực và sau 14 ngày với ván khuôn chịu lực. 

Trình tự tháo ngược với trình tự lắp. Chỉ tháo từng bộ phận ván khuôn cách sàn đang đổ bê 

tông 1 tầng. Các trụ chống dầm cao 4m trở lên phải để nguyên, nếu tháo thì khoảng cách giữa 

các cột chống còn lại < 3m. 

Ván khuôn chịu lực của tầng tiếp giáp với tầng đang đổ bê tông sàn phải để nguyên tại khu 

vực đang đổ bêtông. 

5) Công tác đổ bêtông 

Bê tông được sử dụng ở đây là bê tông thương phẩm mác M300 được chở sẵn từ trạm trộn nhà 

máy đến công trường bằng ôtô chuyên dụng. Để đưa bê tông lên cao ta dùng cần trục tháp để 

cẩu các thùng đổ bê tông có dung tích 0,6 (m3) đến nơi cần đổ bê tông. Sau đó được đổ trực 

tiếp từ thùng chứa vào cấu kiện cần đổ. 

a) Đổ bê tông cột, vách 

Bê tông cột đổ thông qua máng đổ. Công nhân thao tác đứng trên sàn công tác bắc trên giàn 

giáo .Do chiều cao cột lớn hơn 2,5m nên phải dùng ống đổ bê tông. Bê tông được đầm bằng 

đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm từ 20 40 (cm). Đầm lớp sau phải ăn sâu lớp trước 5 10 (cm). 

Thời gian đầm tại một vị trí phụ thuộc vào máy dầm khoảng 30 40s cho tới khi bê tông có 

nước xi măng nổi lên mặt là được, kết hợp gõ nhẹ vào thành ván khuôn để đảm bảo bê tông 

đặc chắc. 

Đổ cột, vách đến cao trình cách đáy dầm 3 5cm thì dừng, phần còn lại tiến hành đổ cùng dầm 

sàn. 

b) Đổ bê tông dầm, sàn 

 Trước khi đổ phải xác định cao độ của sàn, độ dày khi đổ của sàn. Ta dùng những mẩu gỗ 
có bê tông dày bằng bề dày sàn để làm cữ, khi đổ qua đó thì rút bỏ. 

 Đổ từ vị trí xa tiến lại gần, lớp sau hắt lên lớp trước tránh bị phân tầng. Đầm bê tông tiến 
hành song song với công tác đổ. 

 Dùng máy bơm đổ bê tông, điều chỉnh tốc độ đổ thông qua cửa đổ của thùng chứa. 

 Tiến hành đầm bê tông bằng đầm bàn kết hợp đầm dùi đã chọn. 

 Mạch ngừng để thẳng đứng, tại vị trí có lực cắt nhỏ (1/4 1/3 nhịp giữa dầm). 

 Sau khi đổ xong phân khu nào thì tiến hành xây gạch be bờ để đổ nước xi măng bảo dưỡng 
phân khu đó trong thời gian quy định. 

 Chỉ được phép đi lại trên bề mặt bê tông mới khi cường độ bê tông đạt 25(kG/cm2) (với t0
 

200C là 24h). 
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c) Bảo dưỡng bê tông 

 Bảo dưỡng bê tông bằng cách luôn đảm bảo độ ẩm cho bê tông trong 7 ngày sau khi đổ. 

 Với cột, dầm ta tưới nước hoặc dùng bao tải ẩm bao phủ lấy kết cấu. Trong thời gian bảo 
dưỡng tránh va chạm vào bê tông mới đổ. Không được có những rung động để làm bong cốt 
thép. 

6) Công tác xây 

 Gạch xây cho công trình dùng nguồn gạch do nhà máy sản xuất: 

 Gạch được thử cường độ đạt 75 kG/cm2. 

 Vữa trộn bằng máy trộn, mác vữa theo yêu cầu thiết kế. 

 Vữa trộn đến đâu được dùng đến đấy không để quá 2 giờ. 

 Vữa được để trong hộc không để vữa tiếp xúc với đất. 

 Hình dạng khối xây phải đúng kích thước sai số cho phép. 

 Khối  xây phải đảm bảo thẳng đứng, ngang bằng và không trùng mạch, mạch vữa không 
nhỏ hơn 8 mm và lớn hơn 12mm. 

 Gạch phải được ngâm nước trước khi xây. ở mỗi tầng, tường xây bao gồm tường 220 bao 
che đầu hồi và ngăn các phòng chính ,tường 110 ngăn chia các phòng trong khu vệ sinh, khu 
phụ trợ. 

 Khi xây phải có đủ tuyến xây, trên mặt bằng phân ra các khu công tác, vị trí để gạch vữa 
luôn đặt đối diện với tuyến thao tác. Với tường xây cao 4,8m phải chia làm 2 đợt để vữa có 
thời gian liên kết với gạchvà phải có giằng liên kết. 

 Tuyến xây rộng 0,6 0,7m. Tuyến vận chuyển rộng 0,8 1,2m. Tiến hành xây từng khu hết 
chiều cao 1 tầng nhà. 

 Khi xây phải tiến hành căng dây, bắt mỏ, bắt góc cho khối xây. 

 Vữa xây dùng vữa xi măng cát được trộn khô ở dưới và vận chuyển lên cao cùng với gạch 
bằng vận thăng, vận chuyển ngang bằng xe cải tiến 

 Cứ 3 hoặc 5 hàng xây dọc phải có 1 hàng xây ngang. 

 Khi xây xong vài hàng phải kiểm tra lại độ phẳng của tường bằng thước nivô. 
7)   Công tác hệ thống ngầm điện nước 

Sau khi  xây tường xong 2 ngày thì tiến hành công việc đục tường để đặt hệ thống ngầm điện 

nước. 

8)  Công tác trát 

 Sau khi đã đặt hệ thống ngầm điện nước xong, đợi tường khô(5-7 ngày) ta tiến hành trát.  
9) Công tác lát nền 

Lát nền bằng gạch Ceramic 300 300. Vữa lót dùng vữa xi măng cát mác M75 theo thiết kế, 

gạch được lát theo từng khu. Sau khi trát xong thì mới lát nền. 

10) Công tác lắp cửa 

Khung cửa được lắp và chèn sau khi xây. Cánh cửa được lắp sau khi trát tường và lát nền. 

Vách kính được lắp sau khi đã trát và quét vôi. 

11) Công tác sơn  

Tường sau khi trát được chờ cho khô khoảng 7 ngày rồi tiến hành quét sơn. Phải sơn hai lần 

một lớp lót sơn đầu tiên, mầu theo thiết kế. Bề mặt phải mịn không để lại gợn trên bề mặt của 

tường. Sơn từ trên cao xuống thấp . 

12)  Các công tác khác 

Các công tác khác như công tác mái, lắp đường điện, điện thoại, ăngten vô tuyến, đường nước, 

thiết bị vệ sinh, các ống điều không thông gió được tiến hành sau khi đã lắp cửa có khoá.  

vi. Tổ chức mặt bằng   

1. Phân chia phân khu trên mặt bằng thi công 

Việc phân chia phân khu công tác phải đảm bảo nguyên tắc sau : 

 Đảm bảo khối lượng bê tông mỗi phân khu phải tương đương với một tổ đội đổ bê tông 
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 Khối lượng bê tông lớn nhất của một phân khu phải tương đương với năng suất vận chuyển 

  Mạch ngừng thi công phải ở những chỗ có nội lực nhỏ(1/3 nhịp giữa dầm). 

 Độ chênh lệch khối lượng bê tông giữa các phân khu không lớn 20%. 
Căn cứ vào các nguyên tắc trên ta tiến hành phân chia mặt bằng các tầng từ tầng 1 lên đến 

tầng 10 thành 3 phân khu thi công bê tông  

2. Chọn máy thi công 

a) Chọn máy vận chuyển lên cao 

 Chọn cần trục  

 Ta có chiều cao công trình là 41.7m tính từ mặt đất. Bề rộng công trình là 15,4 m, chiều dài 
công trình là 44 m. Với đặc điểm trên ta chọn cần trục tháp loại đứng cố định để vận chuyển 
vật liệu lên cao và đổ bê tông cột.  

 Chiều cao nâng cần thiết: Hy/c = hct + hat + hthùng + h treo 
 hct = 41.7m 

 hat = 1,5m  khoảng cách an toàn 

 hthùng = 4m  chiều cao thùng đổ bêtông 

 htreo = 1,5m  chiều cao thiết bị treo buộc 

 Hy/c =41.7 + 1,5 + 4 + 1,5 = 48.7 m 

Tầm với yêu cầu: 
22 LBR  

Với B = 15 + 7 = 22 (m) 

L = 0,5 . 44 = 22 (m) 

 R = 31 (m) 

Với độ cao trên ta chọn cần trục của hãng: TOPKIT POTAIN - 23B. 

 Các thông số kỹ thuật của cần trục tháp :  
Chiều cao lớn nhất của cần trục          Hmax =77(m) 

Tầm với lớn nhất của cần trục              Rmax =40(m)  

Tầm với nhỏ nhất của cần trục             Rmax =2,9(m)   

Sức nâng của cần trục                          Qmax = 3,6(T)  

Bán kính của đối trọng                          Rđt =11,9 (m)  

Chiều cao của đối trọng                       hđt =7,2(m) 

Kích thước của chân đế                        (4,5x4,5 )m 

Vận tốc nâng                                        60 (m/ph) 

Vận tốc quay                                         0,6(v/ph) 

Vận tốc xe con                                      27.5(m/ph) 

 Tính năng suất cần trục tháp theo công thức: Nk = QTB.N.k1.ktg.T 
Trong đó: QTB – Sức nâng trung bình, Q = 3,6T,  K1 – Hệ số sử dụng tải trọng, k1 = 0,7 

Ktg - Hệ số sử dụng thời gian, ktg = 0,8 

T - Thời gian làm việc 1 ca, T= 8(h) 

N - Số chu kỳ làm việc trong 1 giờ, ckT
N

3600

 

Tck -Thời gian làm việc 1 chu kỳ, Tck = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 

Thời gian treo buộc vật, t1 = 30(s) 

Thời gian nâng vật, thời gian hạ vật, t2 = t7 = 
)(4660

50

9,37
s

 

Thời gian di chuyển xe con, t3 = 
)(10060

30

50
s

 

Thời gian hạ móc, t4 = 20 (s) 

Thời gian tháo vật, t5= 30(s) 
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Thời gian di chuyển về vị trí ban đầu, t6 = 50 (s)  Tck = 322 (s)  N = 
11

322

3600

 (lÇn/h). 

 Nk = 3,6.11.0,7.0,8.8 = 177 (T/ca). Nk.Là rất lớn ,đảm bảo vận chuyển khối lượng trong thi 

công.  Vậy cần trục tháp TOPKIT POTAIN - 23B  đã chọn là thoả mãn, mặt khác cần trục có 

chiều cao max = 77 m , có thể sử dụng thi công những công trình cao tầng hơn ở các dụ án 

sau.  

 Chọn vận thăng   

 Vận thăng có nhiệm vụ vận chuyển những vật liệu mà cần trục khó vận chuyển được như 
các vật liệu phục vụ công tác hoàn thiện như gạch lát, gạch ốp, thiết bị vệ sinh, vật liệu rời, 
gạch xây, vữa... 

 Chọn vận thăng mã hiệu TP-5, có đặc tính kỹ thuật  

 Tải trọng nâng  500 kG ; Chiều cao nâng Hmax = 50m; Vận tốc nâng  7m/s; Tầm với 
3,5(m) ; Chiều dài sàn vận chuyển l = 5,7(m) 

Tính năng suất vận thăng: 

Với khối lượng xây 1 ngày là =10 (T) 

Khối lượng vữa trát trong dày 1,5cm: 114.0,015.1,8 = 2,7 (T) 

Khối lượng vữa lát nền dày 1,5 cm: 110.0,015.1,8 = 3,68 (T) 

Khối lượng tổng cộng: Q = 10 + 2,7 + 3,68 = 16,4 (T) 

Năng suất của vận thăng TP-5 trong một ca làm việc (8h)    

N = 8.Q.n.k1.ktg 

Trong đó:  n = T

3600

= 
57

63

3600

(lÇn/h) 

Với T = t1 + t2 +t3 + t4 = 30 + 6,5 + 6 + 20 = 62,5 (s) 

t1-Thời gian vận chuyển vật liệu vào, t1 = 30 (s) 

t2-Thời gian nâng vật, t2=

)(5,6
7

45max s
v

H

n  

t3-Thêi gian hạ, t5 = 6 (s) 

t4-Thời gian kéo vật liệu ra khỏi vận thăng, t4 = 20 (s) 

k1-Hệ số sử dụng tải trọng, k1 = 0,65 

ktg-Hệ số sử dụng thời gian, ktg = 0,6 

 N = 8.0,5.57.0,65.0,6 = 87,24 (T)  > 16,4  (T). ta chon 1 vận thăng  

Ngoài ra, ta sử dụng vận thăng PGX-800-16 để vận chuyển người. 

Sức nâng:   0,8 t ; Công suất động cơ: 3,1KW 

Độ cao nâng: 50 m ; Chiều dài sàn vận tải: 1,5 m 

Tầm với:  R = 1,3 m ; Trọng lượng máy:18,7 T ; Vận tốc nâng: 16 m/s 

  

b) Máy phục vụ công tác hoàn thiện 

 Chọn máy trộn vữa 

 khối lượng vữa yêu cầu cho xây 1 ca: 0,3.59/2 = 8,8 (m3) (1m3 tường xây có 0,3m3 vữa ).  

 Vậy trọng lượng vữa xây 1 ca là   8,8.1,8 = 15,9(T). 

 Khối lượng vữa trát  2,7 (T)  

 Khối lượng vữa lát nền   3,68 (T) 

 Vậy: tổng lượng vữa cần cho 1 ca là 22,2(T). 

 Chọn máy trộn quả lê mã hiệu SB-116A: Vhh = 100lít; Nđ/cơ =1,47kW;  ttrộn= 100s;  tđổ 

vào  = 15s;  t®æ ra  = 15s;  

 Số mẻ trộn thực hiện trong một giờ:  
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 Năng suất trộn vữa: N = Vsx . Kxl . nck . Ktg . Z 
Vsx = 0,8.Vhh; Kxl = 0,90 - hệ số xuất liệu khi trộn vữa. 

Z = 8 - thời gian 1 ca làm việc, Ktg=0,8 - hệ số sử dụng thời gian. 

N = 0,8 . 100 . 0,90 . 27,7 . 0,8 . 8 = 12,764. 103 l/ca = 12,76m3/ca. 

Suy ra: lượng vữa mà máy trộn được trong 1 ca là  12,76 .1,8 =22,97 (T)> 22.2(T) 

Vậy:  chọn 1 máy trộn  SB - 116A là đủ. 

 Máy đầm bê tông 

 Đầm dùi: Chọn đầm dùi U50 có các thông số kỹ thuật :  
Thời gian đầm: 25s. 

Bán kính tác dụng: 20 30cm. 

Chiều sâu lớp đầm: 10 30cm. 

Năng suất theo khối lượng: 3m3/h. 

Năng suất: N = 21

2

0

3600.δ
...2

tt
rk

 

r0  bán kính ảnh hưởng 

k = 0,85 hệ số hữu ích 

  chiều dày lớp bê tông cần đầm =0,25m. 

t1  thời gian đầm =25 s. 

t2  thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác =5 s. 

N =
6,4

255

3600.25,0
.3,0.85,0.2 2

m3/h. 

Trong một ca: Nhữu ích = 4,6.8 = 36,8 m3/ca. 

 Máy đầm bàn 

 Khối lượng của bê tông cần đầm trong 1 ca là 106/3=35 m2/ca. (ở tầng 1 là lớn nhất) 

 Ta chọn máy đầm bàn U7 có các thông số kỹ thuật sau:  
Thời gian đầm bê tông: 50s 

Bán kính tác dụng: 20 30 cm. 

Chiều sâu lớp đầm: 10 30 cm 

Năng suất: 7 m3/h 

Theo bảng các thông số kỹ thuật của đầm U7 ta có năng suất của đầm là 7m2/h. Nếu kể tối đa 

hệ số k = 0,8 thì ta có N = 0,8.7.8 = 44,8 m2/ca   >35 m2/ca. 

 Chọn loại đầm dùi có mã hiệu U50 để đầm cột (vách), dầm với năng suất 4,6m3/h. Với mỗi 

phân đoạn có 30m3 cột (vách), dầm ta chọn 2 máy đầm dùi. Với sàn chọn loại đầm bàn U7 có 

năng suất 7m2/h. Với khối lượng bê tông sàn 1 phân khu lớn nhất là  35m2 ta chọn 1 đầm bàn. 

VII. An toàn lao động và vệ sinh môi trường 

1) An toàn lao động 

 Khi thi công phía dưới có lan can an toàn, lưới an toàn, có đủ ánh sáng để thi công.  

 Trong khi thi công, mọi người có đủ trang bị bảo hộ lao động như : Giầy vải, quần áo bảo 
hộ lao động, mũ nhựa cứng..v..v..   

 Trong thời gian làm việc tại hiện trường nghiêm cấm mọi người không được uống rượu, 
bia, hút thuốc hoặc sử dụng bất cứ chất kích thích nào làm cho thần kinh căng thẳng.  

 Khi làm việc trên cao, nhất là những vị trí không có lưới an toàn nhất thiết phải đeo dây an 
toàn,cấm ném các vật từ trên cao xuống đất hoặc từ dưới lên trên. Có lưới an toàn che chắn 
khu vực thi công trên cao.   
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 Sử dụng đúng loại thợ, thợ vận hành máy có chứng chỉ và có kinh nghiệm vận hành máy ít 
nhất là 1 năm.   

 Có biển báo khu vực nguy hiểm, cấm vào. 

 Bố trí hệ thống sàn chắn vật rơi xung quanh công trình. Sàn chắn có cấu tạo bằng xà gồ gỗ 
hoặc thép đua ra khỏi mép công trình 3 m, bên trên rải lưới chắn bố trí tại tầng 2. Nhà thầu 
cũng tiến hành phủ lưới ni lon che chắn toàn bộ công trình tránh các vật bắn ra ngoài trong 
quá trình thi công. 

 Bắc hệ Giáo Minh khai xung quanh công trình theo toàn bộ chiều cao công trình và mặt 
ngoài phủ kín bằng bạt dứa. Hệ giáo này vừa là giáo an toàn vừa để thực hiện các công tác thi 
công.  
2) Vệ sinh môI trường 

a) Biện pháp chống tiếng ồn: 

 Nguồn gây tiếng ồn: 

Trong quá trình thi công thường phát sinh các tiếng ồn, rung động làm ảnh hưởng tới các công 

trình xung quanh đang hoạt động. Chính vì vậy biện pháp phòng chống ồn được đặc biệt chú 

trọng trong biện pháp thi công và bảo vệ môi trường.  

Nguồn phát sinh tiếng ồn do nhiều thiết bị, nhiều công việc trong quá trình thi công. một số 

nguồn chủ yếu phát ra tiếng ồn như:  

  Tiếng ồn phát ra từ các loại máy móc thi công: Máy khoan phá bê tông, máy trộn vữa, bê 

tông, máy nén khí, máy đầm, máy khoan, máy cắt gạch, máy bơm, máy phát điện, các loại 
phương tiện vận chuyển như  ô tô... 

  Tiếng ồn do các thao tác thi công gây ra:  như khoan lắp đặt thiết bị, đục phá, lắp đặt cốp 
pha, cốt thép, cắt gạch ..... 

  Tiếng ồn do con người gây ra: như cười nói, la hét... 
 Biện pháp chống ồn: biện pháp chống ồn hữu hiệu nhất là triệt khử hoặc giảm thiểu nguồn 

phát tiếng ồn.  

  Đối với tiếng ồn do các loại máy móc thi công: Lựa chọn máy móc, thiết bị tiên tiến.Các 

thiết bị thi công được quây kín lại để giảm thiểu tiếng ồn.Thường xuyên kiểm tra các máy móc 
thiết bị, sửa chữa, thay thế ngay lập tức các hỏng hóc, đảm bảo cho máy móc vận hành êm. 

 Đối với tiếng ồn do các thao tác thi công gây ra: Thực hiện Biện pháp ‘’hai lớp bảo vệ’’: 
Lớp bảo vệ thứ nhất: Chính là hệ thống hàng rào tạm xung quanh công trình bằng khung thép 

bịt tôn. 

Lớp bảo vệ thứ hai:  Trong quá trình thi công tiến hành bắc ngay hệ giáo ngoài quây kín 

xung công trình, bên ngoài phủ bạt dứa che bụi, ồn, đảm bảo chống lại triệt để các loại tiếng 

ồn do nhiều nguyên nhân gây ra. Hệ thống giáo và bạt che chắn này luôn luôn cao hơn cốt 

đang thi công 2m.  

  Đối với tiếng ồn do con người gây ra: Nghiêm túc trong khi làm việc, không cười đùa, trêu 
chọc, la hét. Trong khi thi công, để phối hợp công tác, ở những khoảng cách xa không được la 
hét mà phải ra hiệu, si-nhan cho nhau theo các dấu hiệu đã được quy định và học tập thống 
nhất từ trước. Các công tác quan trọng như  cẩu vận chuyển vật tư, lắp đặt thiết bị mà bị khuất 
tầm nhìn thì phảI liên lạc bằng máy bộ đàm.  
b) Biện pháp chống bụi 

 Đối với bụi từ việc vận chuyển, tập kết vật liệu và phế thải: 

 Toàn bộ các xe, máy ra vào công trình để vận chuyển vật liệu và phế thải được trang bị đầy 
đủ và trùm các bạt che tránh rơi vãi, gây bụi, không ảnh hưởng đến đường giao thông và các 
khu vực lân cận. Bố trí hai khu vực rửa xe có cầu rửa xe và hệ thống vòi xịt nước áp suất cao 
để phun rửa sạch sẽ các phương tiện thi công trước khi ra khỏi công trình. 

 Các biện pháp tập kết vật tư và phế thải phải được thực hiện đúng cách: Phế thải phải được 
vận chuyển xuống dưới ngay trong ngày, những phần nào không chuyển xuống kịp phải thu 
gọn lại, phun tưới nước làm ẩm và che bạt và quây kín để tránh gió.  
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 Quy hoạch chính xác các vị trí tập kết vật liệu rời, căn cứ vào tiến độ thi công tập kết vật 
liệu về công trình với số lượng hợp lý tránh tình trạng chất đống nhiều trở thành nguồn gây 
bụi. Các bãi tập kết vật liệu được trang bị đầy đủ bạt che, thường xuyên tưới nước làm ẩm, bố 
trí các bãi này tại vị trí hợp lý, không nằm trong hướng gió.  

 Đối với bụi từ các thao tác thi công: 

Làm hàng rào kín che chắn khu vực thi công không có bụi, bẩn làm ảnh hưởng tới khu vực lân 

cận. Công trình thi công lên cao tới đâu, tiến hành bắc hệ giáo hoàn thiện lên cao hơn cốt đang 

thi công 2m, bên ngoài có lưới an toàn, phủ bạt dứa chống bụi  

c) Biện pháp thoát nước thải:  

Làm hệ thống thoát nước mặt, nước sản xuất và nước sinh hoạt hợp lý và hợp vệ sinh, đảm bảo 

mặt bằng công trường luôn khô ráo.Vì toàn bộ nước thải của công truờng được thoát ra hệ 

thống thoát nước chung nên để không làm ảnh hưởng đến hệ thống chung, toàn bộ nước thải 

bề mặt và nước thi công xử lý bằng hố ga tạm để lắng đọng bùn đất, rác thải trước khi đưa vào 

hệ thống thoát chung của khu vực. 

Chương IV :    Lập tiến độ thi công 

I. Phân chia công việc   

1)       Khoan cọc nhồi + đổ bê tông cọc 

2)       Đào đất bằng máy và sửa hố móng thủ công 

3)       Đổ bê tông lót 

4)       Đặt cốt thép móng 

5)       Đặt ván khuôn móng 

6)       Đổ bê tông móng 

7)       Tháo ván khuôn móng 

8)       Lấp đất hố móng 

9)       Đặt cốt thép cột  

10) Đặt ván khuôn cột  

11) Đổ bê tông cột  

12) Tháo ván khuôn cột  

13) Đặt cốt thép vách 

14) Đặt ván khuôn vách 

15) Đổ bê tông vách  

16) Tháo ván khuôn vách 

17) Đặt ván khuôn sàn , dầm 

18) Đặt cốt thép sàn , dầm 

19) Đổ bê tông sàn , dầm 

20) Tháo ván khuôn dầm , sàn 

21) công tác thang bộ 

22) Xây tường + lắp khung cửa 

23) Lắp đường điện ,nước 

24) Trát tường trong nhà 

25) Lát nền 

26) Trát tường ngoài nhà 

27) Lắp thiết bị 

28) Sơn tường trong nhà 

29) Sơn tường ngoài nhà 

30) chống thấm cho mái 

31) đổ bê tông tạo dốc cho mái 

32) xây gạch chống nóng cho mái 

II. Thống kê lao động cho các công việc   

Việc thống kê lao động cho các công việc được lập thành bảng và cho ở phụ lục.  

III. Các loại gián đoạn kĩ thuật   
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 Thời gian từ khi đổ bê tông dầm sàn đến khi tháo ván khuôn dầm sàn trong điều kiện thời 
tiết nóng , với nhịp < 8m là khi bê tông đạt 70 % cường độ . Tra bảng là 14 ngày , đồng thời 
kết hợp với điều kiện an toàn lao động là phải có 3 tầng giáo chống khi đổ bê tông dầm sàn . 

 Thời gian sau khi đổ bê tông dầm sàn đến khi có thể lên làm tiếp cột tầng trên khi bê tông 
đạt 25% cường độ là 2 ngày . 

 Thời gian từ khi xây tường đến khi có thể đục tường để lắp đường dây điện là 2 ngày  

 Thời gian từ khi xây tường đến khi trát là 7 ngày . 

 Thời gian từ khi trát tường đến khi sơn vôi là 7 ngày 

 Tổ chức thi công   

 Thi công cột trước , sau đó mới thi công dầm sàn . 

 Trong quá trình thi công cột thì chia làm 2 phân đoạn với các tổ đội chuyên môn . Sau khi 
tháo hết ván khuôn cột thì mới bắt đầu làm dầm sàn . 

 Thi công dầm sàn được  chia làm 3 phân đoạn , sau khi đổ xong bê tông dầm sàn thì mới 
tiếp tục làm cột . 

 Công tác hoàn thiện trong nhà được thực hiện từ dưới lên , và bắt đầu sau khi tháo ván 
khuôn dầm sàn . Công tác trát tường ngoài nhà và sơn vôi ngoài nhà được thực hiện từ trên 
xuống . 
IV. lập tiến độ thi công 

 Tiến độ thi công công trình được lập theo phương pháp sử dụng phần mềm Microsoft 
Project .Theo tiến độ được lập thì công trình thi công trong thời gian là T=262 ngày, số công 
nhân cao nhất trong một ngày là Nmax= 257người . 

 Gọi Ntb là quân số làm việc trực tiếp trung bình ở hiện trường được tính theo công thức: 

xd

ii

i

ii

tb
T

t.N

t

t.N
N

 
Ni -là số công nhân xuất hiện trong thời gian ti,  Ni.ti = 34060 nhân công.  

Txd- là thời gian xây dựng công trình,Txd=262 ngày. 

Vậy: 130
262

34060
tbN (người). 

 Hệ số điều hoà  :    

97.1
130

257
1 max

tbN

N
K

   

 hệ số ổn định K2=Tv/T 
trong đó :Tv là thời gian số nhân công vượt quá số nhân công trung bình; T là tổng thời gian 

thi công; tính được K2=0.57 

CHƯƠNG V: Thiết kế tổng mặt bằng thi công 

 Tổng mặt bằng xây dựng bao gồm mặt bằng khu đất được cấp để xây dựng và các mặt bằng 
lân cận khác mà trên đó bố trí công trình sẽ được xây dựng và các máy móc, thiết bị xây dựng, 
các công trình phụ trợ, các xưởng sản xuất, các kho bãi, nhà ở và nhà làm việc, hệ thống 
đường giao thông, hệ thống cung cấp điện nước... để phục vụ quá trình thi công và đời sống 
của con người trên công trường. 

 Thiết kế tốt Tổng mặt bằng xây dựng sẽ góp phần  hạ giá thành xây dựng, đảm bảo chất 

lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

 Dựa vào tổng mặt bằng kiến trúc của công trình và bảng thống kê khối lượng các công tác 
để tiến hành thiết kế tổng mặt bằng thi công công trình. 

I. Đường trong công trường 

 Thiết kế đường ôtô chạy 1 chiều : Vì thời gian thi công công trình ngắn (theo tiến độ thi 
công là 262 ngày), để tiết kiệm mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ta tiến hành thiết kế mặt 
đường cấp thấp (gạch vỡ ,cát, sỏi rải lên mặt đất tự nhiên rồi lu đầm kỹ) bề dày từ 15-20cm Xe 
ôtô dài như xe chở thép thì đi thẳng vào cổng phía có kho thép, đến bãi tập kết vật liệu thép 
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sau đó dùng cần trục cẩu thép từ trên xe xuống bãi tập kết.Với vật liệu gạch sau khi xe gạch 
đến chỗ tập kết vật liệu, gạch được đóng thành từng kiện lớn rồi dùng cần trục cẩu lên tầng 
công tác   ,Thiết kế đường một làn xe theo tiêu chuẩn là  trong mọi điều kiện đường một làn xe 
phải đảm bảo : 
Bề rộng mặt đường b = 3,5 m 

Bề rộng lề đường 2.c = 2.1,25 = 2,5 m 

Bề rộng nền đường tổng cộng là  3,50 + 2,5 = 6,0 m 

 ở cuối những đoạn đường cụt có chỗ quay xe với chiều rộng từ 10-12m và dài từ 16-20m 

 bán kính chỗ đường vòng là 20m 

 đường dân sinh được làm bằng cát và đất đầm chặt. 

II. Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường. 

1) Cần trục tháp 

– cần trục TOPKIT POTAIN-23B đứng cố định có đối trọng trên cao, cần trục đặt ở 

giữa, ngang công trình và có tầm hoạt động của tay cần bao quát toàn bộ công trình, khoảng 

cách từ trọng tâm cần trục tới mép ngoài của công trình được tính như sau:  

 A = RC/2 + lAT + ldg (m) 

+ RC   chiều rộng của chân đế cần trục RC=4,5 (m) 

+ lAT   khoảng cách an toàn = 1 (m) 

+ ldg   chiều rộng dàn giáo + khoảng không lưu để thi công ldg=1,2+0,5=1,7 (m) 

 A = 4,5/2 + 1 +1,7 =4.95 (m)  chọn 5 m   

2) Vận thăng 

Vận thăng dùng để vận chuyển các loại nguyên vật liệu có trọng lượng nhỏ và kích thước 

không lớn như  gạch xây, gạch ốp lát, xi măng, cát, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện nước...Bố 

trí vận thăng ở phía đối diện với cần trục tháp gần với địa điểm trộn vữa và nơi tập kết gạch. 

Còn vận thăng vận chuyển người bố trí bên hông nhà , gần  khu vực nhà điều hành , nhà nghỉ 

tạm của cán bộ công nhân  

3) `máy trộn vữa 

Vữa xây trát do chuyên chở bằng vận thăng tải nên ta bố trí máy trộn vữa gần vận thăng và 

gần nơi đổ cát. 

III. Thiết kế kho bãi công trường 

Do công trình sử dụng bê tông thương phẩm, nên ta không phải tính dự trữ xi măng, cát, sỏi 

cho công tác bê tông mà chủ yếu của công tác trát và công tác xây. Khối lượng dự trữ ở đây ta 

tính cho ngày tiêu thụ lớn nhất dựa vào biểu đồ tiến độ thi công và bảng khối lượng công tác. 

1) Xác định lượng vật liệu dự trữ  

 Số ngày dự trữ vật liệu: T=t1+t2+t3+t4+t5  [ tdt ]. 
+ Khoảng thời gian giữa những lần nhận vật liệu  t1= 1 ngày 

+ Khoảng thời gian nhận vật liệu và chuyển  về công trường  t2= 1 ngày 

+ Khoảng thời gian bốc dỡ tiếp nhận vật liệu  t3= 1 ngày 

+ Thời gian thí nghiệm, phân loại vật liệu  t4= 1 ngày 

+ Thời gian dự trữ tối thiểu để đề phòng bất trắc được tính theo tình hình thực tế ở công trường   

t5= 1 ngày. 

 Số ngày dự trữ vật liệu    T = t1+t2+t3+t4+t5 = 5 ngày. 

Lượng vật liệu dự trữ của một loại vật liệu:  pdt= q . tdt; q- lượng vật liệu sử dụng trung bình 

trong thời điểm lớn nhất.  

+ Công tác ván khuôn : công trình này sử dụng ván khuôn trực tiếp khi được trở từ nơi khác 

đến và ta chỉ thiết kế 1 xưởng sửa chữa và gia công ván khuôn S = 20m2. Khi ban đầu cần một 

nơi tập kết, tổng số ván khuôn của các tầng ta có thể cho vào kho tổng hợp sau đó ván khuôn 

sẽ được chuyển lên các tầng phục vụ công tác mà không cần phải dự trữ nhiều.   

+ Công tác cốt thép: q = 5.(qcột + qdầm + qsàn + qvách)I ngày q = 5.(0,7+1,1+0,8+3,3) = 29 tấn. 
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+ Công tác xây: q = 4.11,8 = 47 m3.(trong 1 ngày cần 11.8 m3 ; 1m3 xây có 810    viên gạch  

0,3 m3 vữa) 

lượng gạch là : 47.810 =38232  (viên gạch chỉ). Và  lượng vữa là:  47.0,3 =14 m3 vữa. 

+ Công tác trát: q = 4.114 = 456 m2. 

+ Công tác lát nền: q = 4.110 = 440m2. 

Lấy lớp trát và lót dày 1,5cm suy ra lượng vữa là:  

q = (456 + 440).0,015 = 16,8 m3. 

 Dùng vữa XM mác 75# XM PC40, tra bảng định mức cấp phối vữa ta có: 1m3 vữa xi măng 

cát vàng mác 75 có 227,02 (kG)  XM và 1,13m3 cát vàng Thể tích vữa gồm cả vữa xây và 
trát là:   17,7+16,8 =34,5 m3 

 Lượng XM dự trữ là:  34,5.227,02 = 7832 (kG) = 7.83tấn. 

 Lượng cát vàng dự trữ là:  34,5 1,13 = 39m3. 

 Lượng gạch dự trữ là : 38232 viên gạch chỉ. 

 Lượng thép dự trữ là:   29 tấn. 
2) Diện tích kho bãi chứa vật liệu 

 Diện tích kho bãi chưa kể đường đi lối lại  :  
P

Pdt
F  

 Trong đó :Pdt  Lượng vật liệu dự trữ  

 P :Lượng vật liệu cho phép chứa trên 1 m2 diện tích hữu ích, P được lấy theo định mức như 

sau: 

 Xi măng:  1,3 Tấn/ m2 (Xi măng đóng bao). 

 Cát:  2 m3/ m2 (đánh đống). 

 Gạch:  700 viên/ m2 (Xếp chồng). 

 Thép tròn:  4,2 Tấn/ m2. 

  Diện tích kho bãi có kể đường đi lối lại:  S= . F(m2) 

  Hệ số sử dụng mặt bằng   = 1,4 (kho kín),  = 1,1 1,2 (bãi lộ thiên). 

 Kho xi măng : xi măng phục vụ cho công tác đổ bê tông lót móng và công tác hoàn thiện 
như: xây ,trát ,lát nền.để xi măng ỏ ngay trong tầng 1 khi hoàn thiện  

 Kho cốt thép:  2974.1*
42.0

29
mF  Chọn kích thước kho thép là 25.4=100m2 vì thanh 

thép dài 11,7m và dùng kho thép làm xưởng gia công thép luôn. 

 Kho ván khuôn  : Chọn  xưởng sửa chữa và gia công có  F = 36 m2. 

 Bãi gạch:  .47
810

38232 3mF  Chọn  bãi gạch có F = 45 m2. 

 Bãi cát:  
.6.152,1.

3

39 2mF
 Chọn  bãi cát  có F = 20 m2. 

IV. Nhà tạm trên công trường 

1) Dân số công trường 

 Số công nhân làm việc trực tiếp ở công trường (nhóm A): 

 Lấy công nhân nhóm A bằng Ntb. A = Ntb=130 (người) 

 Số công nhân gián tiếp ở các xưởng phụ trợ (nhóm B)   B= 20%A =  0,2x130= 26(người). 

 Số cán bộ kỹ thuật (nhóm C): C= 4%(A+B) = 0,04.(130+26) = 6người). 

 Nhân viên hành chính (nhóm D): D=5%(A+B+C) = 0,05( 130+29+6 ) = 9(người). 

 Số nhân viên phục vụ (nhóm E): E=3%(A+B+C+D)=0,03(130+29+6+9) = 6(người). 

 Số lượng tổng cộng trên công trường:  G =A+B+C+D+E =130+29+6+9+6 = 180 
(người). 

2) Nhà tạm 

  Nhà bảo vệ: S = 8m2(2 nhà 2 cổng) 
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  Nhà vệ sinh: 2,5 m2/ 25 người  S = 2,5.97/ 25 = 10 m2. Nhà vệ sinh có diện tích thực là : 
S = (17m2) 

  Nhà ở tạm: 4 m2/ người( 20% công nhân ở lại  ) S = 4.(130+29+6)20% = 132m2 

  Nhà làm việc:  4 m2/ người S = 15.4 = 60 m2. 

 Phòng Ytế:  0,04 m2/ người  S = 0,04 .180= 8 m2 và không nhỏ hơn 12m2. 

 Nhà tắm:  2,5 m2/ 25 người  S = 2,5.180/ 25 = 18m2 

V. Cung cấp điện cho công trường 

 Nhu cầu dùng điện: Một cần trục tháp (5 tấn), P= 36 kw  

 Hai vận thăng (0,5 tấn)  P= 2.2,2 =4,4kw 

 Hai máy trộn vữa (100 lít)  P= 2.1,47=2,94 kw 

 Hai máy hàn   P=2.20=40 kw. 

 Hai máy đầm dùi, một máy đầm bàn mỗi máy có công suất  P= 1 kw 
 Công suất điện tiêu thụ trên công trường:  

+ Công suất điện tiêu thụ trực tiếp cho sản xuất:    

                             P1
t = cos

P .K 11

= 680

40750

,

.,

= 44 kw. 

+ Công suất điện động lực (chạy máy):    

                             P2
t= cos

P .K 22

=
65,0

)394,24,436(7,0
=50,98 kw. 

+ Công suất điện phục vụ cho sinh hoạt và chiếu sáng ở hiện trường P3
t= 10%(P1

t+P2
t)= 

10%(44+50,98)= 9,5 kw. 

Tổng công suất điện cần thiết cho công trường là:  

Pt=1,1(P1
t+P2

t+P3
t)= 1,1(44+50,98+9,5)= 104,48 kw. 

 Chọn máy biến áp: 

+ Công suất phản kháng tính toán: 

   Qt= tb

t

cos

P

= 660

48104

,

,

= 158,30 kw. 

Trong đó: cos tb tính theo công thức:     

               cos tb = 

.66,0
98,5022

65,0.98,5068,0.44cos.
t

i

i

t

i

P

P

 

+Công suất biểu kiến tính  toán:  

.,,, kWS tt 67189315848104QP 222

t

2

Chọn  1 máy biến áp ba pha làm 

nguội bằng dầu do Nga sản xuất có công suất định mức 250 KVA =250kW 

  Xác định vị trí máy biến áp và bố trí đường dây: 

Từ trạm biến áp dùng dây cáp để phân phối điện tới các phụ tải động lực, cần trục tháp, máy 

trộn vữa... Mỗi phụ tải được cấp một bảng điện có cầu dao và rơle bảo vệ riêng. Mạng điện 

phục vụ sinh hoạt cho các nhà làm việc và chiếu sáng được thiết kế theo mạch vòng kín và dây 

điện là dây bọc căng trên các cột gỗ  

 Chọn dây dẫn động lực (giả thiết có l=100 m): 

+ Kiểm tra theo độ bền cơ học   It= 
cosU3

P

d = 6803803

104480

,.. = 233,44 A.  

Chọn dây cáp loại có bốn lõi dây đồng. Mỗi dây có S= 50 mm2 và [I]= 335A It=233.44A 

+ Kiểm tra theo độ sụt điện áp: Tra bảng có:  
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C= 83. U% = C.S

P.L

= 50.83

100.480,104

= 2.5% < [ U]= 5%. 

 Như vậy dây chọn thoả mãn tất cả các điều kiện. 

 Đường dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp U= 220 V: 
Sơ bộ lấy chiều dài đường dây L= 200 m, P= 9,5 KW. 

Chọn dây đồng  C= 83 

Độ sụt điện áp theo từng pha 220 V. 

S= U%]C[

P.L

= 583

20059

.

.,

= 4,5 mm2. 

 Chọn dây dẫn bằng đồng có tiết diện S=6 mm2, có cường độ dòng điện cho phép là [I]= 

75A 

+ Kiểm tra theo yêu cầu về cường độ   It= f

t

U

P

= 220

9500

= 43,2 A < 75 A. 

Các điều kiện thoả mãn do đó việc chọn dây đồng có tiết diện 6 mm2 là hợp lí. 

VI. Thiết kế cấp nước cho công trường 

1) Tính lưu lượng nước trên công trường 

Nước dùng cho nhu cầu trên công trường bao gồm: 

+ Nước phục vụ cho sản xuất . 

+ Nước phục vụ sinh hoạt  

+ Nước cứu hoả. 

a) Nước phục vụ cho sản xuất (Q1) 

 Bao gồm nước phục vụ cho các quá trình thi công ở hiện trường như: trộn vữa, bảo dưỡng 
bê tông, tưới ẩm gạch ,nước cung cấp cho các xưởng sản xuất và phụ trợ như trạm động lực, 
các xưởng gia công. 

 Lưu lượng nước phục vụ sản xuất tính theo công thức:                                            

)s/l(k
8.3600

A

2,1Q g

n

1i

i

1

 
Ai: Lưu lượng tiêu chuẩn cho một điểm sản xuất dùng nước (l/ngày), ta tạm lấy A = 4000 

l/ca( phục vụ trạm trộn vữa xây, vữa trát, vữa lát nền, trạm xe ôtô) . 

kg =2 là hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ. 

1,2 - là hệ số kể đến lượng nước cần dùng chưa tính đến, hoặc sẽ phát sinh ở công trường

 
)/(,

.
, slQ 3402

36008

4000
211

 

b) Nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường (Q2)   

Gồm nước phục vụ cho tắm rửa, ăn uống. 

  )/(
3600.8

**
2 hl

kBN
Q

g   

N: số công nhân lớn nhất trong một ca, theo biểu đồ nhân lực N = 257 người. 

B: lưu lượng nước tiêu chuẩn dùng cho công nhân sinh hoạt ở công trường,B=15 20 l/người. 

kg: hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ (kg=1,8 2) 

 )/(22,0
3600.8

2.15.257
2 slQ  

c) Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở (Q3)    
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)/(.

.

.
slkk

CN
Q ngg

C

360024
3

 

ở đây:  

NC -là số người ở khu nhà ở  lấy theo dân số công trường NC =87 người. 

C -tiêu chuẩn dùng nước cho các nhu cầu của dân số trong khu ở C = (40 60l/ngày). 

kg -hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ (kg=1,5 1,8); kng – hệ số sử dụng không điều 

hoà trong ngày (kng=1,4 1,5). 

)./(14,0
3600.24

4,1.6,1.50.87
3 slQ  

d) Nước cứu hỏa (Q4)    

 Được tính bằng phương pháp tra bảng, ta lấy Q4 = 10l/s .Lưu lượng tổng cộng ở công 
trường theo tính toán:  
QT = 70% (Q1 + Q2 + Q3) + Q4 (l/s) (Vì Q1 + Q2 + Q3 < Q4) 

  QT = 70% (0,34+0,22+0,14) + 10 =10,7 (l/s). 

2) Thiết kế đường kính ống cung cấp nước 

 Đường kính ống xác định theo công thức: 

  1000..

4

V

Q
D ị

ij
 

Trong đó:  

Dij - đường kính ống của một đoạn mạch (m) 

Qij - lưu lượng nước tính toán của một đoạn mạch (l/s) 

V- tốc độ nước chảy trong ống (m/s) 

1000 - đổi từ m3 ra lít. 

 Chọn đường kính ống chính:   Q = 10,7 (l/s) ; V = 1 (m/s) 

 

).(116,0
1000.1.14,3

7,10.4

1000..

.4
m

V

Q
D

  
Chọn đường kính ống chính 150. 

 Chọn đường kính ống nước sản xuất:   Q1 = 0,34 (l/s); V = 0,8 (m/s)   (Vì <100) 

)(,
.,.,

,.

..

.
m

V

Q
D 0230

100080143

3404

1000

4

 

 Chọn đường kính ống 40 

 Chọn đường kính ống nước sinh hoạt ở hiện trường  Q1=0,22 (l/s);V = 0,8 (m/s) (Vì 

<100) 

).(018,0
1000.8,0.14,3

22,0.4

1000..

.4
m

V

Q
D

 

Chọn đường kính ống 30. 

 Chọn đường kính ống nước sinh hoạt ở khu nhà ở:   Q1=0,14 (l/s); V = 0, (m/s) (Vì 

<100) 

).(017,0
1000.8,0.14,3

14,0.4

1000..

.4
m

V

Q
D

 

Chọn đường kính ống 30. 

 Chọn đường kính ống nước cứu hoả:   Q1 = 10 (l/s);  V = 1,2 (m/s)   (Vì  100) 



Nhà ở cán bộ công nhân viên các ban  trực thuộc trung ương Đảng  
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 Chọn đường kính ống 110. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


